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hàm  s ố  lượng giác 

 
I  −  định nghĩa 

Trước hết, ta nhắc lại bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. 

      Cung 

Giá trị 
lượng giác 

0 
π
6

 
π
4

 
π
3

 
π
2

 

sin x 0 
1

2
 2

2
 

3

2
 1 

cos x 1 
3

2
 

2

2
 

1

2
 0 

tan x 0 
3

3
 1 3  

 

cot x 
 

3  1 
3

3
 0 

 
1  

a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sin x, cos x với x là các số sau :  

π π
;

6 4
; 1,5 ; 2 ; 3,1 ; 4,25 ; 5. 

b) Trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hãy xác định các điểm M mà số đo của 

cung AM  bằng x (rad) tương ứng đã cho ở trên và xác định sin x, cos x (lấy π ≈ 3,14). 

1. Hàm số sin và hàm số côsin 

a) Hàm số sin 

ở lớp 10 ta đã biết, có thể đặt tương ứng mỗi số thực x với một điểm M duy 

nhất trên đường tròn lượng giác mà số đo của cung AM  bằng x (rad) 
(h.1a). Điểm M có tung độ hoàn toàn xác định, đó chính là giá trị sin x. 
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Biểu diễn giá trị của x trên trục hoành và giá trị của sin x trên trục tung, ta được 
Hình 1b. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   a)         b) 

Hình 1 

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực sin x  

sin :   →   

  x  y = sin x 

được gọi là hàm số sin, kí hiệu là = sin .y x  

Tập xác định của hàm số sin là . 

b) Hàm số côsin 

 

 

 

 
 
 
 
 

   a)         b) 

 Hình 2 

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cos x  

cos :   →  

  x  y = cos x 

được gọi là hàm số côsin, kí hiệu là cosy x=  (h.2). 

Tập xác định của hàm số côsin là .  
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2. Hàm số tang và hàm số côtang 

a) Hàm số tang 

Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức  

y = 
sin

cos

x

x
   (cos x ≠ 0),  

kí hiệu là tan .y x=  

Vì cos x ≠ 0 khi và chỉ khi x ≠ 
2

π
 + kπ (k ∈ )  nên tập xác định của hàm 

số y = tan x là  

D =  \ { }, .
2

k k
π

+ π ∈ Z  

b) Hàm số côtang 

Hàm số côtang là hàm số được xác định bởi công thức  

y = 
cos

sin

x

x
 (sin x ≠ 0), 

kí hiệu là cot .y x=  

Vì sin x ≠ 0 khi và chỉ khi x ≠ kπ (k ∈ )  nên tập xác định của hàm số 

y = cot x là 
D =  \ {kπ, k ∈ }. 

2  

Hãy so sánh các giá trị sin x và sin (−x), cos x và cos(−x). 

Nhận xét 

Hàm số y = sin x là hàm số lẻ, hàm số y = cos x là hàm số chẵn, 
từ đó suy ra các hàm số y = tan x và y = cot x đều là những hàm số lẻ. 

II −  Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác 

3  

Tìm những số T sao cho f(x + T) = f(x) với mọi x thuộc tập xác định của các hàm số sau : 
a) f(x) = sin x ;       b) f(x) = tan x.  
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Người ta chứng minh được rằng T = 2π là số dương nhỏ nhất thoả mãn 
đẳng thức  

sin(x + T) = sin x, ∀x ∈  (xem Bài đọc thêm). 

Hàm số y = sin x thoả mãn đẳng thức trên được gọi là hàm số tuần hoàn với 
chu kì 2π.  

Tương tự, hàm số y = cos x là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π. 

Các hàm số y = tan x và y = cot x cũng là những hàm số tuần hoàn, với chu kì π. 

III −  Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 

1.  Hàm số y = sin x 

Từ định nghĩa ta thấy hàm số y = sin x : 

 Xác định với mọi x ∈  và −1 ≤ sin x ≤ 1 ; 
 Là hàm số lẻ ; 

 Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π. 

Sau đây, ta sẽ khảo sát sự biến thiên của hàm số y = sin x. 

a) Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = sinx trên đoạn [0 ; π] 

Xét các số thực x1, x2, trong đó 0 ≤ x1 < x2 ≤ 
2

π
. Đặt = π −3 2,x x  = π −4 1.x x  

Biểu diễn chúng trên đường tròn lượng giác và xét sin xi tương ứng (i = 1, 2, 3, 4) 
(h.3a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

   a)        b) 

Hình 3 

Trên Hình 3 ta thấy, với x1, x2 tuỳ ý thuộc đoạn 0 ;
2

π⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 và x1 < x2 thì sin x1 < sin x2. 

Khi đó x3, x4 thuộc đoạn ;
2

π⎡ ⎤π⎢ ⎥⎣ ⎦
 và x3 < x4 nhưng sin x3 > sin x4. 
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Vậy hàm số y = sin x đồng biến trên 0 ;
2

π⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 và nghịch biến trên ;
2

π⎡ ⎤π⎢ ⎥⎣ ⎦
. 

Bảng biến thiên : 

x 0 
2

π
 π 

 1  
y = sin x 

0  0 

Đồ thị của hàm số y = sin x trên đoạn [0 ; π] đi qua các điểm (0 ; 0), (x1 ; sin x1), 

(x2 ; sin x2), ; 1
2

π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (x3 ; sin x3), (x4 ; sin x4), (π ; 0) (h.3b). 

Chó ý 

Vì y = sin x là hàm số lẻ nên lấy đối xứng đồ thị hàm số trên 
đoạn [0 ; π] qua gốc toạ độ O, ta được đồ thị hàm số trên đoạn 
[−π ; 0]. 

Đồ thị hàm số y = sin x trên đoạn [−π ; π] được biểu diễn trên 
Hình 4. 

 

 

 

 
 

 

Hình 4 

b) Đồ thị hàm số y = sin x trên  

Hàm số y = sin x là hàm số tuần hoàn chu kì 2π nên với mọi x ∈  ta có  

sin(x + k2π) = sin x, k ∈ . 

Do đó, muốn có đồ thị hàm số y = sin x trên toàn bộ tập xác định , ta tịnh 
tiến liên tiếp đồ thị hàm số trên đoạn [−π ; π] theo các vectơ (2 ; 0)= πv  

và − = − π( 2 ; 0)v , nghĩa là tịnh tiến song song với trục hoành từng đoạn 

có độ dài 2π. 
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Hình 5 dưới đây là đồ thị hàm số y = sin x trên . 

 

 

 

 

 

 

Hình 5 

c) Tập giá trị của hàm số y = sin x 

Từ đồ thị ta thấy tập hợp mọi giá trị của hàm số siny x=  là đoạn [−1 ; 1]. 

Ta nói tập giá trị của hàm số này là [−1 ; 1]. 

2.  Hàm số y = cos x 

Từ định nghĩa ta thấy hàm số y = cos x : 

 Xác định với mọi x ∈  và −1 ≤ cos x ≤ 1 ; 

 Là hàm số chẵn ; 

 Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π. 

Với mọi x ∈  ta có đẳng thức  

sin
2

π⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

x = cos x. 

Từ đó, bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = sin x theo vectơ ; 0
2

π⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

u  

(sang trái một đoạn có độ dài bằng 
2

π
, song song với trục hoành), ta được đồ 

thị của hàm số y = cos x (h.6). 

 

 
 
 

 

Hình 6 

y

x

1

 −1

O

2π

.

.

2
−

−

−

22

22

2

−2π
−π

π5π

3π π 2π 5π

3π
π
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Từ đồ thị của hàm số y = cos x trên Hình 6, ta suy ra : 

Hàm số y = cos x đồng biến trên đoạn [−π ; 0] và nghịch biến trên đoạn [0 ; π]. 
Bảng biến thiên : 

x −π  0  π 

y = cos x  

−1 

  1   

−1 

Tập giá trị của hàm số cosy x=  là [−1 ; 1]. 

Đồ thị của các hàm số y = cos x, y = sin x được gọi chung là các đường hình sin. 

3.  Hàm số y = tan x 

Từ định nghĩa ta thấy hàm số y = tan x : 

 Có tập xác định là D =  \ 
π⎧ ⎫+ π, ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭2
k k Z  ; 

 Là hàm số lẻ ; 

 Là hàm số tuần hoàn với chu kì π. 

Vì vậy, để xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = tan x, ta chỉ cần xét sự 

biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số này trên nửa khoảng 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

, sau đó lấy đối 

xứng qua gốc toạ độ O, ta được đồ thị hàm số trên khoảng ;
2 2

π π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

Cuối cùng, do tính tuần hoàn với chu kì π nên đồ thị hàm số y = tan x trên D 

thu được từ đồ thị hàm số trên khoảng ;
2 2

π π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 bằng cách tịnh tiến song 

song với trục hoành từng đoạn có độ dài bằng π. 

a) Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = tan x trên nửa khoảng ;
⎡ ⎞

⎟⎢⎣ ⎠
0

2

π
 

Từ biểu diễn hình học của tan x (h.7a), với x1, x2 ∈ 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

, 1AM  = x1, 

2AM  = x2, 1AT = tan x1, 2AT  = tan x2, ta thấy :  

x1 < x2 ⇒ tan x1 < tan x2. 
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Điều đó chứng tỏ rằng, hàm số y = tan x đồng biến trên nửa khoảng 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

. 

 

 

 

 

 

 

 
a)                b) 

Hình 7 

Bảng biến thiên : 

x 0 
4

π
 

2

π
 

y = tan x 

 
 
0 

 
1 
 

+∞ 

Để vẽ đồ thị hàm số y = tan x trên nửa khoảng 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

 ta làm như sau : 

Tính giá trị của hàm số y = tan x tại một số điểm đặc biệt như x = 0, x = 
6

π
, 

x = 
4

π
, x = 

3

π
, ... rồi xác định các điểm (0 ; tan 0), ; tan

6 6

π π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ; tan
4 4

π π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

; tan
3 3

π π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ... . Ta có bảng sau : 

x 0 
6

π
 

4

π
 

3

π
 

 
... 

y = tan x 0 3

3
 1 3  

 
... 

Đồ thị hàm số y = tan x trên nửa khoảng 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

 đi qua các điểm tìm được. 
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Nhận xét rằng khi x càng gần 
2

π
 thì đồ thị hàm số tan=y x  càng gần 

đường thẳng x = 
2

π
 (h.7b). 

b) Đồ thị hàm số y = tan x trên D  

Vì y = tan x là hàm số lẻ nên đồ thị hàm 
số có tâm đối xứng là gốc toạ độ O. 
Lấy đối xứng qua tâm O đồ thị hàm số 

tan=y x  trên nửa khoảng 0 ;
2

π⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

, ta 

được đồ thị hàm số trên nửa khoảng 

; 0
2

π⎛ ⎤−⎜ ⎥⎝ ⎦
. 

Từ đó, ta được đồ thị hàm số y = tan x trên 

khoảng ; .
2 2

π π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Ta thấy trên khoảng 

này, hàm số tany x=  đồng biến (h.8). 

Vì hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì π nên tịnh tiến đồ thị hàm số trên 

khoảng ;
2 2

π π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 song song với trục hoành từng đoạn có độ dài π, ta được 

đồ thị hàm số y = tan x trên D (h.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 9 

 Tập giá trị của hàm số tany x=  là khoảng (−∞ ; +∞). 

Hình 8 
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4.  Hàm số y = cot x 

Từ định nghĩa ta thấy hàm số y = cot x : 

 Có tập xác định là D =  \ {kπ, k ∈ } ; 

 Là hàm số lẻ ; 

 Là hàm số tuần hoàn với chu kì π. 

Sau đây, ta xét sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cot x trên khoảng (0 ; π), 
rồi từ đó suy ra đồ thị của hàm số trên D. 

a) Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = cot x trên khoảng (0 ; π) 

Với hai số 1x  và 2x  sao cho 0 < x1 < x2 < π, ta có 2 10 x x< − <  π. Do đó 

1 2
1 2

1 2

cos cos
cot cot

sin sin

x x
x x

x x
− = −  

2 1 2 1

1 2

sin cos cos sin

sin sin

x x x x

x x

−
=  

2 1

1 2

sin( )
0

sin sin

x x

x x

−
= >  

hay 1 2cot cot .x x>  

Vậy hàm số y = cot x nghịch biến trên khoảng (0 ; π). 

Bảng biến thiên : 

x 0 
2

π
 π 

y = cot x 

+∞  
0 

−∞

Hình 10 biểu diễn đồ thị hàm số y = cot x 
trên khoảng (0 ; π). 

 
 

Hình 10 
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b) Đồ thị của hàm số y = cot x trên D 

Đồ thị hàm số y = cot x trên D được biểu diễn trên Hình 11. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hình 11 

 Tập giá trị của hàm số coty x=  là khoảng (−∞ ; +∞). 
 

B μ i  ® ä c  t h ª m   

  H µ m  s è  t u Ç n  h o µ n  

I − Định nghĩa và ví dụ 

1. Định nghĩa 

Hàm số y = f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn, 
nếu tồn tại một số T ≠ 0 sao cho với mọi x ∈ D ta có : 

a) x − T ∈ D và x + T ∈ D ; 

b) f(x + T) = f(x). 

Số T dương nhỏ nhất thoả mãn các tính chất trên được gọi là chu kì 
của hàm số tuần hoàn đó. 

2. Ví dụ 

Ví dụ 1. Hàm số hằng f(x) = c (c là hằng số) là một hàm số tuần hoàn. 
Với mọi số dương T ta đều có f(x + T) = f(x) = c. Tuy nhiên không có số dương T 
nhỏ nhất thoả mãn định nghĩa nên hàm số tuần hoàn này không có chu kì. 

y

xO

2 2

−π
2

3π−3π
2

π π 2π−π−2π
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Ví dụ 2. Hàm phần nguyên y = [x] đã được nêu trong Đại số 10. 

Ta xét hàm y = {x} xác định bởi : {x} = x − [x]. Nó được gọi là hàm phần lẻ của x. 

Chẳng hạn,  {4,3} = 4,3 − 4 = 0,3 ; 

{−4,3} = −4,3 − (−5) = 0,7. 

Ta chứng tỏ hàm y = {x} là hàm tuần hoàn với chu kì là 1. 

Thật vậy, {x + 1} = x + 1 − [x + 1] = x + 1 − [x] − 1 = x − [x] = {x }. 

Đồ thị của hàm số y = {x} được biểu diễn trên Hình 12. Nhìn vào đồ thị ta thấy 
hàm số có chu kì bằng 1. 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 12 

3. Đồ thị của hàm số tuần hoàn 

Giả sử y = f(x) là một hàm số xác định trên D và tuần hoàn với chu kì T. 

Xét hai đoạn X1 = [a ; a + T] và X2 = [a + T ; a + 2T] với a ∈ D. 

Gọi (C1) và (C2) lần lượt là phần của đồ thị ứng với x ∈ X1 và x ∈ X2, ta tìm mối 

liên hệ giữa (C1) và (C2) (h.13). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Hình 13 

Lấy x0 bất kì thuộc X1 thì x0 + T ∈ X2. 
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Xét hai điểm M1 và M2 lần lượt thuộc (C1) và (C2), trong đó 

M1(x1 ; y1) với 1 0

1 0( ) ;

x x

y f x

=⎧⎪
⎨ =⎪⎩

    

M2 (x2 ; y2) với 2 0

2 0 0( ) ( ).

x x T

y f x T f x

= +⎧⎪
⎨ = + =⎪⎩

 

Ta có 1 2M M  = (x2 – x1 ; y2 – y1) = (T ; 0) = v  ( v không đổi). 

Suy ra M2 là ảnh của M1 trong phép tịnh tiến theo vectơ v . Vậy "(C2) là ảnh của 

(C1) trong phép tịnh tiến theo vectơ v ". 

Từ đó, muốn vẽ đồ thị của hàm số tuần hoàn chu kì T, ta chỉ cần vẽ đồ thị của hàm số 
này trên đoạn [a ; a + T], sau đó thực hiện lần lượt các phép tịnh tiến theo các vectơ 

,v  2 ,v  ..., và các vectơ ,v−  2 ,v−  ... ta được toàn bộ đồ thị của hàm số. 

II − Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác 

1. Tính tuần hoàn và chu kì của các hàm số y = sin x và y = cos x 

Định lí 1 

Các hàm số y = sin x và y = cos x là những hàm số tuần hoàn với 
chu kì 2π. 

Chứng minh. Ta chứng minh cho hàm số y = sin x (trường hợp hàm số y = cos x 
được chứng minh tương tự).  

Hàm số y = sin x có tập xác định là  và với mọi số thực x ta có 

    x − 2π ∈ , x + 2π ∈ ,              (1) 

    sin (x + 2π) = sin x.                 (2) 

Vậy y = sin x là hàm số tuần hoàn. Ta chứng minh 2π là số dương nhỏ nhất thoả 
mãn các tính chất (1) và (2). 

Giả sử có số T sao cho 0 < T < 2π và sin(x + T) = sin x, ∀x ∈ . 

Chọn x = 
2

π
, ta được  

   
π⎛ ⎞+ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
sin

2
T

π
sin

2
 = 1 ⇔  cos T = 1. 

Điều này trái giả thiết 0 < T < 2π . 

Vậy 2π là số dương nhỏ nhất thoả mãn tính chất (2), nghĩa là 2π là chu kì của 
hàm số y = sin x.  
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2. Tính tuần hoàn và chu kì của các hàm số y = tan x và y = cot x 

Định lí 2  

Các hàm số y = tan x và y = cot x là những hàm số tuần hoàn với 
chu kì π.  

Chứng minh. Ta chứng minh cho hàm số y = tan x, (trường hợp hàm số y = cot x 
được chứng minh tương tự). 

Hàm số y = tan x có tập xác định D =  \ { }π
+ π ∈, .

2
k k Z  

Với mọi x ∈ D ta có x − π ∈ D và x + π ∈ D, tan(x + π) = tan x. 

Vậy y = tan x là hàm số tuần hoàn. Ta chứng minh π là chu kì của hàm số này. 

Giả sử có số T sao cho 0 < T < π và tan(x + T) = tan x, ∀x ∈ D. 

Chọn x = 0 thì x ∈ D và tan(0 + T) = tan 0 = 0. 

Nhưng tan α = 0 khi và chỉ khi α = kπ, k ∈ , do đó phải có T = kπ, k ∈ . Điều 
này mâu thuẫn với giả thiết 0 < T < π. 

Vậy chu kì của hàm số y = tan x là π.  

 

Bài tập 

1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn 
3

;
2

π⎡ ⎤−π⎢ ⎥⎣ ⎦
 để hàm số y = tan x : 

a) Nhận giá trị bằng 0 ;      b) Nhận giá trị bằng 1 ; 

c) Nhận giá trị dương ;      d) Nhận giá trị âm. 

2.  Tìm tập xác định của các hàm số : 

 a)
+

=
1 cos

sin

x
y

x
;        b) 

+
=

−
1 cos

1 cos

x
y

x
; 

 c) y = tan
3

π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

x  ;       d) y = cot
6

π⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

x . 

3.  Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, hãy vẽ đồ thị của hàm số sin=y x .  

4.  Chứng minh rằng sin 2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị 
hàm số y = sin 2x. 
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5.  Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các giá trị của x để cos x = 
1

.
2

 

6.  Dựa vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó 
nhận giá trị dương. 

7.  Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó 
nhận giá trị âm. 

8.  Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số : 

a) y = +2 cos 1x  ;        

b) y = −3 2sin .x  

 

 

 
 

phương trình lượng giác cơ bản 

 

 

 
1  

Tìm một giá trị của x sao cho 2sin x − 1 = 0.  

Trong thực tế, ta gặp những bài toán dẫn đến việc tìm tất cả các giá trị của x 
nghiệm đúng những phương trình nào đó, như 

    3sin 2x + 2 = 0 

hoặc  2cos x + tan 2x − 1 = 0,  

mà ta gọi là các phương trình lượng giác. 

Giải phương trình lượng giác là tìm tất cả các giá trị của ẩn số thoả mãn 
phương trình đã cho. Các giá trị này là số đo của các cung (góc) tính bằng 
radian hoặc bằng độ. 

Việc giải các phương trình lượng giác thường đưa về việc giải các phương 
trình sau, gọi là các phương trình lượng giác cơ bản : 

sin x = a, cos x = a, tan x = a, cot x = a, 

trong đó a là một hằng số. 
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1. Phương trình sin x = a 

2 
Có giá trị nào của x thoả mãn phương trình sin x = −2 không ?  

Xét phương trình sin x = a.    (1) 

Trường hợp |a| > 1 

Phương trình (1) vô nghiệm, vì sin x  ≤ 1 
với mọi x. 

Trường hợp |a| ≤ 1 

Vẽ đường tròn lượng giác tâm O, trục 
hoành là trục côsin, trục tung là trục sin. 
Trên trục sin lấy điểm K sao cho OK  = a. 
Từ K kẻ đường vuông góc với trục sin, cắt 
đường tròn lượng giác tại M và M' đối 
xứng với nhau qua trục sin (nếu = 1a  
thì M trùng với M') (h.14).  

Từ đó ta thấy số đo của các cung lượng giác AM  và 'AM  là tất cả các nghiệm 
của phương trình (1).  

Gọi α là số đo bằng radian của một cung lượng giác AM , ta có  

s® AM  = α + k2π, k ∈  ; 

s® 'AM  = π − α + k2π, k ∈ .  

Vậy phương trình sin x = a có các nghiệm là 

2 , ;

2 , .

x k k

x k k

α
α

= + π ∈
= π − + π ∈

  

   

Z
Z  

Nếu số thực α thoả mãn điều kiện 2 2
sin a

α

α

π π⎧− ≤ ≤⎪
⎨
⎪ =⎩

 thì ta viết α = arcsin a 

(đọc là ac-sin-a, nghĩa là cung có sin bằng a). Khi đó, các nghiệm của 
phương trình sin x = a được viết là 

x = arcsin a + k2π, k ∈   
vµ x = π − arcsin a + k2π, k ∈ .  

Hình 14 
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Chú ý 

a) Phương trình sin x = sin α, với α là một số cho trước, có các 
nghiệm là  

x = α + k2π,   k ∈  

vµ   x = π − α + k2π,   k ∈ . 

Tổng quát,  

sin f(x) = sin g(x) ⇔ 
( ) ( ) 2 ,

( ) ( ) 2 , .

f x g x k k

f x g x k k

= + π ∈⎡
⎢ = π − + π ∈⎣

 

b) Phương trình sin x = sin β o có các nghiệm là 

x = β o + k360o,     k ∈  

vµ   x = 180o − β o + k360o,  k ∈ . 

c) Trong một công thức về nghiệm của phương trình lượng 
giác không được dùng đồng thời hai đơn vị độ và radian. 

d) Các trường hợp đặc biệt : 

 a = 1 : Phương trình sin x = 1 có các nghiệm là 

x = 
2

π
 + k2π, k ∈ . 

 a = −1 : Phương trình sin x = −1 có các nghiệm là 

x = 
2

π
−  + k2π, k ∈ . 

 a = 0 : Phương trình sin x = 0 có các nghiệm là 

x = kπ, k ∈ . 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau : 

a) sin x = 
1

2
 ;         b) 

1
sin

5
x = . 

Giải 

a) Vì 
1

sin
2 6

π
=  nên sin x = 

1

2
 ⇔ sin sin

6

π
=x . 

Vậy phương trình có các nghiệm là   

x = 
6

π
 + k2π, k ∈    và  x = 

6

π
π −  + k2π = 

5

6

π
 + k2π, k ∈ .  
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b) Ta cã sin x = 
1

5
 khi 

1
arcsin .

5
=x  Vậy phương trình 

1
sin

5
x =  có các 

nghiệm là 

x =
1

arcsin 2
5

+ πk , k ∈    và  x = 
1

arcsin 2
5

π − + πk , k ∈ . 

3  

Giải các phương trình sau : 

a) 
1

sin
3

x =  ;         b) + = −o 2
sin( 45 ) .

2
x  

2. Phương trình cos x = a 

Trường hợp a  > 1 

Phương trình cos x = a vô nghiệm 

vì  cos x  ≤ 1 với mọi x. 

Trường hợp a  ≤ 1 

Tương tự trường hợp phương trình 
sin x = a, ta lấy điểm H trên trục côsin 

sao cho OH  = a. Từ H kẻ đường 
vuông góc với trục côsin, cắt đường 
tròn lượng giác tại M và M' đối 
xứng với nhau qua trục côsin (nếu  

a  = 1 thì M ≡ M') (h.15).  

Từ đó ta thấy số đo của các cung lượng giác AM  và 'AM  là tất cả các 
nghiệm của phương trình cos x = a.  

Gọi α là số đo bằng radian của một cung lượng giác AM , ta có : 

      s® AM  = α + k2π, k ∈  ; 

      s® 'AM  = −α + k2π, k ∈ . 

Vậy phương trình cos x = a có các nghiệm là 

2 , .x k kα= ± + π ∈ Z  

Hình 15 
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Chú ý 

a) Phương trình cos x = cos α, với α là một số cho trước, có các 
nghiệm là 

x = ± α + k2π, k ∈ .  

Tổng quát, cos ( ) cos ( ) ( ) ( ) 2f x g x f x g x k= ⇔ = ± + π , k ∈ .  

b) Phương trình cos x = cos β o có các nghiệm là 

x = ± β o + k360o, k ∈ .  

c) Nếu số thực α thoả mãn các điều kiện 

0

cos a

α
α

≤ ≤ π⎧
⎨ =⎩

 

thì ta viết α = arccosa (đọc là ac-côsin-a, có nghĩa là cung có 
côsin bằng a). Khi đó, các nghiệm của phương trình cos x = a 
còn được viết là  

x = ± arccos a + k2π, k ∈ .  

d) Các trường hợp đặc biệt : 

 a = 1 : Phương trình cos x = 1 có các nghiệm là 

x = k2π, k ∈ .  

 a = −1 : Phương trình cos x = −1 có các nghiệm là 

x = π + k2π, k ∈ .  

 a = 0 : Phương trình cos x = 0 có các nghiệm là 

x = 
2

π
 + kπ, k ∈ .  

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau : 

a) cos x = cos
6

π
 ;      b) cos 3x = −

2

2
 ; 

c) cos x = 
1

3
 ;       d) cos (x + 60o) = 

2
.

2
 

Giải 

a) cos x = cos
6

π
 ⇔ x = ± 

6

π
 + k2π, k ∈ .  
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b) Vì 
2 3

cos
2 4

π
− =  nên  

 cos 3x = −
2

2
 ⇔ cos 3x = 

3
cos

4

π
 ⇔ 3x = ± 

3

4

π
 + k2π 

  ⇔ x = ±
2

4 3

π π
+ k , k ∈  ; 

c) cos x = 
1

3
 ⇔ x = ± arccos 

1

3
 + k2π, k ∈  ; 

d) Vì 
2

2
 = cos 45o nên  

+ =
2

cos( 60 )
2

ox  ⇔ cos (x + 60o) = cos 45o ⇔ x + 60o = ± 45o + k360o 

   ⇔ 
o o

o o

15 360

105 360

x k

x k

⎡ = − +
⎢
⎢ = − +⎣

 (k ∈ ).  

4 
Giải các phương trình sau : 

a) 
1

cos
2

x = −  ;    b) 
2

cos
3

x =  ;    c) o 3
cos( 30 )

2
x + = . 

3.  Phương trình tan x = a 

Điều kiện của phương trình là x ≠ 
2

π
 + kπ (k ∈ ). 

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = tan x, ta thấy với mỗi số a, đồ thị hàm số y = tan x 
cắt đường thẳng y = a tại các điểm có hoành độ sai khác nhau một bội của π 
(h.16). 
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y

xO

a

2 2

−π
2

3π−3π
2

π

π 2π
−π

−2π x1 + 2πx1 + πx1x1 − πx1 − 2π
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Hoành độ của mỗi giao điểm là một nghiệm của phương trình =tan x a . 

Gọi x1 là hoành độ giao điểm 1(tan )=x a  thoả mãn điều kiện 1 .
2 2

π π
− < <x  

Kí hiệu x1 = arctan a (đọc là ac-tang-a, nghĩa là cung có tang bằng a). Khi đó, 
nghiệm của phương trình tan x = a là 

arctan , .x a k k= + π ∈ Z  

Chó ý 

a) Phương trình tan x = tan α, với α là một số cho trước, có các 
nghiệm là 

x = α + kπ, k ∈ .  

Tổng quát, tan ( ) tan ( )=f x g x  ⇒ ( ) ( )f x g x k= + π,  k ∈ .  

b) Phương trình tan x = tan β o có các nghiệm là 

x = β o + k180o, k ∈ .  

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau : 

a) tan x = tan
5

π
 ;   b) tan 2x = −

1

3
 ;  c) tan (3x + 15o) = 3 . 

Giải 

a) tan x = tan
5

π
 ⇔ x = 

5

π
 + kπ, k ∈ .  

b) tan 2x = −
1

3
 ⇔ 2x = arctan

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

3
 + kπ 

         ⇔ x = 
1 1

arctan ,
2 3 2

π⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

k  k ∈ .  

c) Vì 3  = tan 60o nên tan(3x + 15o) = 3  ⇔ tan(3x + 15o) = tan 60o 

  ⇔ 3x + 15o = 60o + k180o ⇔ 3x = 45o + k180o 

  ⇔ x = 15o + k60o, k ∈ .   

5  
Giải các phương trình sau : 

a) tan x = 1 ;    b) tan x = −1 ;      c) tan x = 0. 
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4. Phương trình cot x = a 

Điều kiện của phương trình là x ≠ kπ, k ∈ .  

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = cot x, ta thấy với mỗi số a, đường thẳng 

y = a cắt đồ thị hàm số y = cot x tại các điểm có hoành độ sai khác nhau 

một bội của π (h.17). 
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Hoành độ của mỗi giao điểm là một nghiệm của phương trình cot x = a.  

Gọi x1 là hoành độ giao điểm (cot x1 = a) thoả mãn điều kiện 0 < x1 < π.  

Kí hiệu x1 = arccot a (đọc là ac-côtang-a, nghĩa là cung có côtang bằng a).  

Khi đó, các nghiệm của phương trình cot x = a là 

arccot , .x a k k= + π ∈  

 
Chó ý 

a) Phương trình cot x = cot α, với α là một số cho trước, có các 
nghiệm là  

x = α + kπ, k ∈ .  

Tổng quát, cot ( ) cot ( )f x g x=  ⇒ ( ) ( ) ,f x g x k= + π  k ∈ .  

b) Phương trình cot x = cot β o có các nghiệm là  

x = β o + k180o, k ∈ .  
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Ví dụ 4. Giải các phương trình sau : 

a) cot 4x = cot 
2

7

π
 ; 

b) cot 3x = −2 ; 

c) cot (2x − 10o) = 
1

.
3

 

Giải 

a) cot 4x = 
2

cot
7

π
 ⇔ 4x = 

2

7

π
 + kπ ⇔ x = ,

14 4

π π
+ k  k ∈ .  

b) cot 3x = −2 ⇔ 3x = arccot(−2) + kπ 

      ⇔ x = 
1

3
 arccot(−2) + 

3

π
k , k ∈ .   

c) Vì 
1

3
 = cot 60o nên  

  cot(2x − 10o) = 
1

3
  ⇔ cot(2x − 10o) = cot 60o 

          ⇔ 2x − 10o = 60o + k180o  

⇔ x = 35o + k90o, k ∈ .   

 
6  
Giải các phương trình sau : 

a) cot x = 1 ;   b) cot x = −1 ;   c) cot x = 0. 

Ghi nhí  

Mỗi phương trình  

sin x = a (|a| ≤ 1) ; cos x = a (|a| ≤ 1) ; tan x = a ; cot x = a 

có vô số nghiệm. 

Giải các phương trình trên là tìm tất cả các nghiệm của chúng. 
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B μ i  ® ä c  t h ª m  

 Giải phương trình lượng giác cơ bản 
bằng máy tính bỏ túi  

 
Có thể sử dụng máy tính bỏ túi (MTBT) để giải các phương trình lượng giác cơ 
bản. Tuy nhiên, đối với phương trình sin x = a máy chỉ cho kết quả là arcsin a với 
đơn vị là radian hoặc đã được đổi ra độ. Lúc đó, theo công thức nghiệm ta viết 
các nghiệm là 

x = arcsin a + k2π, k ∈  

vµ          x = π − arcsin a + k2π, k ∈ .  

Tương tự, đối với phương trình cos x = a máy chỉ cho kết quả là arccos a, đối với 
phương trình tan x = a máy chỉ cho kết quả là arctan a. 

Ví dụ. Dùng MTBT CASIO fx − 500 MS, giải các phương trình sau : 

a) sin 0,5=x  ;     b) 
1

cos
3

x = −  ;    c) tan 3.x =  

Giải 

a) Nếu muốn có đáp số bằng độ thì bấm ba lần phím   rồi bấm phím  để 
màn hình hiện ra chữ D. Sau đó bấm liên tiếp 

  0      

Dòng thứ nhất trên màn hình hiện ra sin
−1 0.5 (có nghĩa là arcsin 0,5) và kết quả ở 

dòng thứ hai là 30o0o0 (arcsin 0,5 đã được đổi ra độ). 

Vậy phương trình =sin 0,5x  có các nghiệm là 

= +o o30 360 ,x k  k ∈  

và       x = 180o − 30o + k360o = 150o + k360o, k ∈ . 

b) Bấm liên tiếp 

        

Dòng thứ nhất trên màn hình là cos
−1 − (1  3) (có nghĩa là 

1
arccos

3
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

) và kết quả 

ở dòng thứ hai là 109o28'16.3'' (
1

arccos
3

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 đã được đổi ra độ). 
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Vậy phương trình 
1

cos
3

= −x  có các nghiệm là x ≈ ± 109o28'16'' + k360o, .∈k  

c) Bấm liên tiếp       

dòng thứ nhất trên màn hình là 1tan 3−  (có nghĩa là arctan 3 ) và kết quả ở 

dòng thứ hai là 60o0o0 ( arctan 3  đã được đổi ra độ). 

Vậy phương trình tan 3x =  có các nghiệm là x = 60o + k180o, .k ∈   

Chú ý 

a) Để giải phương trình sin 0,5=x  với kết quả là radian, ta bấm ba 

lần phím  rồi bấm phím , màn hình hiện ra chữ R.  

Sau đó, bấm liên tiếp   0     

ta được kết quả gần đúng là 0,5236 (arcsin 0,5 ≈ 0,5236). 

Vậy phương trình sin 0,5=x  có các nghiệm là 

x ≈ 0,5236 + k2π, ∈k  

vµ        x ≈ π − 0,5236 + k2π, .∈k  

b) Để giải phương trình cot =x a  bằng MTBT, ta đưa về giải phương 

trình 
1

tan .x
a

=  

Bài tập 

1.  Giải các phương trình sau : 

 a) sin (x + 2) = 
1

3
 ;       b) sin 3x = 1 ; 

 c) 
2

sin
3 3

x π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

= 0 ;       d) sin (2x + 20o) = −
3

.
2

 

2.  Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin 3x và y = sin x 
bằng nhau ? 

3.  Giải các phương trình sau : 

a) cos (x − 1) = 
2

3
 ;        b) cos 3x = cos 12o ; 

c)
3 1

cos
2 4 2

x π⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ;      d) cos 22x = 
1

.
4
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4.  Giải phương trình  =
−

2cos2
0.

1 sin 2

x

x
 

5.  Giải các phương trình sau : 

a) tan(x − 15o) =
3

3
 ;       b) cot(3x − 1) = − 3  ; 

c) cos 2x tan x = 0 ;        d) sin 3x cot x = 0. 

6.  Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số tan
4

y x
π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 và 

y = tan 2x bằng nhau ? 
7.  Giải các phương trình sau : 

a) sin 3x − cos 5x = 0 ;      b) tan 3x tan x = 1. 

 
 
 

Một số phương trình lượng giác 
thường gặp 

 

I − phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác 

1.  Định nghĩa 

Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác là 
phương trình có dạng  

at + b = 0,            (1) 

trong đó a, b là các hằng số (a ≠ 0) và t là một trong các hàm 
số lượng giác.  

Ví dụ 1 

a) 2sin x − 3 = 0 là phương trình bậc nhất đối với sin x. 

b) 3 tan x + 1 = 0 là phương trình bậc nhất đối với tan x. 

1  
Giải các phương trình trong Ví dụ 1. 
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2.  Cách giải 

Chuyển vế rồi chia hai vế của phương trình (1) cho a, ta đưa phương trình (1) 
về phương trình lượng giác cơ bản. 

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau : 

a) 3cos x + 5 = 0 ;          b) 3 cot x − 3 = 0. 

Giải 

a) Từ 3cos x + 5 = 0, chuyển vế ta có    

3cos x = − 5.           (2) 

Chia hai vế của phương trình (2) cho 3, ta được cos x = −
5

3
. 

Vì − < −
5

1
3

 nên phương trình đã cho vô nghiệm. 

b) Từ 3 cot x − 3 = 0, chuyển vế ta có  

3 cot x  = 3.           (3)  

Chia hai vế của phương trình (3) cho 3 , ta được cot x = 3 . 

Vì  3 cot
6

π
=  nên =cot 3x  ⇔ cot cot

6

π
=x  ⇔ 

6

π
= + πx k , k ∈  .  

3.  Phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số 
lượng giác 

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau : 

a) 5cos x − 2sin 2x = 0 ;                 (4) 

b) 8sin x cos x cos 2x = −1.              (5) 

Giải  

a) Ta cã 5cos x − 2sin 2x = 0 ⇔ 5cos x − 4sin x cos x = 0 ⇔ cos x(5 − 4sin x) = 0 

           ⇔ 
=⎡

⎢ − =⎣

cos 0

5 4sin 0.

x

x
 

 cos x = 0 ⇔ x = 
2

π
 + kπ, k ∈ .  
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 5 − 4sin x = 0 ⇔ 4sin x = 5 ⇔ sin x = 
5

,
4

 vì >
5

1
4

 nên phương trình này 

vô nghiệm. 

Vậy phương trình (4) có các nghiệm là x = 
2

π
 + kπ, k ∈ . 

b) Ta cã  

8sin xcos xcos 2x = −1 ⇔ 4sin 2 cos2 1= −x x  ⇔ 2sin 4x = −1  

⇔ sin 4x = −
1

2
 ⇔ 

π⎡ = − + π⎢
⎢

π⎢ = + π⎢⎣

4 2
6

7
4 2

6

x k

x k

 ⇔ 2
7

24 2

x k

x k

π π⎡ = − +⎢ 24⎢
π π⎢ = +⎢⎣

 ( ).k ∈    

II − Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 

1.  Định nghĩa 

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác là phương 
trình có dạng  

at2 + bt + c = 0,  

trong đó a, b, c là các hằng số (a ≠ 0) và t là một trong các 
hàm số lượng giác. 

Ví dụ 4 

a) 2sin 2x + 3sin x − 2 = 0 là phương trình bậc hai đối với sin x. 

b) 3cot2x − 5cot x − 7 = 0 là phương trình bậc hai đối với cot x. 

2 
Giải các phương trình sau : 

a) 3cos 2x − 5cos x + 2 = 0 ;      

b) 23tan 2 3 tan 3 0x x− + = . 

2.  Cách giải 
Đặt biểu thức lượng giác làm ẩn phụ và đặt điều kiện cho ẩn phụ (nếu có) 
rồi giải phương trình theo ẩn phụ này. Cuối cùng, ta đưa về việc giải các 
phương trình lượng giác cơ bản. 
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Ví dụ 5. Giải phương trình 

22sin 2 sin 2 0
2 2

x x
+ − = . 

Giải. Đặt sin
2

x
 = t với điều kiện 

 −1 ≤ t ≤ 1             (*),  

ta được phương trình bậc hai theo t  

+ − =22 2 2 0t t .         (1) 

Phương trình (1) có hai nghiệm 1 2t = −  và 2
2

2
t =  nhưng chỉ có 

2
2

2
t =  thoả mãn điều kiện (*). Vậy ta có  

2
sin

2 2

x
=  ⇔ sin sin

2 4

x π
=  

  ⇔ 
2

2 4
3

2
2 4

x
k

x
k

π⎡ = + π⎢
⎢

π⎢ = + π⎢⎣

 ⇔ 
4

2
3

4
2

x k

x k

π⎡ = + π⎢
⎢

π⎢ = + π⎢⎣

 ( ).k ∈   

3.  Phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một 
hàm số lượng giác 

3 
Hãy nhắc lại : 

a) Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản ; 
b) Công thức cộng ; 
c) Công thức nhân đôi ; 
d) Công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích. 

Có nhiều phương trình lượng giác mà khi giải có thể đưa về phương trình 
bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Sau đây là một số ví dụ. 

Ví dụ 6. Giải phương trình 

6cos 2x + 5sin x − 2 = 0.        (2) 
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Giải. Biến đổi cos2x = 1 − sin2x, ta đưa phương trình (2) về dạng 

         − 6sin2x + 5sin x + 4 = 0. 

Đặt sin x = t với điều kiện −1 ≤ t ≤ 1, ta được phương trình bậc hai theo t 

         − 6t2 + 5t + 4 = 0.            (3) 

Phương trình (3) có hai nghiệm t1 = 
4

3
 và t2 = 

1

2
−  nhưng chỉ có = −2

1

2
t  

thoả mãn điều kiện. Vậy ta có  

= −
1

sin
2

x  ⇔ sin sin
6

π⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

x   

 ⇔ 
2

6
7

2
6

x k

x k

π⎡ = − + π⎢
⎢

π⎢ = + π⎢⎣

 ( ).k ∈   

Ví dụ 7. Giải phương trình 

3 tan x − 6cot x + 2 3  − 3 = 0.        (4) 

Giải. Điều kiện của phương trình (4) là cos x ≠ 0 và sin x ≠ 0. 

Vì cot x = 
1

tan x
 nên phương trình (4) có thể viết dưới dạng  

       − + − =
6

3 tan 2 3 3 0
tan

x
x

, 

hay      3 tan2x + (2 3  − 3)tan x − 6 = 0. 

Đặt tan x = t, ta được phương trình bậc hai theo t 

       3 t2 + (2 3  − 3)t − 6 = 0.          (5) 

Phương trình (5) có hai nghiệm : t1 = 3 , t2 = −2. 

Với =1 3t  ta có tan x = 3  ⇔ tan tan
3

x
π

=  ⇔ x = 
3

π
 + kπ, k ∈ .  
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Víi t2 = −2 ta cã tan x = −2 ⇔ x = arctan(−2) + kπ, k ∈ .  

Các giá trị này đều thoả mãn điều kiện nêu trên nên chúng là các nghiệm 
của phương trình (4).  
 

4 

Giải phương trình 3cos26x + 8sin 3x cos 3x − 4 = 0. 

Ví dụ 8. Giải phương trình 

2sin 2x − 5sin x cos x − cos 2x = − 2.      (6) 

Giải. Trước hết, ta thấy nếu cos x = 0 thì phương trình (6) có vế trái bằng 2, còn 

vế phải bằng −2, nên cos x = 0 không thoả mãn phương trình (6). Vậy cos x ≠ 0. 

Vì cos x ≠ 0 nên chia hai vế của phương trình (6) cho cos 2x, ta được 

2tan2x − 5tan x − 1 = 
2

2

cos
−

x
 ⇔ 2tan2x − 5tan x − 1 = −2(1 + tan2x). 

Ta đưa được phương trình (6) về phương trình bậc hai theo tan x  

        4tan2x − 5tan x + 1 = 0           

⇔ 
=⎡

⎢
⎢ =⎢⎣

tan 1

1
tan .

4

x

x
 

 tan x = 1 ⇔ x = 
4

π
 + kπ, k ∈ .  

 tan x = 
1

4
 ⇔ x = arctan

1

4
 + kπ, k ∈ .   

Vậy phương trình (6) có các nghiệm là 

π
= + π

4
x k    

và        
1

arctan ( ).
4

x k k= + π ∈ Z   



 

 35 

III −  Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x  

1.  Công thức biến đổi biểu thức asin x + bcos x 

5 
Dựa vào các công thức cộng đã học : 

sin (a + b) = sin acos b + sin bcos a ;    cos (a + b) = cos acos b − sin asin b ; 

sin (a − b) = sin acos b − sin bcos a ;    cos (a − b) = cos acos b + sin asin b 

và kết quả cos sin
4 4

π π
= =

2

2
, hãy chứng minh rằng :  

a) sin x + cos x = 2 cos
4

x
π⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠
 ;    b) sin x − cos x = 2 sin

4
x

π⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Trong trường hợp tổng quát, với a2 + b2 ≠ 0, ta có  

asin x + bcos x = ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠

2 2

2 2 2 2
sin cos

a b
a b x x

a b a b
. 

Vì  
2 2

2 2 2 2
1

a b

a b a b

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 nên có một góc α sao cho 

+2 2

a

a b
 = cos α, 

+2 2

b

a b
 = sin α. 

Khi đó asin x + bcos x = ( )α α+ +2 2 sin cos cos sina b x x   

      = α+ +2 2 sin( )a b x . 

Vậy ta có công thức sau 

       asin x + bcos x = 2 2 sin( ),a b x α+ +    (1)  

víi cos α 
2 2

a

a b
=

+
 và sin α 

2 2

b

a b
=

+
. 

2.  Phương trình dạng a sin x + b cos x = c 

Xét phương trình      asin x + bcos x = c,        (2) 

với a, b, c ∈  ; a, b không đồng thời bằng 0 (a2 + b2 ≠ 0). 
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Nếu a = 0, b ≠ 0 hoặc a ≠ 0, b = 0, phương trình (2) có thể đưa ngay về 

phương trình lượng giác cơ bản. Nếu a ≠ 0, b ≠ 0, ta áp dụng công thức (1). 

Ví dụ 9. Giải phương trình   

sin x + 3 cos x = 1.          

Giải. Theo công thức (1) ta có  

α+ = + +2sin 3 cos 1 ( 3) sin( )x x x  = 2sin (x + α), 

trong đó cos α = 
1

2
, α =

3
sin

2
. Từ đó lấy 

3
α π

=  thì ta có 

sin 3 cos 2sin
3

π⎛ ⎞+ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

x x x . 

Khi đó 

+ =sin 3 cos 1x x  ⇔ 2sin 1
3

π⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

x  ⇔ 
1

sin
3 2

π⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

x  

  ⇔ sin sin
3 6

x
π π⎛ ⎞+ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

    ⇔ 
2

3 6

2
3 6

π π⎡ + = + π⎢
⎢

π π⎢ + = π − + π⎢⎣

x k

x k

 ⇔ 
2

6

2 ( ).
2

x k

x k k

π⎡ = − + π⎢
⎢

π⎢ = + π ∈⎢⎣

  

6 

Giải phương trình 3 sin3 cos3 2.x x− =  

Bài tập 

1.  Giải phương trình  

sin 2x − sin x = 0. 

2.  Giải các phương trình sau : 

a) 2cos2x − 3cos x + 1 = 0 ;     b) 2sin 2x + 2 sin 4x = 0. 
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3.  Giải các phương trình sau : 

 a) − + =2sin 2cos 2 0
2 2

x x
 ;    b) 8cos2x + 2sin x − 7 = 0 ; 

 c) 2tan2x + 3tan x + 1 = 0 ;      d) tan x − 2cot x + 1 = 0. 

4.  Giải các phương trình sau : 

 a) 2sin 2x + sin x cos x − 3cos2x = 0 ;  

b) 3sin 2x − 4sin x cos x + 5cos2x = 2 ; 

 c) sin2x + sin 2x − 2cos2x = 
1

2
 ;      

d) 2cos2x − 3 3 sin 2x − 4sin2x = − 4. 

5.  Giải các phương trình sau : 

 a) cos x − =3 sin 2x  ;     b) 3sin 3x − 4cos 3x = 5 ; 

 c) 2sin x + 2cos x − 2  = 0 ;    d) 5cos 2x + 12sin 2x − 13 = 0. 

6. Giải các phương trình sau : 

a) tan(2 1) tan(3 1) 1x x+ − =  ;    b) tan tan 1.
4

x x
π⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

  

B μ i  ® ä c  t h ª m  

 B Ê t  p h−¬ n g  t r × n h  l−î n g  g i ¸ c   

 

Ta chỉ xét các bất phương trình lượng giác cơ bản. Đó là những bất phương trình 
dạng sin x > a (hoặc sin x ≥ a, sin x < a, sin x ≤ a), trong đó a là một số thực tuỳ ý. 
Ta cũng xét những bất phương trình tương tự đối với các hàm số cos x, tan x, cot x. 

i − Bất phương trình sin x > a 

Nếu a ≥ 1 thì bất phương trình sin x > a vô nghiệm, vì sin x ≤ 1 với mọi x. 

Nếu a < −1 thì mọi số thực x đều là nghiệm của bất phương trình sin x > a, vì sin x ≥ −1 
với mọi x.  
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Ta xét trường hợp −1 ≤ a < 1 thông qua ví dụ sau. 

Ví dụ 1. Giải bất phương trình  

   sin x > 
2

2
.        (1) 

Giải. Vẽ đường tròn lượng giác tâm O. 
Trên trục sin lấy điểm K sao cho 

  
2

2
OK =  (h.18). 

Kẻ từ K đường thẳng vuông góc với trục 
sin, cắt đường tròn tại hai điểm M và M'.  

Rõ ràng, nếu cung AD  có số đo thoả mãn 
bất phương trình (1) thì D phải nằm trên 

cung 'MBM  và ngược lại. 

Ta cã s® AM  = 
4

π
 + k2π, k ∈  vµ 

    s® 'AM  = 
3

4

π
 + k2π, k ∈ .           

Vậy nghiệm của bất phương trình sin x > 
2

2
 là      

3
2

4 4
k x

π π
+ π < <  + k2π, k ∈ .   

Chú ý. Điểm cuối của cung có số đo là nghiệm của bất phương trình sin x ≤ 
2

2
  

phải nằm trên cung ' 'M B M  và ngược lại (h.18). Khi đó, nghiệm của bất phương 
trình là  

    
3

4

π
 + k2π ≤ x ≤ 2

4

π⎛ ⎞+ π⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + k2π 

hay   
3

4

π
 + k2π ≤ x ≤ 

9

4

π
 + k2π, (k ∈ ).  

ii − Bất phương trình cos x ≤ a 
Nếu a < −1 thì bất phương trình cos x ≤ a vô nghiệm. 

Nếu a ≥ 1 thì mọi số thực x đều là nghiệm của bất phương trình cos x ≤ a. 

Ta xét trường hợp −1 ≤ a < 1 thông qua ví dụ sau đây. 

Hình 18 

sin

O

2

2

A' A

B'

B

MM' K

4
4

3π π
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Ví dụ 2. Giải bất phương trình 

        cos x ≤ 
2

.
2

−              (2) 

Giải. Trên trục côsin lấy điểm H có hoành 

độ là 
2

.
2

−  Kẻ từ H đường thẳng vuông 

góc với trục côsin, cắt đường tròn lượng 
giác tại hai điểm M và M' (h.19). 

Rõ ràng, nếu cung AE  có số đo thoả mãn 
bất phương trình (2) thì E phải nằm trên 

cung ' 'MA M  và ngược lại. Vậy nghiệm 
của bất phương trình đã cho là 

3

4

π
 + k2π ≤ x ≤ 

5

4

π
 + k2π, k ∈ .          H×nh 19 

Chú ý. Bất phương trình cos x > 
2

2
−  có nghiệm là 

5

4

π
 + k2π < x < 

3
2

4

π⎛ ⎞+ π⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + k2π 

hay       
5

4

π
+ k2π < x < 

11

4

π
 + k2π, k ∈ .  

iii − Bất phương trình tan x ≥ a 
Với mọi số thực a, bất phương trình tan x ≥ a luôn có nghiệm. 

Ta xét ví dụ sau đây. 

Ví dụ 3. Giải bất phương trình  

tan x ≥ 1.        (3)  

Giải. Lấy trên trục tang điểm I sao cho AI  = 1. 
Nối OI cắt đường tròn lượng giác tại M và M' 

(h.20). Nếu cung AE  có số đo thoả mãn bất 
phương trình (3) thì điểm E phải nằm trên một 

trong hai cung MB  và ' 'M B  và ngược lại. 

Vậy nghiệm của bất phương trình (3) là         

4

π
 + kπ ≤ x < 

2

π
 + kπ (k ∈ ).       H×nh 20 

A' A

B'

O

B
M

M'

H

sin

4

3π

5π
4

2

−  2
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Chú ý. Nghiệm của bất phương trình tan x < 1 là 

2

π
−  + kπ < x < 

4

π
 + kπ, k ∈ .  

iv − Bất phương trình cot x ≤ a 

Với mọi số thực a, bất phương trình cot x ≤ a 
đều có nghiệm. 

Ta xét ví dụ sau đây. 

Ví dụ 4. Giải bất phương trình 

    cot x ≤ 
1

.
3

        (4) 

Giải. Lấy điểm J trên trục côtang sao cho 
1

3
BJ = . Nối JO cắt đường tròn lượng giác tại 

hai điểm M và M ' (h.21).  

Nếu cung AF  có số đo thoả mãn bất phương trình (4) thì điểm F phải nằm trên một 

trong hai cung 'MA  và 'M A  và ngược lại. 

Vậy nghiệm của bất phương trình (4) là 

3

π
 + kπ ≤ x < π + kπ, k ∈ .   

Chú ý. Nghiệm của bất phương trình 
1

cot
3

x >  là 

kπ < x < 
3

π
 + kπ, k ∈ .   

Ôn tập chương I 

1.  a) Hàm số y = cos 3x có phải là hàm số chẵn không ? Tại sao ? 

b) Hàm số y = tan
5

π⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

x  có phải là hàm số lẻ không ? Tại sao ? 

2.  Căn cứ vào đồ thị hàm số siny x= , tìm những giá trị của x trên đoạn 

3
; 2

2

π⎡ ⎤− π⎢ ⎥⎣ ⎦
 để hàm số đó : 

a) Nhận giá trị bằng −1 ;     b) Nhận giá trị âm. 

Hình 21 
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3. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau : 

a) = + +2(1 cos ) 1y x  ;     b) 
π⎛ ⎞= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
3sin 2.

6
y x  

4.  Giải các phương trình sau : 

a) + =
2

sin( 1)
3

x  ;        b) sin 22x = 
1

2
 ; 

c) =2 1
cot

2 3

x
 ;         d) tan 12 3.

12

π⎛ ⎞+ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

x  

5.  Giải các phương trình sau : 

a) 2cos2x − 3cos x + 1 = 0 ;     b) 25sin2x + 15sin 2x + 9cos2x = 25 ; 

c) 2sin x + cos x = 1 ;       d) sin x + 1,5 cot x = 0. 

Bài tập trắc nghiệm 

Chọn phương án đúng : 

6.  Phương trình cos x = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [− π ; π] là : 

 (A) 2 ;     (B) 4 ;    (C) 5 ;      (D) 6. 

7.  Phương trình 
cos 4

tan 2
cos2

x
x

x
=  có số nghiệm thuộc khoảng 0 ;

2

π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 là : 

 (A) 2 ;     (B) 3 ;    (C) 4 ;      (D) 5. 

8.  Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2cos2x là : 

(A) 
6

π
 ;    (B) 

2

3

π
 ;   (C) 

4

π
 ;     (D) .

3

π
 

9.  Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 22 tan 5tan 3 0+ + =x x  là :  

 (A) 
3

π
−  ;    (B) 

4

π
−  ;    (C) 

6

π
−  ;     (D) 

5

6

π
− . 

10. Phương trình 2 tan 2cot 3 0− − =x x  có số nghiệm thuộc khoảng ;
2

π⎛ ⎞− π⎜ ⎟
⎝ ⎠

 là : 

 (A) 1 ;     (B) 2 ;     (C) 3 ;      (D) 4. 
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q u y  t ¾ c  ® Õ m  

 

 

Trong Đại số tổ hợp, có nhiều tập hợp hữu hạn mà ta không dễ dàng xác 
định được số phần tử của chúng. Để đếm số phần tử của các tập hợp hữu 
hạn đó, cũng như để xây dựng các công thức trong Đại số tổ hợp, người ta 
thường sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân. 

Số phần tử của tập hợp hữu hạn A được kí hiệu là n(A). Người ta 

cũng dùng kí hiệu A  để chỉ số phần tử của tập A. Chẳng hạn : 

a) Nếu A = {a, b, c} thì số phần tử của tập hợp A là 3, ta viết  

n(A) = 3 hay 3=A . 

b) Nếu  A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, 

     B = {2, 4, 6, 8} (tập hợp các số chẵn của A),  

thì A \ B = {1, 3, 5, 7, 9}. 

− Số phần tử của tập hợp A là n(A) = 9.  

− Số phần tử của tập hợp B là n(B) = 4. 

− Số phần tử của tập hợp A \ B là n(A \ B) = 5. 

I −  Quy tắc cộng 

Ví dụ 1. Trong một hộp chứa 
sáu quả cầu trắng được đánh 
số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen 
được đánh số 7, 8, 9 (h.22). Có 
bao nhiêu cách chọn một trong 
các quả cầu ấy ?  

Giải. Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi 
lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn. Nếu chọn quả trắng thì có 6 
cách chọn, còn nếu chọn quả đen thì có 3 cách. 

Do đó, số cách chọn một trong các quả cầu là 6 + 3 = 9 (cách).  

1 2 3 4

7 8 9

5 6

Hình 22 
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Quy tắc 

Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành 
động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động 
kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của 
hành động thứ nhất thì công việc đó có m + n cách thực hiện. 

1  

Trong Ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng, B là tập hợp các quả cầu 
đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai 
tập A, B. 

Quy tắc cộng được phát biểu ở trên thực chất là quy tắc đếm số phần tử của 
hợp hai tập hợp hữu hạn không giao nhau, được phát biểu như sau : 

Nếu A và B là các tập hợp hữu hạn không giao nhau, thì  

         n(A ∪ B) = n(A) + n(B).        

Chó ý 

Quy tắc cộng có thể mở rộng cho nhiều hành động. 

Ví dụ 2. Có bao nhiêu hình vuông trong Hình 23 ? 

Giải. Rõ ràng, chỉ có thể có các hình 
vuông cạnh 1 cm và 2 cm. Kí hiệu A là 
tập hợp các hình vuông có cạnh 1 cm và B 
là tập hợp các hình vuông có cạnh 2 cm.  

Vì A ∩ B = ∅, A ∪ B là tập hợp các hình vuông trong Hình 23 và n(A) = 10, 
n(B) = 4 nên n(A ∪ B) = n(A) + n(B) = 10 + 4 = 14. 

Vậy có tất cả 14 hình vuông.  

II −  Quy tắc nhân 

Ví dụ 3. Bạn Hoàng có hai áo màu khác nhau và 
ba quần kiểu khác nhau. Hỏi Hoàng có bao nhiêu 
cách chọn một bộ quần áo ? 

Giải. Hai áo được ghi chữ a và b, ba quần 
được đánh số 1, 2, 3. 

Để chọn một bộ quần áo, ta phải thực hiện liên 
tiếp hai hành động :  

Hành động 1 − chọn áo. Có hai cách chọn (chọn a hoặc b). 

Hình 23 

Hình 24 

1cm

1cm

a

b

1

2

3

1

2

3

a 1

a 2

a 3

b 1

b 2

b 3
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Hành động 2 − chọn quần. ứng với mỗi cách chọn áo có ba cách chọn quần 
(chọn 1, hoặc 2, hoặc 3). 

Kết quả ta có các bộ quần áo như sau : a1, a2, a3, b1, b2, b3 (h.24). 

Vậy số cách chọn một bộ quần áo là 2 . 3 = 6 (cách).  

Tổng quát, ta có quy tắc nhân sau đây. 

Quy tắc 

Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. 
Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với 
mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có 
m.n cách hoàn thành công việc. 

 
2  

Từ thành phố A đến thành phố B có ba 
con đường, từ B đến C có bốn con 
đường (h.25). Hỏi có bao nhiêu cách đi 
từ A đến C, qua B ? 

Chú ý 

Quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp. 

Ví dụ 4. Có bao nhiêu số điện thoại gồm : 

a) Sáu chữ số bất kì ? 

b) Sáu chữ số lẻ ? 

Giải 

a) Vì mỗi số điện thoại là một dãy gồm sáu chữ số nên để lập một số điện 
thoại, ta cần thực hiện sáu hành động lựa chọn liên tiếp các chữ số đó từ 10 
chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Có 10 cách chọn chữ số đầu tiên. 

Tương tự, có 10 cách chọn chữ số thứ hai ; 

... 

Có 10 cách chọn chữ số thứ sáu. 

Vậy theo quy tắc nhân, số các số điện thoại gồm sáu chữ số là  

6 thừa số

10 .10 . ... .10  = 610  = 1 000 000 (số). 

b) Tương tự, số các số điện thoại gồm sáu chữ số lẻ là 56 = 15 625 (số).  

 
 
 
 

Hình 25 

A B C
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Bài tập 

1.  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm : 

a) Một chữ số ?    b) Hai chữ số ?  c) Hai chữ số khác nhau ?  

2.  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ? 

3.  Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như Hình 26. 
Hỏi : 

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ? 

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ? 

 

 

 

Hình 26 

4.  Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim 
loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm 
một mặt và một dây ? 

 

H o ¸ n  v ị  −  c h ỉ n h  h ợ p  −  tổ hợp 

 
I  −  Hoán vị 

1.  Định nghĩa 

Ví dụ 1. Trong một trận bóng đá, sau hai hiệp phụ hai đội vẫn hoà nên phải 
thực hiện đá luân lưu 11 m. Một đội đã chọn được năm cầu thủ để thực 
hiện đá năm quả 11 m. Hãy nêu ba cách sắp xếp đá phạt. 

Giải. Để xác định, ta giả thiết tên của năm cầu thủ được chọn là A, B, C, 
D, E. Để tổ chức đá luân lưu, huấn luyện viên cần phân công người đá thứ 
nhất, thứ hai, ... và kết quả phân công là một danh sách có thứ tự gồm tên 
của năm cầu thủ. Chẳng hạn, nếu viết DEACB nghĩa là D đá quả thứ nhất, 
E đá quả thứ hai, ... và B đá quả cuối cùng. 

A B C D
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Có thể nêu ba cách tổ chức đá luân lưu như sau : 

Cách 1 : ABCDE. 

Cách 2 : ACBDE. 

Cách 3 : CABED.  

Mỗi kết quả của việc sắp thứ tự tên của năm cầu thủ đã chọn được gọi là 
một hoán vị tên của năm cầu thủ.  

Định nghĩa 

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1). 

Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A 
được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.  

 

1  

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3. 

nhận xét 

Hai hoán vị của n phần tử chỉ khác nhau ở thứ tự sắp xếp. 

Chẳng hạn, hai hoán vị abc và acb của ba phần tử a, b, c là 
khác nhau. 

2.  Số các hoán vị 

Ví dụ 2. Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào 
một bàn học gồm bốn chỗ ? 

Giải. Để đơn giản, ta viết A, B, C, D thay cho 
tên của bốn bạn và viết ACBD để mô tả cách 
xếp chỗ như Hình 27.  

a) Cách thứ nhất : Liệt kê. 

Các cách sắp xếp chỗ ngồi được liệt kê như sau : 

  ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, 

  BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCA, 

  CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, CDBA, 

  DACB, DABC, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA. 

 

 

Hình 27 

A C B D
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Như vậy có 24 cách, mỗi cách cho ta một hoán vị tên của bốn bạn và 
ngược lại. 

b) Cách thứ hai : Dùng quy tắc nhân. 

− Có bốn cách chọn một trong bốn bạn để xếp vào chỗ thứ nhất. 

− Sau khi đã chọn một bạn, còn ba bạn nữa. Có ba cách chọn một bạn xếp vào 
chỗ thứ hai. 

− Sau khi đã chọn hai bạn rồi còn hai bạn nữa. Có hai cách chọn một bạn ngồi 
vào chỗ thứ ba. 

− Bạn còn lại được xếp vào chỗ thứ tư. 

Theo quy tắc nhân, ta có số cách xếp chỗ ngồi là 

        4 . 3 . 2 . 1 = 24 (cách).  

Kí hiệu Pn là số các hoán vị của n phần tử. Ta có định lí sau đây. 

Định lí 

P ( 1) ... 2.1.= −n n n  

Chứng minh. Để lập được mọi hoán vị của n phần tử, ta tiến hành như sau : 

Chọn một phần tử cho vị trí thứ nhất. Có n cách. 

Sau khi chọn một phần tử cho vị trí thứ nhất, có n − 1 cách chọn một phần 
tử cho vị trí thứ hai. 

... 

Sau khi đã chọn n − 2 phần tử cho n − 2 vị trí đầu tiên, có hai cách chọn 

một trong hai phần tử còn lại để xếp vào vị trí thứ n − 1. 

Phần tử còn lại sau cùng được xếp vào vị trí thứ n. 

Như vậy, theo quy tắc nhân, có n.(n − 1) ... 2.1 kết quả sắp xếp thứ tự n 
phần tử đã cho.  

Vậy       

Pn = n (n − 1) ... 2.1.  
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chó ý 

Kí hiệu n (n − 1) ... 2.1 là n! (đọc là n giai thừa), ta có 

P !n n=  

2  
Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm mười người 
được xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp ? 

II −  Chỉnh hợp 

1.  Định nghĩa 

Ví dụ 3. Một nhóm học tập có năm bạn A, B, C, D, E. Hãy kể ra vài cách phân 
công ba bạn làm trực nhật : một bạn quét nhà, một bạn lau bảng và một bạn 
sắp bàn ghế.  

Giải. Ta có bảng phân công sau đây. 

Quét nhà Lau bảng Sắp bàn ghế 

A 
A 
C 
... 

C 
D 
B 
... 

D 
C 
E 
... 

Mỗi cách phân công nêu trong bảng trên cho ta một chỉnh hợp chập 3 của 5.  

Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau đây. 

Định nghĩa  

Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1). 

Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập 
hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là 
một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho.  

3  
Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các vectơ khác 
vectơ − không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập điểm đã cho. 
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2.  Số các chỉnh hợp  

Trở lại Ví dụ 3, ngoài cách tính số cách phân công trực nhật bằng phương 
pháp liệt kê, ta còn có một cách khác là sử dụng quy tắc nhân. Để tạo nên 
mọi cách phân công, ta tiến hành như sau : 

− Chọn một bạn từ năm bạn để giao việc quét nhà. Có 5 cách. 

− Khi đã chọn một bạn quét nhà rồi, chọn tiếp một bạn từ bốn bạn còn lại 
để giao việc lau bảng. Có 4 cách. 

− Khi đã có các bạn quét nhà và lau bảng rồi, chọn một bạn từ ba bạn còn lại 
để giao việc sắp bàn ghế. Có 3 cách. 

Theo quy tắc nhân, số cách phân công trực nhật là 

5 . 4 . 3 = 60 (cách). 

Nói cách khác, ta có 60 chỉnh hợp chập 3 của 5 bạn.  

Kí hiệu Ak
n  là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử (1 ≤ k ≤ n). Ta có định lí 

sau đây. 

Định lí  

A ( 1) ... ( 1)= − − +k
n n n n k . 

Chứng minh. Để tạo nên mọi chỉnh hợp chập k của n phần tử, ta tiến hành 
như sau : 

Chọn một trong n phần tử đã cho xếp vào vị trí thứ nhất. Có n cách. 

Khi đã có phần tử thứ nhất, chọn tiếp một trong n − 1 phần tử còn lại xếp 
vào vị trí thứ hai. Có n − 1 cách.  

... 

Sau khi đã chọn k − 1 phần tử rồi, chọn một trong n − (k − 1) phần tử còn lại 
xếp vào vị trí thứ k. Có n − k + 1 cách. 

Từ đó theo quy tắc nhân, ta được 

A ( 1)...( 1)= − − +k
n n n n k .  

Ví dụ 4. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau được lập từ các 
chữ số 1, 2, ..., 9 ? 

Giải. Mỗi số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được lập bằng cách lấy 
năm chữ số khác nhau từ chín chữ số đã cho và xếp chúng theo một thứ tự 
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nhất định. Mỗi số như vậy được coi là một chỉnh hợp chập 5 của 9. Vậy số 
các số đó là  

5
9A  = 9 . 8 . 7 . 6 . 5 = 15 120.  

Chú ý 

a) Với quy ước 0! = 1, ta có  

! ,A 1 .
( )!

= ≤ ≤
−

k
n

n
k n

n k
 

b) Mỗi hoán vị của n phần tử cũng chính là một chỉnh hợp 
chập n của n phần tử đó. Vì vậy  

P .= n
n nA  

III −  Tổ hợp 

1.  Định nghĩa 

Ví dụ 5. Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D sao cho không 
có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể tạo nên bao nhiêu tam giác mà các 
đỉnh thuộc tập bốn điểm đã cho ? 

Giải. Mỗi tam giác ứng với một tập con gồm ba điểm từ tập đã cho. Vậy ta 
có bốn tam giác ABC, ABD, ACD, BCD.  

Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau đây. 

Định nghĩa 

Giả sử tập A có n phần tử (n ≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử 
của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.  

Chú ý 

Số k trong định nghĩa cần thoả mãn điều kiện 1 ≤ k ≤ n. Tuy vậy, 
tập hợp không có phần tử nào là tập rỗng nên ta quy ước gọi tổ 
hợp chập 0 của n phần tử là tập rỗng. 

4  

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A. 
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2.  Số các tổ hợp 

Kí hiệu Ck
n  là số các tổ hợp chập k của n phần tử (0 ≤ k ≤ n). 

Ta có định lí sau đây. 

Định lí 
!

C .
!( )!

=
−

k
n

n

k n k
 

Chứng minh. Với k = 0, công thức hiển nhiên đúng. 

Với k ≥ 1, ta thấy một chỉnh hợp chập k của n phần tử được thành lập như sau : 

− Chọn một tập con k phần tử của tập hợp gồm n phần tử. Có Ck
n  cách chọn. 

− Sắp thứ tự k phần tử chọn được. Có k! cách. 
Vậy theo quy tắc nhân, ta có số các chỉnh hợp chập k của n phần tử là 

A C . !=k k
n n k  

Từ đó  
A !

C
! !( )!

= =
−

k
k n
n

n

k k n k
.  

Ví dụ 6. Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần lập một đoàn đại biểu 
gồm 5 người. Hỏi : 

a) Có tất cả bao nhiêu cách lập ? 

b) Có bao nhiêu cách lập đoàn đại biểu, trong đó có ba nam, hai nữ ? 

Giải 

a) Mỗi đoàn được lập là một tổ hợp chập 5 của 10 (người). Vì vậy, số đoàn 
đại biểu có thể có là  

5
10

10!
C 252.

5!5!
= =  

b) Chọn 3 người từ 6 nam. Có 3
6C  cách chọn. 

Chọn 2 người từ 4 nữ. Có 2
4C  cách chọn. 

Theo quy tắc nhân, có tất cả 3 2
6 4C .C 20.6 120= =  cách lập đoàn đại biểu 

gồm ba nam và hai nữ.  

5  
Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đấu sao 
cho hai đội bất kì đều gặp nhau đúng một lần ? 
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3.  Tính chất của các số Ck
n  

Từ định lí về công thức tính số các tổ hợp chập k của n phần tử, ta có các 
tính chất sau đây. 

a) Tính chất 1      

C C −=k n k
n n   (0 ≤ k ≤ n). 

Chẳng hạn, 3 4
7 7C C 35.= =  

b) Tính chất 2 (công thức Pa-xcan) 

1
1 1C C Cư

− −+ =k k k
n n n  (1 ≤ k < n). 

Chẳng hạn, 3 4 4
7 7 8C C C 70.+ = =  

Ví dụ 7. Chứng minh rằng, với 2 ≤ k ≤ n − 2, ta có 

C =k
n

2 1
2 2 2C 2C Cư −

− − −+ +k k k
n n n . 

Giải. Theo Tính chất 2, ta có 

        2 1
2 2C Cư −

− −+ =k k
n n  1

1C −
−

k
n ,          (1) 

        1
2 2 1C C C−

− − −+ =k k k
n n n .          (2) 

Cộng các vế tương ứng của (1) và (2) và theo Tính chất 2, ta có  

2 1
2 2 2C 2C Cư −

− − −+ + =k k k
n n n  1

1 1C Cư
− −+ =k k

n n  Ck
n .  

 

 

B μ i  ® ä c  t h ª m  

 t Ý n h  s è  c ¸ c  h o ¸ n  v ị  v µ  s è  c ¸ c  t ổ  h ợ p  
b » n g  m ¸ y  t Ý n h  b á  t ó i  

Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính số các hoán vị n! và số các tổ hợp Ck
n . 
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1. Tính số các hoán vị bằng máy tính bỏ túi 

Dùng máy tính bỏ túi CASIO fx − 500MS để tính n!, ta ấn các phím theo trình tự 
sau : 

ấn số n, ấn phím , ấn phím , ấn phím . Khi đó, kết quả sẽ hiển thị 
ở dòng thứ hai. 

Ví dụ 1. Tính 10!. 

Ta bấm liên tiếp các phím sau : 

 0     

Dòng thứ hai hiện ra 3,628,800. 

Vậy 10! = 3 628 800. 

2. Tính số các tổ hợp bằng máy tính bỏ túi 

Dùng máy tính bỏ túi CASIO fx − 500 MS để tính Ck
n , ta ấn các phím theo trình tự sau : 

ấn số n, ấn phím , ấn số k, ấn phím . Kết quả hiển thị ở dòng thứ hai. 

Ví dụ 2. Tính 5
12C . 

Ta ấn liên tiếp các phím sau : 

     

Dòng thứ hai hiện ra 792.  

Vậy 5
12C  = 792. 

 

Bài tập 

1.  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác 
nhau. Hỏi : 

a) Có tất cả bao nhiêu số ? 

b) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ? 

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432 000 ? 

2.  Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế 
kê thành một dãy ? 

3.  Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao 
nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ? 
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4.  Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác 
nhau ? 

5.  Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không 
quá một bông) nếu : 

a) Các bông hoa khác nhau ? 

b) Các bông hoa như nhau ? 

6.  Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào 
thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó 
thuộc tập điểm đã cho ? 

7.  Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường 
thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường 
thẳng song song đó ? 

 

 

N h ị  t h ứ c N i u - t ¬ n  

 

i −  Công thức nhị thức Niu-tơn 

Ta có : 

 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 = 0 2 1 1 1 2 2
2 2 2C C Ca a b b+ + , 

 (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = 0 3 1 2 1 2 1 2 3 3
3 3 3 3C C C Ca a b a b b+ + + . 

1  

Khai triển biểu thức (a + b)4
 thành tổng các đơn thức. 

Tổng quát, ta thừa nhận công thức khai triển biểu thức (a + b)n thành tổng 
các đơn thức như sau : 

0 1 1 1 1( ) C C ... C ... C C .− − − −+ = + + + + + +n n n k n k k n n n n
n n n n na b a a b a b ab b  (1) 

Công thức (1) được gọi là công thức nhị thức Niu-tơn. 
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Hệ quả 

Với 1= =a b , ta có 0 12 C C ... C .n n
n n n= + + +  

Với 1=a  ; 1= −b , ta có  

0 10 C C ... ( 1) C ... ( 1) C .k k n n
n n n n= − + + − + + −  

Chó ý 

Trong biểu thức ở vế phải của công thức (1) : 

a) Số các hạng tử là n + 1. 
b) Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của 
b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng các số mũ của a và b trong 
mỗi hạng tử luôn bằng n. 
c) Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối 
thì bằng nhau. 

Ví dụ 1. Khai triển biểu thức (x + y)6. 

Giải. Theo công thức nhị thức Niu-tơn ta có  

 (x + y)6 = 0 6 1 5 2 4 2 3 3 3
6 6 6 6C C C Cx x y x y x y+ + +  + 4 2 4 5 5 6 6

6 6 6C C C+ +x y xy y  

      = x6 + 6x5y + 15x4y2 + 20x3y3 + 15x2y 4 + 6xy5 + y6.  

Ví dụ 2. Khai triển biểu thức (2x − 3)4. 

Giải. Theo công thức nhị thức Niu-tơn ta có  

(2x − 3)4 = 0 4 1 3 2 2 2
4 4 4C (2 ) C (2 ) ( 3) C (2 ) ( 3)x x x+ − + −  + 3 3 4 4

4 4C 2 ( 3) C ( 3)− + −x  

     = 16x4 − 96x3 + 216x2 − 216x + 81.  

Ví dụ 3. Chứng tỏ rằng với n ≥ 4, ta có 

0 2 4C C C ...n n n+ + +  = 1 3C C ...n n+ +  = 2n−1. 

Giải. Kí hiệu  A = 0 2C C ...n n+ +  

B = 1 3C C ...n n+ +  

Theo Hệ quả ta có   2n = A + B, 

0 = A − B. 

Từ đó suy ra A = B = 2n−1.  
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ii −  Tam giác Pa-xcan 

Trong công thức nhị thức Niu-tơn ở mục I, cho n = 0, 1, ... và xếp các hệ số 
thành dòng, ta nhận được tam giác sau đây, gọi là tam giác Pa-xcan. 

n = 0         1        

n = 1        1  1       

n = 2       1  2  1      

n = 3      1  3  3  1     

n = 4     1  4  6  4  1    

n = 5    1  5  10  10  5  1   

n = 6   1  6  15  20  15  6  1  

n = 7  1  7  21  35  35  21  7  1 

 
nhận xét 

Từ công thức Ck
n  = 1

1 1C Ck k
n n

−
− −+  suy ra cách tính các số ở mỗi 

dòng dựa vào các số ở dòng trước nó. Chẳng hạn 

2
5C  = 1 2

4 4C C+  = 4 + 6 = 10. 

 

2  
Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng : 

a) 1 + 2 + 3 + 4 = 2
5C  ;        

b) 1 + 2 + ... + 7 = 2
8C .  

Bài tập 

1.  Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn : 

a) (a + 2b)5 ;   b) 6( 2)ưa  ;    c)
13

1
x

x
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 
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2.  Tìm hệ số của 3x  trong khai triển của biểu thức : 
6

2

2⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

x
x

. 

3.  Biết hệ số của 2x  trong khai triển của (1 3 )nx−  là 90. Tìm n.  

4.  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của 
8

3 1
.

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

x
x

 

5.  Từ khai triển biểu thức (3x − 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số 
của đa thức nhận được. 

6.  Chứng minh rằng : 

a) 1110 − 1 chia hết cho 100 ; 

b) 101100 − 1 chia hết cho 10 000 ; 

c) 100 10010 (1 10) (1 10)⎡ ⎤+ − −⎣ ⎦  là một số nguyên. 

 

b ạ n  c ó  b i ế t  ?   

P a - x c a n  ( P a s c a l )  

Pa-xcan là nhà toán học, vật lí học và triết học người 
Pháp. Pa-xcan lúc nhỏ là một cậu bé thần đồng. Cha cậu 
nhận thấy điều này. Không muốn sớm làm mệt óc con, 
ông cấm cậu bé Pa-xcan học toán. Song điều này càng 
kích thích tính tò mò của cậu. Năm 12 tuổi, một hôm cậu 
hỏi cha "Hình học là gì ?". Cha cậu giải thích sơ qua cho 
cậu hiểu. Pa-xcan rất lấy làm thích thú. Cậu liền bước 
theo con đường đúng là thiên hướng của mình. Không cần 
sách vở, một mình cậu tự chứng minh được rằng tổng các 
góc trong một tam giác bằng hai góc vuông. ở tuổi 16, 
Pa-xcan viết công trình đầu tiên của mình về các thiết 
diện cônic. 

Pa-xcan viết hàng loạt công trình về các chuỗi số và các hệ số nhị thức. Pa-xcan đã 

đưa ra bảng các hệ số của sự khai triển của (a + b)n dưới dạng một tam giác, 
ngày nay gọi là "Tam giác Pa-xcan". Pa-xcan đã tìm ra các hệ số nhị thức bằng 
phương pháp quy nạp toán học, đó là một trong những phát minh quan trọng của 
ông. Điều mới mẻ ở đây là Pa-xcan phát hiện ra rằng các hệ số nhị thức chính là 

Blaise Pascal 
(1623 − 1662) 
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số các tổ hợp chập k của n phần tử và Pa-xcan đã dùng chúng để giải những bài 
toán của lí thuyết xác suất. 

Một cống hiến lớn nữa của Pa-xcan là việc khởi thảo phép tính các đại lượng vô 
cùng bé. 

Về mặt kĩ thuật, ngay từ năm 1642, lúc mới 19 tuổi, Pa-xcan đã sáng chế ra một 
máy tính để thực hiện các phép tính số học. Nguyên tắc của máy này đã là xuất 
phát điểm cho việc chế tạo máy tính điện tử về sau này. 

Để ghi nhớ công lao của người đầu tiên đã sáng chế ra máy tính, các nhà tin học 
đã đặt tên cho một ngôn ngữ máy tính rất phổ biến là ngôn ngữ Pa-xcan. 

Về vật lí, Pa-xcan đã nghiên cứu áp suất của khí quyển và các vấn đề thuỷ tĩnh học. 

Tên của Pa-xcan đã được đặt cho một miệng núi lửa trên Mặt Trăng. 

 

p h Ð p  t h ử  và  b iÕn cố 

 
I  −  Phép thử, không gian mẫu 

1.  Phép thử 

Một trong những khái niệm cơ bản của lí thuyết xác suất là phép thử. Một 
thí nghiệm, một phép đo hay một sự quan sát hiện tượng nào đó, ... được 
hiểu là phép thử. 

Chẳng hạn, gieo một đồng tiền kim loại (gọi tắt là đồng tiền), rút một quân 
bài từ cỗ bài tú lơ khơ (cỗ bài 52 lá) hay bắn một viên đạn vào bia, ... là 
những ví dụ về phép thử. 

Khi gieo một đồng tiền, ta không thể đoán trước được mặt ghi số (mặt 
ngửa, viết tắt là N) hay mặt kia (mặt sấp, viết tắt là S) sẽ xuất hiện (quay 
lên trên). Đó là ví dụ về phép thử ngẫu nhiên. 

Một cách tổng quát :  

Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước 
được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả 
có thể có của phép thử đó.  

Để đơn giản, từ nay phép thử ngẫu nhiên được gọi tắt là phép thử. Trong 
Toán học phổ thông, ta chỉ xét các phép thử có một số hữu hạn kết quả. 
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2.  Không gian mẫu 

1  
Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo 
một con súc sắc.  

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là 
không gian mẫu của phép thử và kí hiệu là Ω (đọc là ô-mê-ga). 

Ví dụ 1. Gieo một đồng tiền (h.28). 
Đó là phép thử với không gian mẫu  

Ω = {S, N}. ở đây, S kí hiệu cho kết 
quả "Mặt sấp xuất hiện" và N kí hiệu 
cho kết quả "Mặt ngửa xuất hiện". 

Ví dụ 2. Nếu phép thử là gieo một 
đồng tiền hai lần thì không gian mẫu 
gồm bốn phần tử : Ω = {SS, SN, NS, NN},  
trong đó, chẳng hạn, SN là kết quả "Lần đầu đồng tiền xuất hiện mặt sấp, 
lần thứ hai đồng tiền xuất hiện mặt ngửa", ... 

Ví dụ 3. Nếu phép thử là gieo một con súc sắc hai lần, thì không gian mẫu 
gồm 36 phần tử : Ω = {(i, j) ⎪ i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}, ở đó (i, j) là kết quả 
"Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm" (h. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Hình 29 

Hai mặt đồng tiền 

Hình 28 
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II −  Biến cố 

Ví dụ 4. Gieo một đồng tiền hai lần. Đây là phép thử với không gian mẫu 

Ω = {SS, SN, NS, NN}. 

Ta thấy sự kiện A : "Kết quả của hai lần gieo là như nhau" có thể xảy ra 
khi phép thử được tiến hành. Nó xảy ra khi và chỉ khi một trong hai kết quả 
SS, NN xuất hiện. Như vậy, sự kiện A tương ứng với một và chỉ một tập 
con {SS, NN} của không gian mẫu. Chính vì lẽ đó, ta đồng nhất chúng với 
nhau và viết A = {SS, NN}. Ta gọi A là một biến cố. 

Tương tự, biến cố B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa" được viết là 

B = {SN, NS, NN}. 

Ngược lại, tập con C = {SS, SN} là biến cố có thể phát biểu dưới dạng 
mệnh đề : "Mặt sấp xuất hiện trong lần gieo đầu tiên". 

Các biến cố A, B và C ở trên đều gắn liền với phép thử gieo một đồng tiền 
hai lần nên ta nói chúng liên quan đến phép thử đã cho. 

− Một cách tổng quát, mỗi biến cố liên quan đến một 
phép thử được mô tả bởi một tập con của không gian 
mẫu (h.30). Từ đó ta có định nghĩa sau đây. 

Biến cố là một tập con của không gian mẫu.  

Như vậy, một biến cố liên quan đến phép thử là một tập hợp bao gồm các 
kết quả nào đó của phép thử. 

− Cần chú ý rằng biến cố đôi khi được cho dưới dạng một mệnh đề xác định 
tập hợp như đã thấy trong Ví dụ 4, hoặc trong phép thử gieo con súc sắc, biến 
cố A : "Con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm" được cho dưới dạng mệnh đề 
xác định tập con A = {2, 4, 6} của không gian mẫu Ω  = {1, 2, ..., 6}. 

Người ta thường kí hiệu các biến cố bằng các chữ in hoa A, B, C, ... 

− Từ nay về sau, khi nói cho các biến cố A, B, ... mà không nói gì thêm thì 
ta hiểu chúng cùng liên quan đến một phép thử. 

Tập ∅ được gọi là biến cố không thể (gọi tắt là biến cố 
không). Còn tập Ω được gọi là biến cố chắc chắn. 

Chẳng hạn, khi gieo một con súc sắc, biến cố : "Con súc sắc xuất hiện mặt 
7 chấm" là biến cố không, còn biến cố : "Con súc sắc xuất hiện mặt có số 
chấm không vượt quá 6" là biến cố chắc chắn. 

− Ta nói rằng biến cố A xảy ra trong một phép thử nào đó khi và chỉ khi 
kết quả của phép thử đó là một phần tử của A (hay thuận lợi cho A). 

Hình 30 
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Như vậy, biến cố không thể (tức là ∅) không bao giờ xảy ra, trong khi đó, 
biến cố chắc chắn Ω luôn luôn xảy ra. 

Trong Ví dụ 4, nếu xuất hiện kết quả SS thì A xảy ra còn B không xảy ra. 
Trong khi đó, nếu xuất hiện kết quả SN thì B xảy ra còn A không xảy ra. 

III −  phép toán trên các biến cố 

− Giả sử A là biến cố liên quan đến một phép thử. 

 Tập Ω \ A được gọi là biến cố đối 
của biến cố A, kí hiệu là A  (h.31). 

Do ω ∈ A  ⇔ ω ∉ A, nên A  xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra.  

Chẳng hạn, nếu phép thử là gieo một con súc sắc thì biến cố B : "Xuất hiện 
mặt chẵn chấm" là biến cố đối của biến cố A : "Xuất hiện mặt lẻ chấm", 
nghĩa là =B A . 

− Giả sử A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử. Ta có định nghĩa sau : 

Tập A ∪ B được gọi là hợp của các biến cố A và B.  

Tập A ∩ B được gọi là giao của các biến cố A và B.  

Nếu A ∩ B = ∅ thì ta nói A và B xung khắc.  

Theo định nghĩa, A ∪ B xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra hoặc B 
xảy ra ; A ∩ B xảy ra khi và chỉ khi A và B đồng thời xảy ra. 
Biến cố A ∩ B còn được viết là A.B. 

A và B xung khắc khi và chỉ khi chúng không khi nào cùng 
xảy ra (h. 32). 

Ta có bảng sau : 

Kí hiệu Ngôn ngữ biến cố 

A ⊂ Ω A là biến cố 

A = ∅ A là biến cố không 

A = Ω A là biến cố chắc chắn 

C = A ∪ B C là biến cố : "A hoặc B" 

C = A ∩ B C là biến cố : "A và B" 

A ∩ B = ∅ A và B xung khắc 

B = A  A và B đối nhau. 

Hình 32 

Hình 31 

A A
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Ví dụ 5. Xét phép thử gieo một đồng tiền hai lần với các biến cố : 

A : "Kết quả của hai lần gieo là như nhau" ; 

B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp" ; 

C : "Lần thứ hai mới xuất hiện mặt sấp" ; 

D : "Lần đầu xuất hiện mặt sấp". 

Ta có : 

A = {SS, NN} ; B = {SN, NS, SS} ; C = {NS} ; D = {SS, SN}. 

Từ đó, 

C ∪ D = {SS, SN, NS} = B ; 

A ∩ D = {SS} là biến cố "Cả hai lần đều xuất hiện mặt sấp". 

Bài tập 

1.  Gieo một đồng tiền ba lần. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố : 

A : "Lần đầu xuất hiện mặt sấp" ; 

B : "Mặt sấp xảy ra đúng một lần" ; 

C : "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần". 

2.  Gieo một con súc sắc hai lần. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề : 

A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} ; 

B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)} ; 

C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}. 

3.  Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau : 

A : "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn" ; 

B : "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn". 



 64 

4.  Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Kí hiệu Ak là biến cố : "Người thứ k bắn 

trúng", k = 1, 2. 

a) Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1, A2 : 

A : "Không ai bắn trúng" ; 

B : "Cả hai đều bắn trúng" ; 

C : "Có đúng một người bắn trúng" ; 

D : "Có ít nhất một người bắn trúng". 

b) Chứng tỏ rằng =A D  ; B và C xung khắc. 

5.  Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, 
thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu 
nhiên một thẻ. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau : 

A : "Lấy được thẻ màu đỏ" ; 

B : "Lấy được thẻ màu trắng" ; 

C : "Lấy được thẻ ghi số chẵn". 

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của 
không gian mẫu. 

6.  Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp 
hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố : 

A : "Số lần gieo không vượt quá ba" ; 

B : "Số lần gieo là bốn". 

7.  Từ một hộp chứa năm quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, lấy ngẫu nhiên 
liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau : 

A : "Chữ số sau lớn hơn chữ số trước" ; 

B : "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau" ; 

C : "Hai chữ số bằng nhau". 
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xác suất của biến cố 

 
I  −  Định nghĩa cổ điển của xác suất 

1.  Định nghĩa 

Một đặc trưng định tính quan trọng của biến cố liên quan đến một phép thử 
là nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi phép thử đó được tiến hành. Một 
câu hỏi được đặt ra là nó có xảy ra không ? Khả năng xảy ra của nó là bao 
nhiêu ? Như vậy, nảy sinh một vấn đề là cần phải gắn cho biến cố đó một 
con số hợp lí để đánh giá khả năng xảy ra của nó. Ta gọi số đó là xác suất 
của biến cố. 

Ví dụ 1. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Các kết 
quả có thể là (h.33) 

 

 

 

 

Hình 33 

Không gian mẫu của phép thử này có sáu phần tử, được mô tả như sau  

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Do con súc sắc là cân đối, đồng chất và được gieo ngẫu nhiên nên khả 
năng xuất hiện từng mặt của con súc sắc là như nhau. Ta nói chúng đồng 

khả năng xuất hiện. Vậy khả năng xuất hiện của mỗi mặt là 
1

.
6

  

Do đó, nếu A là biến cố : "Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ" (A = {1, 3, 5}) thì 
khả năng xảy ra của A là  

1 1 1

6 6 6
+ + =

3 1

6 2
= , 

số này được gọi là xác suất của biến cố A. 
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1  

Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chữ a, hai quả cầu ghi chữ b và hai quả cầu ghi 
chữ c (h.34), lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu : 

A : "Lấy được quả ghi chữ a" ; 

B : "Lấy được quả ghi chữ b" ; 

C : "Lấy được quả ghi chữ c". 

Có nhận xét gì về khả năng xảy ra của các biến cố A, B và C ? Hãy so sánh chúng 
với nhau. 

 

 
  
 
 

 Hình 34 

Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau đây. 

 
Định nghĩa 

Giả sử A là biến cố liên quan đến một phép thử chỉ có một số 

hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số 
( )

( )Ω
n A

n
 

là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A).  

        
( )

P( )
( )

= ⋅
Ω

n A
A

n
   

Chú ý  

n(A) là số phần tử của A hay cũng là số các kết quả thuận lợi cho 
biến cố A, còn n(Ω) là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử. 

2.  Ví dụ 

Ví dụ 2. Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. Tính 
xác suất của các biến cố sau : 

a) A : "Mặt sấp xuất hiện hai lần" ; 

b) B : "Mặt sấp xuất hiện đúng một lần" ; 

c) C : "Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần". 

a a a a b b c c
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Giải (h.35). Không gian mẫu Ω = {SS, SN, NS, NN} 
gồm bốn kết quả. Vì đồng tiền cân đối, đồng chất và 
việc gieo là ngẫu nhiên nên các kết quả đồng khả năng 
xuất hiện. Ta có 

a) A = {SS}, n(A) = 1, n(Ω) = 4, theo định nghĩa ta có 

P(A) = 
( )

( )Ω
n A

n
 = 

1

4
.          Hình 35 

b) B = {SN, NS}, n(B) = 2 nên  

P(B) = 
( )

( )Ω
n B

n
 = 

2 1

4 2
= . 

c) C = {SS, SN, NS}, n(C) = 3 nên  

P(C) = 
( )

( )Ω
n C

n
 = 

3

4
.  

Ví dụ 3. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác 
suất của các biến cố sau : 

A : "Mặt chẵn xuất hiện" ; 

B : "Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3" ; 

C : "Xuất hiện mặt có số chấm không bé hơn 3". 

 

 

 
Hình 36 

Giải. Không gian mẫu có dạng : Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, gồm sáu kết quả 
đồng khả năng xuất hiện (h.36). Rõ ràng 

A = {2, 4, 6},     n(A) = 3, 

B = {3, 6},     n(B) = 2, 

C = {3, 4, 5, 6},    n(C) = 4. 

Từ đó, theo định nghĩa ta có 

P(A) = 
( ) 3 1

( ) 6 2
= =

Ω
n A

n
,   

*SS          *SN

*NS          *NN
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P(B) = 
( )

( )
=

Ω
n B

n

2 1

6 3
= ,   

P(C) = 
( )

( )
=

Ω
n C

n

4 2

6 3
= .  

Ví dụ 4. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính 
xác suất của các biến cố sau : 

A : "Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau" ; 

B : "Tổng số chấm bằng 8". 

Giải. Như đã biết (xem Ví dụ 3, §4), Ω = {(i, j) | 1 ≤ i, j ≤ 6}, gồm 36 kết 
quả đồng khả năng xuất hiện. Ta có bảng (xem thêm Hình 29) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}, n(A) = 6, n(Ω) = 36. Từ đó, 
theo định nghĩa ta có 

P(A) = 
( )

( )Ω
n A

n
 = 

6 1

36 6
= . 

Tương tự, B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)}, n(B) = 5, n(Ω) = 36 nên  

P(B) = 
( ) 5

( ) 36
= ⋅

Ω
n B

n
  

II −  tính chất của xác suất 

1.  Định lí 

Giả sử A và B là các biến cố liên quan đến một phép thử có một số hữu hạn 
kết quả đồng khả năng xuất hiện. Khi đó, ta có định lí sau đây. 
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Định lí 

a) P(∅) = 0, P(Ω) = 1. 

b) 0 ≤ P(A) ≤ 1, với mọi biến cố A. 

c) Nếu A và B xung khắc, thì 

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) (công thức cộng xác suất). 

2  
Chứng minh các tính chất a), b) và c). 

Hệ quả 

Với mọi biến cố A, ta có 

P( )A = 1 − P(A). 

Chứng minh. Vì A ∪ A  = Ω và A ∩ A  = ∅ nên theo công thức cộng xác 

suất ta có 

1 = P(Ω) = ( )P( ) P+A A . 

Từ đó ta có điều phải chứng minh.  

2.  Ví dụ 

Ví dụ 5. Từ một hộp chứa ba quả cầu 
trắng, hai quả cầu đen (h.37), lấy ngẫu 
nhiên đồng thời hai quả. Hãy tính xác 
suất sao cho hai quả đó : 

a) Khác màu ;  b) Cùng màu.         Hình 37 

Giải. Mỗi lần lấy đồng thời hai quả cầu cho ta một tổ hợp chập hai của 
năm phần tử. Do đó, không gian mẫu gồm các tổ hợp chập hai của năm 
phần tử và n(Ω) = 2

5C  = 10. 

Vì việc lấy quả cầu là ngẫu nhiên nên các kết quả đó đồng khả năng.  

Kí hiệu A : "Hai quả khác màu", B : "Hai quả cùng màu".  

Vì chỉ có hai màu đen hoặc trắng nên ta thấy ngay B = A . 

a) Theo quy tắc nhân, n(A) = 3 . 2 = 6. 
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Do đó   

P(A) = 
( )

(Ω)
n A

n
 = 

6

10
 = 

3

5
. 

b) Vì B = A  nên theo hệ quả ta có 

P(B) = P( )A  = 1 − P(A) = 
2

5
.  

Ví dụ 6. Một hộp chứa 20 quả cầu đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên 
một quả. Tính xác suất của các biến cố sau : 

a) A : "Nhận được quả cầu ghi số chẵn" ; 

b) B : "Nhận được quả cầu ghi số chia hết cho 3 ; 

c) A ∩ B ; 

d) C : "Nhận được quả cầu ghi số không chia hết cho 6". 

Giải. Không gian mẫu được mô tả là Ω = {1, 2, ..., 20} gồm 20 kết quả 
đồng khả năng, n(Ω) = 20. 

a) A = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}, n(A) = 10 nên  

P(A) = 
( ) 10 1

( ) 20 2
= =

Ω
n A

n
. 

b) B = {3, 6, 9, 12, 15, 18}, n(B) = 6. 

Từ đó 

P(B) = 
( ) 6 3

.
( ) 20 10

= =
Ω

n B

n
 

c) Vì A ∩ B = {6, 12, 18}, n(A ∩ B) = 3 nên  

P(A ∩ B) = 
( )

( )

∩
Ω

n A B

n
 = 

3
.

20
 

d) Vì A ∩ B = {6, 12, 18}, nên A ∩ B là biến cố : "Nhận được quả cầu ghi 
số chia hết cho 6". Do đó, C là biến cố đối của biến cố A ∩ B, ta có 

C = ∩A B  và 

P(C) = 1 − P(A ∩ B) = 1 − 
3 17

20 20
= .  
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III – Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất 

Ví dụ 7. Bạn thứ nhất có một đồng tiền, bạn thứ hai có con súc sắc (đều 
cân đối, đồng chất). Xét phép thử "Bạn thứ nhất gieo đồng tiền, sau đó bạn 
thứ hai gieo con súc sắc" (h.38a). 

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử này. 

b) Tính xác suất của các biến cố sau : 

A : "Đồng tiền xuất hiện mặt sấp" ; 

B : "Con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm" ; 

C : "Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ". 

c) Chứng tỏ  P(A.B) = P(A).P(B) ; P(A.C) = P(A).P(C). 

Giải  

a) Không gian mẫu của phép thử có dạng 

 Ω = {S1, S2, S3, S4, S5, S6, N1, N2, N3, N4, N5, N6}. 

Theo giả thiết, Ω gồm 12 kết quả đồng khả năng 
xuất hiện (h.38b). 

 

 

 

 

 

a)              b) 

Hình 38   

b) Ta thấy   A = {S1, S2, S3, S4, S5, S6},   n(A) = 6 ; 

      B = {S6, N6}, n(B) = 2 ; 

      C = {N1, N3, N5, S1, S3, S5}, n(C) = 6.   

Từ đó    
( ) 6 1

P( )
( ) 12 2

= = =
Ω

n A
A

n
 ; 

      
( ) 2 1

P( )
( ) 12 6

= = =
Ω

n B
B

n
 ; 

      
( ) 6 1

P( ) .
( ) 12 2

= = =
Ω

n C
C

n
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c) Rõ ràng A.B = {S6} và 
( . ) 1

P( . ) .
( ) 12

= =
Ω

n A B
A B

n
 

Ta có     

1 1 1
P( . ) . P( )P( ).

12 2 6
= = =A B A B  

Tương tự, . { 1, 3, 5}A C S S S=  ; 

( . ) 3 1 1 1
P( . ) . P( )P( ).

( ) 12 4 2 2
= = = = =

Ω
n A C

A C A C
n

  

Trong Ví dụ 7, ta nhận thấy xác suất xuất hiện mỗi mặt của con súc sắc là 
1

6
, 

không phụ thuộc vào việc đồng tiền xuất hiện mặt "sấp" hoặc "ngửa". 

Nếu sự xảy ra của một biến cố không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của 
một biến cố khác thì ta nói hai biến cố đó độc lập. Như vậy, trong Ví dụ 7, 
các biến cố A và B độc lập và cũng vậy, A và C độc lập. 

Tổng quát, đối với hai biến cố bất kì ta có mối quan hệ sau : 

A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi 

P( . ) P( ).P( ).=A B A B  

 

B μ i  ® ä c  t h ª m   

M ở  r ộ n g  q u y  t ¾ c  c ộ n g  v µ  
c « n g  t h ứ c  c ộ n g  x ¸ c  s u Ê t  

 
Quy tắc cộng còn được mở rộng đối với các tập hợp hữu hạn, có giao khác rỗng. 

Có thể chứng minh được rằng, với hai tập hợp hữu hạn A và B bất kì, ta có  

n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B) (quy tắc bao hàm và loại trừ). 

Ví dụ 1. Một tổ mười người sẽ được chơi hai môn thể thao là cầu lông và bóng 
bàn. Có năm bạn đăng kí chơi cầu lông, bốn bạn đăng kí chơi bóng bàn, trong đó 
có hai bạn đăng kí chơi cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn đăng kí chơi thể thao ? 
Bao nhiêu bạn không đăng kí chơi thể thao ? 
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Giải. Kí hiệu X  là tập hợp các học sinh trong tổ ; A là 
tập hợp các học sinh  đăng kí chơi cầu lông, B là tập 
hợp các học sinh đăng kí chơi bóng bàn (h.39), thế thì 
n(X) = 10, n(A) = 5, n(B) = 4, n(A ∩ B) = 2. Như vậy : 

A ∪ B là tập hợp các bạn đăng kí chơi thể thao. Vì 
n(A ∩ B) = 2 nên số bạn đăng kí chơi thể thao là 

n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)  = 5 + 4 − 2 = 7 (bạn). 

Từ đó, số bạn không đăng kí chơi môn thể thao nào là  

n(X) − n(A ∪ B) = 10 − 7 = 3 (bạn).  

Nhờ quy tắc cộng mở rộng, ta có công thức cộng xác suất mở rộng sau đây. 

Với hai biến cố A và B bất kì cùng liên quan đến một phép thử, 
ta có 

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A.B). 

Ví dụ 2. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác 
suất của các biến cố sau : 

A : "Lần thứ nhất xuất hiện mặt 6 chấm" ; 

B : "Lần thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm" ; 

C : "ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm" ; 

D : "Không lần nào xuất hiện mặt 6 chấm". 

Giải. Ta có Ω = {(i, j) ⎪1 ≤ i, j ≤ 6}, trong đó i là số chấm xuất hiện trong lần gieo 

thứ nhất, j là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, n(Ω) = 36. Như vậy    

A = {(6, j) ⎪ 1 ≤ j ≤ 6}, n(A) = 6 ; 

      B = {(i, 6) ⎪ 1 ≤ i ≤ 6}, n(B) = 6 ; 

      C = A ∪ B, D = C , A ∩ B = {(6, 6)}, n(A ∩ B) = 1. 

Từ đó, theo định nghĩa ta có  

( )
P( )

( )
= =

Ω
n A

A
n

6 1

36 6
= , 

( )
P( )

( )
= =

Ω
n B

B
n

6 1

36 6
= , 

( )
P( . )

( )

∩
= =

Ω
n A B

A B
n

1

36
. 

Theo nhận xét ta có  

P(C) = P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A. B) = 
1 1 1

6 6 36
+ −  = 

11
.

36
 

Theo hệ quả ta có  

P(D) = P( )C  = 1 − P(C) = 
11

1
36

−  = 
25

36
.  

Hình 39 

A

X

B

5 2 4
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Bài tập 

1.  Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. 

a) Hãy mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau : 

A : "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10" ; 

B : "Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần". 

c) Tính P(A), P(B). 

2. Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm. 

a) Hãy mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau : 

A : "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8" ; 

B : "Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp". 

c) Tính P(A), P(B). 

3.  Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. 
Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi. 

4.  Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện 

mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho : 

a) Phương trình có nghiệm ; 

b) Phương trình vô nghiệm ; 

c) Phương trình có nghiệm nguyên. 

5.  Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác 
suất sao cho : 

a) Cả bốn con đều là át ; 

b) Được ít nhất một con át ; 

c) Được hai con át và hai con K. 

6.  Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp 
thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho : 

a) Nam, nữ ngồi đối diện nhau ; 

b) Nữ ngồi đối diện nhau.  



 75 

7.  Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả trắng, 4 quả đen. 
Hộp thứ hai chứa 4 quả trắng, 6 quả đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một 
quả. Kí hiệu : 

A là biến cố : "Quả lấy từ hộp thứ nhất trắng" ;  

B là biến cố : "Quả lấy từ hộp thứ hai trắng". 

a) Xét xem A và B có độc lập không. 

b) Tính xác suất sao cho hai quả cầu lấy ra cùng màu. 

c) Tính xác suất sao cho hai quả cầu lấy ra khác màu. 

 

B μ i  ® ä c  t h ª m   

§ ị n h  n g h ĩ a  t h è n g  k ª  c ủ a  x ¸ c  s u Ê t   

Một đồng tiền cân đối và đồng chất được gieo n lần. Kí hiệu Sn  là số lần xuất 

hiện mặt sấp S trong n lần gieo đó.  

Ta gọi tỉ số ( ) = S
n

n
f S

n
 là tần suất xuất hiện mặt sấp trong n lần gieo.  

Bằng thực nghiệm ta thấy, tần suất thay đổi khi ta thực hiện loạt n lần gieo khác cũng 
như khi tăng số lần gieo.  

Tuy nhiên với n khá lớn, tần suất này có tính ổn định, nghĩa là nó dao động xung 

quanh số 
1

2
 và khi n tăng, tần suất ngày càng gần số 

1

2
.  

Ta có thể hình dung điều đó qua bảng các kết quả gieo đồng tiền của các nhà 
toán học Buýp-phông (Buffont) và Piếc-sơn (Pearson) sau đây. 

Người gieo Số lần gieo Số lần xuất hiện mặt S Tần suất 

Buýp-ph«ng 4040 2048 0,5069 

PiÕc-s¬n 12000 6019 0,5016 

PiÕc-s¬n 24000 12012 0,5005 

Sè 
1

2
 mà tần suất fn(S) dao động quanh nó được gọi là xác suất của biến cố S 

theo quan điểm thống kê. 
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Một cách tổng quát :  

Kí hiệu nA là số lần xuất hiện biến cố A trong một dãy n phép thử 

được lặp đi lặp lại (dãy các phép thử lặp). Tỉ số An

n
 gọi là tần suất 

xuất hiện biến cố A. 

Khi n tăng, An

n
 ngày càng gần một số P(A) xác định. Người ta gọi 

số P(A) đó là xác suất của biến cố A theo quan điểm thống kê.  

Trong trường hợp phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất 
hiện thì số P(A) trong định nghĩa này trùng với số P(A) trong định nghĩa cổ điển 
của xác suất. Do đó, định nghĩa thống kê của xác suất là một sự mở rộng thực sự 
của định nghĩa cổ điển của xác suất.  

Nhà toán học Thuỵ Sĩ J.Béc-nu-li (Jacob Bernoulli) là người đầu tiên phát hiện ra 

tính ổn định thống kê của dãy tần suất An

n
.  

Poát-xông (Poisson) là người đầu tiên gọi quy luật ổn định của tần suất là luật số lớn. 

Ôn tập chương II 

1.  Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng. 

2.  Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng. 

3.  Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ 
hợp chập k của n phần tử. 

4.  Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số được tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6 sao cho : 

a) Các chữ số có thể giống nhau ? 

b) Các chữ số khác nhau ? 

5.  Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi vào sáu ghế kê theo hàng 
ngang. Tìm xác suất sao cho : 

a) Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau ; 

b) Ba bạn nam ngồi cạnh nhau. 

6.  Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên 
đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho : 

a) Bốn quả lấy ra cùng màu ; 

b) Có ít nhất một quả màu trắng. 
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7.  Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện 
ít nhất một lần. 

8.  Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào sáu 
cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các 
đầu mút là các điểm được ghi trên hai thẻ đó là : 

a) Cạnh của lục giác ; 

b) Đường chéo của lục giác ; 

c) Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác. 

9. Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho :  

a) Hai con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn ; 

b) Tích các số chấm trên hai con súc sắc là số lẻ. 

 

Bài tập trắc nghiệm 

Chọn phương án đúng : 

10.  Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là : 

(A) 104 ;    (B) 1326 ;     (C) 450 ;    (D) 2652. 

11.  Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách 
xếp là : 

(A) 50 ;    (B) 100 ;     (C) 120 ;   (D) 24. 

12.  Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu 
chấm là : 

(A) 
12

36
 ;    (B) 

11

36
 ;    (C) 

6

36
 ;   (D) 

8
.

36
 

13.  Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai 
quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là : 

(A) 
9

30
 ;    (B) 

12

30
 ;     (C) 

10

30
 ;    (D) 

6
.

30
 

14.  Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là : 

(A) 
12

216
 ;  (B) 

1

216
 ;    (C) 

6

216
 ;   (D) 

3
.

216
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15.  Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần 
xuất hiện mặt sấp là : 

(A) 
4

16
 ;    (B) 

2

16
 ;     (C) 

1

16
 ;    (D) 

6
.

16
 

 

 

b ạ n  c ó  b i ế t  ?  

B Ð c - n u - l i   

 
Béc-nu-li (Jacob Bernoulli) sinh ngày 27 tháng 2 năm 
1654 ở Ba-xlơ (Basle) Thuỵ Sĩ. Ông là người nghiên 
cứu Toán đầu tiên trong dòng họ Béc-nu-li có nhiều 
nhà toán học. Cha ông, Ni-co-la Béc-nu-li (1623 − 1708) 
muốn ông trở thành mục sư. Mặc dù phải học 
Thần học, ông vẫn say mê nghiên cứu Toán học. 
Một số công trình quan trọng nhất của ông được 
công bố trong cuốn sách Nghệ thuật phỏng đoán 
năm 1713, bao gồm các lĩnh vực của đại số tổ hợp : 
hoán vị, tổ hợp, các số Béc-nu-li và lí thuyết xác 
suất. Đặc biệt, luật số lớn đối với dãy phép thử Béc-nu-li được công bố trong 
cuốn sách đó. Cuốn sách của ông được coi là sự mở đầu của lí thuyết xác suất. 
Béc-nu-li bắt đầu giảng Triết học tự nhiên, Cơ học ở trường Đại học Tổng hợp 
Ba-xlơ năm 1682 và trở thành Giáo sư toán năm 1687. Ông tiếp tục làm việc ở đó 
cho đến khi mất (ngày 10 tháng 8 năm 1705).  

 

 

 
 

 
 
 
 

Bernoulli 
(1654 − 1705) 
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Phương pháp quy nạp toán học 

 
I  −  Phương pháp quy nạp toán học 

1  

Xét hai mệnh đề chứa biến P(n) : "3
n
 < n + 100" và Q(n) : "2

n
 > n" với n ∈ * .  

a) Với n = 1, 2, 3, 4, 5 thì P(n), Q(n) đúng hay sai ? 

b) Với mọi n ∈ *  thì P(n), Q(n) đúng hay sai ? 

Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến số tự nhiên n ∈ *  
là đúng với mọi n mà không thể thử trực tiếp được thì có thể 
làm như sau : 

Bước 1. Kiểm tra rằng mệnh đề đúng với n = 1. 

Bước 2. Giả thiết mệnh đề đúng với một số tự nhiên bất kì n = k ≥ 1 
(gọi là giả thiết quy nạp), chứng minh rằng nó cũng đúng với 
n = k + 1.  

Đó là phương pháp quy nạp toán học, hay còn gọi tắt là 
phương pháp quy nạp. 

Một cách đơn giản, ta có thể hình dung như sau : Mệnh đề đã đúng khi n = 1 
nên theo kết quả ở bước 2, nó cũng đúng với n = 1 + 1 = 2. Vì nó đúng với 
n = 2 nên lại theo kết quả ở bước 2, nó đúng với n = 2 + 1 = 3, ... Bằng cách 

ấy, ta có thể khẳng định rằng mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên n ∈ * . 

II −  ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1. Chứng minh rằng với n ∈ *  thì 

1 + 3 + 5 + ... + (2n − 1) = n2.          (1) 

Giải 

Bước 1. Khi n = 1, vế trái chỉ có một số hạng bằng 1, vế phải bằng 12. 

Vậy hệ thức (1) đúng. 
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Bước 2. Đặt vế trái bằng Sn. 

Giả sử đẳng thức đúng với n = k ≥ 1, nghĩa là  

Sk = 1 + 3 + 5 + ... + (2k − 1) = k2 (giả thiết quy nạp). 

Ta phải chứng minh rằng (1) cũng đúng với n = k + 1, tức là  

Sk+1 = 1 + 3 + 5 + ... + (2k − 1) + [2(k + 1) − 1] = (k + 1)2. 

Thật vậy, từ giả thiết quy nạp ta có 

Sk+1 = Sk + [2(k + 1) − 1] = k2 + 2k + 1 = (k + 1)2. 

Vậy hệ thức (1) đúng với mọi n ∈ *.  

2  

Chứng minh rằng với n ∈ *  thì 

1 + 2 + 3 + ... + n = 
( 1)

.
2

n n +
  

Ví dụ 2. Chứng minh rằng với n ∈ *  thì n3 − n chia hết cho 3. 

Giải. Đặt An = n3 − n. 

Bước 1. Với n = 1, ta có A1 = 0  3. 

Bước 2. Giả sử với n = k ≥ 1 ta có 

Ak = (k3 − k)  3 (giả thiết quy nạp). 

Ta phải chứng minh Ak+1  3. 

Thật vậy, ta có 

Ak+1 = (k + 1)3 − (k + 1) = k3 + 3k2 + 3k + 1 − k − 1 

       = (k3 − k) + 3(k2 + k) 

= Ak + 3(k2 + k). 

Theo giả thiết quy nạp Ak  3, hơn nữa, 3(k2 + k)  3 nên Ak+1  3. 

Vậy An = n3 − n chia hết cho 3 với mọi n ∈ *.  
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Chú ý 

Nếu phải chứng minh mệnh đề là đúng với mọi số tự nhiên n ≥ p  
(p là một số tự nhiên) thì : 

 ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p ; 

 ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số tự nhiên bất kì n = k ≥ p 

và phải chứng minh rằng nó cũng đúng với n = k + 1. 
 

3  

Cho hai số 3n và 8n với n ∈ * . 

a) So sánh 3n với 8n khi n = 1, 2, 3, 4, 5. 

b) Dự đoán kết quả tổng quát và chứng minh bằng phương pháp quy nạp. 

Bài tập 

1.  Chứng minh rằng với n ∈ * , ta có các đẳng thức : 

a) 2 + 5 + 8 + ... + 3n − 1 = 
(3 1)

2

n n +
 ; 

b) 
1 1 1 1 2 1

...
2 4 8 2 2

n

n n

−
+ + + + =  ; 

c) 12 + 22 + 32 + ... + n2 = 
( 1)(2 1)

6

n n n+ +
. 

2.  Chứng minh rằng với n ∈ * , ta có : 

a) n3 + 3n2 + 5n  chia hết cho 3 ; 

b) 4n + 15n − 1  chia hết cho 9 ; 

c) n3 + 11n    chia hết cho 6. 

3.  Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức : 

a) 3n > 3n + 1 ;       b) 2n+1 > 2n + 3. 
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4.  Cho tổng 
1 1 1

...
1.2 2.3 ( 1)nS

n n
= + + +

+
 với n ∈ * . 

a) Tính S1, S2, S3. 

b) Dự đoán công thức tính tổng Sn và chứng minh bằng quy nạp. 

5.  Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là 
( 3)

2

n n −
. 

B ạ n  c ó  b i ế t  ?  

s u y  l u ậ n  q u y  n ạ p  

 

Người ta thường phân biệt hai hình thức suy luận, đó là suy diễn và quy nạp.  

Suy diễn hay còn gọi là phép suy diễn là đi từ cái chung đến cái 
riêng, từ tổng quát đến cụ thể. 

Chẳng hạn, từ định lí "Mọi số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 đều chia 
hết cho 5", ta suy ra 135 và 170 chia hết cho 5. Trong suy diễn, nếu mệnh đề 
tổng quát là đúng thì kết luận có được bao giờ cũng đúng. 

Còn quy nạp hay còn gọi là phép quy nạp lại đi từ cái riêng đến 
cái chung, từ cụ thể đến tổng quát. 

Ví dụ : So sánh các số A(n) = 10n−1 với B(n) = 2004 + n, trong đó n ∈ * . Bằng 
phép thử với n = 1, 2, 3, 4 ta có : A(1) < B(1) ; A(2) < B(2) ; A(3) < B(3) ; A(4) < B(4). 
Từ đây, ta kết luận  

"10n−1 < 2004 + n với mọi n ≤ 4"          (1)  

Rõ ràng kết luận này đúng. 

Tuy nhiên, cũng từ kết quả của phép thử trên, nếu vội kết luận : 

"10n−1 < 2004 + n với mọi n ∈ * "        (2) 

thì lại sai lầm vì với n = 5 ta có :  

104
 > 2004 + 5 (tương tự, với n = 6, 7, 8, ...).     

Đến đây, nếu kết luận tiếp :  

"10n−1 > 2004 + n với mọi n ≥ 5",          (3)  

sau đó với phép thử, cho dù có nhận được kết quả đúng với n bằng bao nhiêu 
chăng nữa thì vẫn không thể coi là đã chứng minh được mệnh đề (3).  
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Mệnh đề (3) sẽ được chứng minh nếu dùng phương pháp quy nạp 
toán học. 

Các mệnh đề (2), (3) có được là kết quả của phép quy nạp không 
hoàn toàn, trong đó mệnh đề (2) là sai còn mệnh đề (3) là đúng.  

Do phép thử chỉ có tính dự đoán, nên kết quả của phép quy nạp 
không hoàn toàn chỉ là giả thuyết, và việc phải làm tiếp theo là 
chứng minh hay bác bỏ.  

Dưới đây, ta xét thêm vài ví dụ lịch sử. 

Phéc-ma (P. Fermat) nhà toán học Pháp (1601 − 1665) khi xét các số dạng 22 1
n

+  

thấy rằng với n = 0, 1, 2, 3, 4 thì 
022 + 1 = 3 ; 

122 + 1 = 5 ; 
222 + 1 = 17 ; 

322 + 1 = 257 ; 
422 + 1 = 65 537 đều là những số nguyên tố. Từ đó, ông dự đoán rằng "Mọi số có 

dạng 22 1
n

+  với n ∈  đều là những số nguyên tố". 

Tuy nhiên, 100 năm sau, nhà toán học Thuỵ Sĩ Ơ-le (Euler, 1707 − 1783) lại phát 

hiện ra rằng 
522 1+  không phải là số nguyên tố vì : 

522 1+ = 4 294 967 297  641. 

Cũng chính Phéc-ma là tác giả của giả thuyết nổi tiếng mà người đời sau gọi là 

định lí cuối cùng của Phéc-ma : "Phương trình xn + yn = zn không có nghiệm 

nguyên dương với mọi số tự nhiên n > 2". Năm 1993, tức là hơn 350 năm sau, giả 
thuyết này mới được chứng minh hoàn toàn. 

Nhà toán học Đức Lai-bơ-nit (Leibniz 1646 − 1716) đã chứng minh được rằng ∀n ∈ *  

thì n3 − n  3 ; n5 − n  5, n7 − n  7, từ đó ông dự đoán với mọi n nguyên dương 

và với mọi số lẻ p thì np − n  p. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau chính ông lại phát hiện ra 

29 − 2 = 510 không chia hết cho 9. 

Lịch sử toán học đã để lại nhiều sự kiện thú vị xung 
quanh các giả thuyết có được bằng suy luận quy nạp 
không hoàn toàn (hoặc bằng phép tương tự). Có những 
giả thuyết đã bị bác bỏ, có nhiều giả thuyết đã được 
chứng minh, có những giả thuyết mà vài trăm năm sau 
vẫn không được chứng minh hay bác bỏ. Tuy nhiên, việc 
tìm cách chứng minh hay bác bỏ nhiều giả thuyết đã có 
tác dụng thúc đẩy sự phát triển của toán học. 

Fermat 
(1601 − 1665) 
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D · y  s è  

 
I  −  Định nghĩa 

1  

Cho hàm số
1

( )
2 1

f n
n

=
−

, n ∈ * . Tính f(1), f(2), f(3), f(4), f(5). 

1.  Định nghĩa dãy số 

Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương *  được 
gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu :  

u : *  →  

   n  u(n). 

Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển  

u1, u2, u3, ..., un, ...,  

trong đó un = u(n) hoặc viết tắt là (un), và gọi u1 là số hạng đầu, un là số 
hạng thứ n và là số hạng tổng quát của dãy số. 

Ví dụ 1 

a) Dãy các số tự nhiên lẻ 1, 3, 5, 7, ... có số hạng đầu u1 = 1, số hạng tổng 

quát un = 2n − 1. 

b) Dãy các số chính phương 1, 4, 9, 16, ... có số hạng đầu u1 = 1, số hạng 

tổng quát un = n2. 

2.  Định nghĩa dãy số hữu hạn 

Mỗi hàm số u xác định trên tập M = {1, 2, 3, ..., m} với m ∈ *  
được gọi là một dãy số hữu hạn.  
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Dạng khai triển của nó là u1, u2, u3, ..., um, trong đó u1 là số hạng đầu, 

um là số hạng cuối. 

Ví dụ 2 

a) −5, −2, 1, 4, 7, 10, 13 là dãy số hữu hạn có u1 = −5, u7 = 13. 

b) 
1

,
2

1
,

4

1
,

8

1
,

16
 

1

32
 là dãy số hữu hạn có u1 = 

1

2
, u5 = 

1

32
. 

II −  cách cho một dãy số 

2  
Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh hoạ. 

1.  Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát 

Ví dụ 3 

a) Cho dãy số (un) với un =
3

( 1) .
n

n

n
− .             (1) 

Từ công thức (1), ta có thể xác định được bất kì một số hạng nào của 

dãy số. Chẳng hạn, 
5

5
5

3 243
( 1) .

5 5
u = − = − ⋅  

Nếu viết dãy số này dưới dạng khai triển, ta được 

−3, 
9

,
2

 −9, 
81

4
, ... , 

3
( 1) .

n
n

n
− , ... 

b) Dãy số (un) với 
1

n
n

u
n

=
+

 có dạng khai triển là 

1
,

2

2
,

2 1+
3

,
3 1+

 ..., ,
1

n

n +
 ... 

Như vậy, dãy số (un) hoàn toàn xác định nếu biết công thức số hạng tổng 

quát un của nó. 

3  
Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau : 

a) Dãy nghịch đảo của các số tự nhiên lẻ ; 

b) Dãy các số tự nhiên chia cho 3 dư 1. 
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Cũng giống như hàm số, không phải mọi dãy số đều có công thức số hạng 

tổng quát un. Dưới đây, ta nêu thêm các cách khác để cho một dãy số. 

2.  Dãy số cho bằng phương pháp mô tả 

Ví dụ 4. Số π là số thập phân vô hạn không tuần hoàn 

π = 3,141 592 653 589 ... 

Nếu lập dãy số (un) với un là giá trị gần đúng thiếu của số π với sai số tuyệt đối 

10
−n thì  

u1 = 3,1 ; u2 = 3,14 ; u3 = 3,141 ; u4 = 3,1415 ; ... . 

Đó là dãy số được cho bằng phương pháp mô tả, trong đó chỉ ra cách viết 
các số hạng liên tiếp của dãy. 

3.  Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi 

Ví dụ 5. Dãy Phi-bô-na-xi(*) là dãy số (un) được xác định như sau : 

1 2

1 2

1

  với 3,− −

= =⎧
⎨ = + ≥⎩ n n n

u u

u u u n
 

nghĩa là, kể từ số hạng thứ ba trở đi, mỗi số hạng đều bằng tổng của hai số 
hạng đứng ngay trước nó. 

Cách cho dãy số như trên được gọi là cho bằng phương pháp truy hồi. 

Nói cách khác, cho một dãy số bằng phương pháp truy hồi, tức là : 

a) Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu). 

b) Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng 
(hay vài số hạng) đứng trước nó. 

4  
Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi. 

 

      

(*) Phi-bô-na-xi (Fibonacci, 1170 − 1250) − Thương gia, nhà toán học I-ta-li-a. 
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III −  Biểu diễn hình học của dãy số 

Vì dãy số là một hàm số trên *  nên ta có thể biểu diễn dãy số bằng đồ 
thị. Khi đó trong mặt phẳng toạ độ, dãy số được biểu diễn bằng các điểm 

có toạ độ (n ; un). 

Ví dụ 6. Dãy số (un) với un = 
1n

n

+
 có biểu diễn hình học như trên Hình 40 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 40 

 

u1 = 2, u2 = 
3

,
2

 u3 = 
4

,
3

 u4 = 
5

,
4

... 

Tuy nhiên, người ta thường biểu diễn các số hạng của một dãy số trên trục 

số. Chẳng hạn, dãy số 
1n

n

+⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 có biểu diễn hình học như trên Hình 41. 

 

 

 
 
 

Hình 41 

1
5

4

3

2
2

u(n)0

4

3

u1u2u3
u4

un

u1

u2
u3
u4

1O 2 3 4 n 
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IV −  Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn 

5  

Cho các dãy số (un) và (vn) với un = 1 + 
1

n
 ; vn = 5n − 1. 

a) TÝnh  1nu + , 1nv + . 

b) Chứng minh 1nu +  < un và 1nv +  > vn , với mọi n ∈ * . 

1.  Dãy số tăng, dãy số giảm 

Định nghĩa 1 

Dãy số (un) được gọi là dãy số tăng nếu ta có 1nu +  > un với 

mọi n ∈ * .  

Dãy số (un) được gọi là dãy số giảm nếu ta có 1nu +  < un với 

mọi n ∈ * . 

Ví dụ 7. Dãy số (un) với un = 2n − 1 là dãy số tăng. 

Thật vậy, với mọi n ∈ *  xét hiệu 1 .n nu u+ −  Ta có 

1nu +  − un = 2(n + 1) − 1 − (2n − 1) = 2. 

Do 1nu +  − un > 0 nên 1nu +  > un.  

Ví dụ 8. Dãy số (un) với un = 
3n

n
 là dãy số giảm. 

Thật vậy, với mọi n ∈ * , vì un > 0 nên có thể xét tỉ số 1n

n

u

u
+ . Ta có 

1
1

1 1
:

33 3
n

n n
n

u n n n

u n
+

+
+ +

= = . 

Dễ thấy 
1

3

n

n

+
 < 1 nên 1 1n

n

u

u
+ <  suy ra 1nu +  < un.  
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Chú ý 

Không phải mọi dãy số đều tăng hoặc giảm. Chẳng hạn, dãy 

số (un) với un = (−3)n, tức là dãy 

−3, 9, −27, 81, ... 

không tăng và cũng không giảm. 

2.  Dãy số bị chặn 

6  

Chứng minh các bất đẳng thức 
2

1

21

n

n
≤

+
 và 

2 1
1,

2

n

n

+
≥  n ∗∀ ∈N .  

Định nghĩa 2 

Dãy số (un) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M  

sao cho  

un ≤ M, ∀n ∈ * . 

Dãy số (un) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m  

sao cho 

un ≥ m, ∀n ∈ * . 

Dãy số (un) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị 
chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho 

m ≤ un ≤ M, ∀n ∈ * . 

 

VÝ dô 9  

a) Dãy số Phi-bô-na-xi bị chặn dưới vì un ≥ 1 với mọi n ∈ * . 

b) Dãy số (un) với un = 
2 1

n

n +
 bị chặn vì 0 < 

2

1

21

n

n
≤

+
. 
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B ạ n  c ó  b i ế t  ?  

h o a ,  l á  v à  d · y  s ố  P h i - b « - n a - x i   

 

Dãy số Phi-bô-na-xi thường gặp trong thiên 
nhiên. Những chiếc lá trên cành cây mọc cách 
nhau các khoảng ứng với các số trong dãy số 
Phi-bô-na-xi (còn gọi là các số Phi-bô-na-xi) 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...      (F) 

Số cánh hoa trong hầu hết các bông hoa là các 
số trong dãy (F). Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa 
mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến có 8 
cánh, hoa cúc vạn thọ 13 cánh, hoa cúc tây 21 
cánh, còn hoa cúc thường có 34 hoặc 55, hoặc 
89 cánh. 

Trong hoa hướng dương cũng xuất hiện các số Phi-bô-na-xi. Những nụ nhỏ kết 
thành hạt ở đầu bông hoa và xếp thành hai lớp đường xoắn ốc. Một lớp cuộn theo 
chiều kim đồng hồ, lớp đường xoắn kia cuộn theo chiều ngược lại. Số các đường 
xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ thường là 34 hoặc 55, còn số đường xoắn theo 
chiều ngược lại thường là 55 hoặc 89, ... 

Ngoài những điều thú vị trên, một số vấn đề của kiến trúc, hội hoạ, âm nhạc, … 
cũng liên quan đến các số Phi-bô-na-xi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa hướng dương 

Fibonacci 
(1170 − 1250) 
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Bài tập 

1.  Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức : 

a) un = 
2 1n

n

−
 ;       b) 

2 1

2 1

n

n n
u

−
=

+
 ; 

c) 
1

1
n

nu
n

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ;      d) 
2 1

n
n

u
n

=
+

. 

2.  Cho dãy số (un), biết : 

u1 = −1,  1nu + = un + 3 với n ≥ 1. 

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số. 

b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp : un = 3n − 4. 

3.  Dãy số (un) cho bởi :  

u1 = 3 ; un+1 = 21 nu+ , n ≥ 1. 

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số. 

b) Dự đoán công thức số hạng tổng quát un và chứng minh công thức đó 
bằng phương pháp quy nạp. 

4.  Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un), biết : 

a) 
1

2nu
n

= − ;       b) 
1

1n
n

u
n

−
=

+
; 

c) un = (−1)n (2n + 1) ;    d)
2 1

5 2n
n

u
n

+
=

+
.   

5.  Trong các dãy số (un) sau, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn ?  

a) un = 2n2 − 1 ;      b) 
1

( 2)nu
n n

=
+

; 

c) 
2

1

2 1
nu

n
=

−
;      d) sin cos .nu n n= +  
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C Ê p  s è  c é n g  

 
I  −  Định nghĩa 

1  

Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là −1, 3, 7, 11. 

Từ đó hãy chỉ ra một quy luật rồi viết tiếp năm số hạng của dãy theo quy luật đó. 

Định nghĩa 

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể 
từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay 
trước nó cộng với một số không đổi d.  

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng. 

Nếu (un) là cấp số cộng với công sai d, ta có công thức truy hồi 

*
1 với . (1)n nu u d n+ = + ∈ N  

Đặc biệt khi d = 0 thì cấp số cộng là một dãy số không đổi (tất cả các số 
hạng đều bằng nhau). 

Ví dụ 1. Chứng minh dãy số hữu hạn sau là một cấp số cộng : 

1, −3, −7, −11, − 15. 

Giải. Vì −3 = 1 + (− 4) ;  −11 = −7 + (− 4) ; 

      −7 = −3 + (− 4) ;  −15 = −11 + (− 4) 

nên theo định nghĩa, dãy số 1, −3, −7, −11, −15 là một cấp số cộng với 
công sai d = − 4.  

2   

Cho (un) là một cấp số cộng có sáu số hạng với u1 = 
1

,
3

−  d = 3. Viết dạng khai triển 

của nó. 



 

 94 

II −  Số hạng tổng quát 

3  
Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp 
được thể hiện trên Hình 42. 

 

 
 

 

 

 
1 tầng       2 tầng           3 tầng 

Hình 42 
 

Hỏi : Nếu tháp có 100 tầng thì cần bao nhiêu que diêm để xếp tầng đế của tháp ? 

Định lí 1 

Nếu cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d thì số 

hạng tổng quát un được xác định bởi công thức : 

         1 ( 1) với 2.nu u n d n= + − ≥       (2) 

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh công thức (2) bằng quy nạp. 

Khi n = 2 thì u2 = u1 + d, vậy công thức (2) đúng. 

Giả sử công thức (2) đúng với n = k ≥ 2, tức là uk = u1 + (k − 1)d. 

Ta phải chứng minh rằng (2) cũng đúng với n = k + 1, tức là uk+1 = u1 + kd. 

Thật vậy, theo định nghĩa cấp số cộng và giả thiết quy nạp ta có 

uk+1 = uk + d = [u1 + (k − 1)d] + d = u1 + kd. 

Vậy un = u1 + (n − 1)d với n ≥ 2.  

Ví dụ 2. Cho cấp số cộng (un), biết u1 = − 5, d = 3. 

a) Tìm u15. 

b) Số 100 là số hạng thứ bao nhiêu ? 
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c) Biểu diễn các số hạng u1, u2, u3, u4, u5 trên trục số. Nhận xét vị trí của 

mỗi điểm 2 3 4, ,u u u  so với hai điểm liền kề. 

Giải. Cấp số cộng có u1 = −5, d = 3. 

a) Theo công thức (2) ta có u15 = −5 + (15 − 1) . 3 = 37. 

b) Theo công thức (2) ta có un = −5 + (n − 1) . 3. Vì un = 100 nên 

−5 + (n − 1) . 3 = 100, từ đó n = 36. 

c) Năm số hạng của cấp số cộng là −5, −2, 1, 4, 7 được biểu diễn bởi các 

điểm u1, u2, u3, u4, u5 tương ứng trên Hình 43. 

 

 

 
 

Hình 43 

Điểm u3 là trung điểm của đoạn u2u4, hay u3 = 2 4

2

u u+
.  

Ta cũng có kết quả tương tự đối với 2u  và 4u .  

Đây là một tính chất đặc trưng của cấp số cộng mà ta sẽ xét dưới đây. 

III −  Tính chất các số hạng của cấp số cộng 

Định lí 2 

Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và 
cuối) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với 
nó, nghĩa là 

− ++
= ≥1 1 với 2

2
k k

k
u u

u k .      (3) 

Chứng minh. Giả sử (un) là cấp số cộng với công sai d. Sử dụng công thức (1) 

víi k ≥ 2, ta cã uk −1 = uk − d ; uk+1 = uk + d. 

Suy ra  uk −1 + uk+1 = 2uk hay 1 1

2
k k

k
u u

u − ++
= .  
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IV −  Tổng  n  số hạng đầu của một cấp số cộng 

4  

Cấp số cộng gồm tám số hạng −1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 được viết vào bảng sau : 

−1 3 7 11 15 19 23 27 
        

a) Hãy chép lại bảng trên và viết các số hạng của cấp số đó vào dòng thứ hai 
theo thứ tự ngược lại. Nêu nhận xét về tổng của các số hạng ở mỗi cột.  

b) Tính tổng các số hạng của cấp số cộng. 

Ta công nhận định lí sau đây. 

Định lí 3  

Cho cấp số cộng (un). Đặt Sn = u1 + u2 + u3 + ... + un. 

Khi đó  

1( )

2
n

n
n u u

S
+

= .       (4) 

Chú ý  

Vì un = u1 + (n − 1)d nên công thức (4) có thể viết 

1
( 1)

. (4 ')
2n

n n
S nu d

−
= +    

Ví dụ 3. Cho dãy số (un) với un = 3n − 1. 

a) Chứng minh dãy (un) là cấp số cộng. Tìm u1 và d. 

b) Tính tổng của 50 số hạng đầu. 

c) Biết Sn = 260, tìm n. 

Giải 

a) Vì un = 3n – 1 nên u1 = 2.  

Với n ≥ 1, xét hiệu un+1 − un = 3(n + 1) − 1 − (3n − 1) = 3, suy ra 

un+1 = un + 3. Vậy (un) là cấp số cộng với công sai d = 3. 
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b) Vì u1 = 2, d = 3, n = 50 nên theo công thức (4') ta có 

S50 = 
50.49

50.2 .3
2

+  = 3775. 

c) Vì u1 = 2, d = 3, Sn = 260 nên theo công thức (4') ta có 

Sn = 
( 1)

.2 .3
2

n n
n

−
+  = 260 hay 3n2 + n − 520 = 0. 

Giải phương trình bậc hai trên với *,n ∈  ta tìm được n = 13.  

Bài tập 

1.  Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ? Tính số hạng 
đầu và công sai của nó. 

a) un = 5 − 2n ;         b) un = 1
2

n
−  ; 

c) un = 3n
 ;          d) 

7 3

2n
n

u
−

= . 

2.  Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết : 

a) 1 3 5

1 6

10

17 ;

u u u

u u

− + =⎧
⎨ + =⎩

       b) 7 3

2 7

8

. 75.

u u

u u

− =⎧
⎨ =⎩

 

3.  Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, 

un, Sn. 

a) Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng đó. Cần phải biết ít nhất 
mấy đại lượng để có thể tìm được các đại lượng còn lại ? 

b) Lập bảng theo mẫu sau và điền số thích hợp vào ô trống : 

u1 d un n Sn 

−2  55 20  

 − 4  15 120 

3 
4

27
 7   

  17 12 72 

2 −5   −205 
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4.  Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ 
tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm. 

a) Viết công thức để tìm độ cao của một bậc tuỳ ý so với mặt sân. 

b) Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân. 

5.  Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh 
chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ ? 

 
 

 

C Ê p  s è  n h © n   

 
I  −  Định nghĩa 

1  

Tục truyền rằng nhà Vua ấn Độ cho phép người 
phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần 
thưởng tuỳ theo sở thích. Người đó chỉ xin nhà vua 
thưởng cho số thóc bằng số thóc được đặt lên 64 
« của bàn cờ như sau : Đặt lên ô thứ nhất của bàn 
cờ một hạt thóc, tiếp đến ô thứ hai hai hạt, ... cứ 
như vậy, số hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở 
« liền trước cho đến ô cuối cùng. 

Hãy cho biết số hạt thóc ở các ô từ thứ nhất đến 
thứ sáu của bàn cờ. 

Định nghĩa  

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó 
kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng 
đứng ngay trước nó với một số không đổi q.  

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân. 

Nếu (un) là cấp số nhân với công bội q, ta có công thức truy hồi : 

*
1 . với . (1)n nu u q n+ = ∈ N  
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Đặc biệt : 

 Khi q = 0, cấp số nhân có dạng u1, 0, 0, ..., 0, ... 

 Khi q = 1, cấp số nhân có dạng u1, u1, u1, ..., u1, ... 

 Khi u1 = 0 thì với mọi q, cấp số nhân có dạng 0, 0, 0, ..., 0, ... 

Ví dụ 1. Chứng minh dãy số hữu hạn sau là một cấp số nhân : 

− 4, 1, 
1 1 1

, , .
4 16 64

− −  

Giải. Vì 1 = 
1

( 4).
4

⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ; 
1 1

1.
4 4

⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ; 

1

16
  = 

1 1
.

4 4
⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 ;  
1 1 1

.
64 16 4

⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

nên dãy số  

− 4, 1, 
1

4
− , 

1

16
, 

1

64
−  

là một cấp số nhân với công bội 
1

4
q = − .  

II −  Số hạng tổng quát 

2  

Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc ? 

Bằng phương pháp quy nạp, ta có thể chứng minh được định lí sau đây. 

Định lí 1 

Nếu cấp số nhân có số hạng đầu u1 và công bội q thì số hạng 

tổng quát un được xác định bởi công thức  

           −= ≥1
1. với 2n

nu u q n .       (2) 



 

 100 

Ví dụ 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3, q =
1

2
− . 

a) Tính u7. 

b) Hỏi 
3

256
 là số hạng thứ mấy ? 

Giải  

a) áp dụng công thức (2), ta có  

u7 = u1.q6 = 
61

3.
2

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 
3

64
. 

b) Theo công thức (2), ta có  

un = 
1

1
3.

2

n−
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 
3

256
 ⇔ 

1
1

2

n−
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 
1

256
 = 

8
1

2
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Suy ra  n − 1 = 8 hay n = 9. 

Vậy số 
3

256
 là số hạng thứ chín.  

Ví dụ 3. Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại 
phân đôi một lần. 

a) Hỏi một tế bào sau mười lần phân chia sẽ thành bao nhiêu tế bào ? 

b) Nếu có 105 tế bào thì sau hai giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào ? 

Giải 

a) Vì ban đầu có một tế bào và mỗi lần một tế bào phân chia thành hai tế 

bào nên ta có cấp số nhân với u1 = 1, q = 2 và u11 là số tế bào nhận được 
sau mười lần phân chia. Vậy sau 10 lần phân chia, số tế bào nhận được là 

u11 = 1 . 211−1 = 210 = 1024. 

b) Vì ban đầu có 105 tế bào và mỗi lần một tế bào phân chia thành hai tế 

bào nên ta có cấp số nhân với u1 = 105, q = 2. Vì cứ 20 phút lại phân đôi 

một lần nên sau hai giờ sẽ có 6 lần phân chia tế bào và u7 là số tế bào nhận 
được sau hai giờ. Vậy số tế bào nhận được sau hai giờ phân chia là 

u7 = 105.27−1 = 105.26 = 6 400 000.  
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III −  Tính chất các số hạng của cấp số nhân 

3  

Cho cấp số nhân (un) với u1 = − 2 và q =
1

2
− . 

a) Viết năm số hạng đầu của nó. 

b) So sánh 2
2u  với tích u1. u3 và 2

3u  với tích u2 . u4. 

Nêu nhận xét tổng quát từ kết quả trên. 

Định lí 2 

Trong một cấp số nhân, bình phương của mỗi số hạng (trừ 
số hạng đầu và cuối) đều là tích của hai số hạng đứng kề 
với nó, nghĩa là  

2
1 1. víi 2k k ku u u k− += ≥       (3) 

(hay |uk| = 1 1.k ku u− + ). 

Chứng minh. Sử dụng công thức (2) với k ≥ 2, ta có 

 uk − 1 = u1. qk −2 ; 

uk +1 = u1. qk. 

Suy ra  uk −1 . uk +1 = 2
1u  q2k − 2 = (u1qk −1)2 = 2

ku .  

IV −  Tổng n  số hạng đầu của một cấp số nhân 

4  

Tính tổng số các hạt thóc ở 11 « đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1. 

Cấp số nhân (un) có công bội q có thể viết dưới dạng 

u1, u1q, u1q2, ..., u1qn−1, ... 

Khi đó  

Sn = 1 2 ... nu u u+ + +  = u1 + u1q + u1q 2 + ... + u1qn−1.    (4) 
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Nhân hai vế của (4) với q, ta được  

q.Sn = u1q + u1q2 + u1q3 + ... + u1qn.         (5) 

Trừ từng vế tương ứng của các đẳng thức (4) và (5), ta được  

(1 − q) Sn = u1 (1 − qn). 

Ta có định lí sau đây. 

Định lí 3 

Cho cấp số nhân ( )nu  với công bội 1q ≠ . Đặt  

1 2 ...n nS u u u= + + + . 

Khi đó 

1(1 )

1

n

n
u q

S
q

−
= ⋅

−
      (6) 

Chú ý 

Nếu q = 1 thì cấp số nhân là u1, u1, u1, ..., u1, ... Khi đó Sn = n.u1. 

Ví dụ 4. Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 2, u3 = 18. Tính tổng của mười 
số hạng đầu tiên. 

Giải. Theo giả thiết, u1 = 2, u3 = 18. Ta có  

u3 = u1.q2 ⇒ 2.q2 = 18 ⇒ q = ± 3. 

Vậy có hai trường hợp : 

 q = 3, ta có  S10 = 
102(1 3 )

1 3

−
−

 = 59 048 ; 

 q = −3, ta cã 
10

10
2 1 ( 3)

29 524
1 ( 3)

S
⎡ ⎤− −⎣ ⎦= = −

− −
.  

 
5  

Tính tổng 
2

1 1 1
1 ...

3 3 3n
S = + + + + . 
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B ạ n  c ó  b i ế t  ?  

N h µ  v u a  Ê n  ® ộ  k h « n g  ® ủ  t h ã c  ® Ó  
t h−ë n g  c h o  n g−ê i  ® ·  p h ¸ t  m i n h  r a  
b à n  c ờ  v u a  !   

 

Hãy đọc lại     1 ở §4, chúng ta sẽ thấy số hạt thóc để làm phần thưởng chính là 

tổng 64 số hạng đầu của cấp số nhân với u1 = 1 và q = 2. Vậy 

S64 = 1 + 2 + 4 + ... + 263 = 
641(1 2 )

1 2

−
−

 = 264 − 1. 

Cứ cho rằng 1000 hạt thóc nặng 20 gam (cho dù ít hơn thực tế), thì khối lượng 
thóc là 

6420(2 1)

1000

−
gam ≈ 369 tỉ tấn. 

Nếu đem rải đều số thóc này lên bề mặt của Trái Đất thì sẽ được một lớp thóc 
dày 9 mm ! Thử hỏi, nhà vua làm sao có được một lượng thóc khổng lồ như vậy ? 

Bài tập 

1.   Chứng minh các dãy số
3 . 2
5

n⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
5

2n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
1

2

n⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
 là các cấp số nhân. 

2.   Cho cấp số nhân (un) với công bội q. 

a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm q. 

b) Biết q = 
2

,
3

 u4 = 
8

.
21

 Tìm u1. 

c) Biết u1 = 3, q = −2. Hỏi số 192 là số hạng thứ mấy ? 

3.  Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết : 

a) u3 = 3 và u5 = 27 ;      b) u4 − u2 = 25 và u3 − u1 = 50. 
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4.  Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 
và tổng của năm số hạng sau là 62. 

5.  Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 
1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm số dân của 
tỉnh đó là bao nhiêu ? 

6.  Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta 
chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần 
bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích 

hợp để có hình vuông C2 (h.44). Từ hình vuông 

C2 lại làm tiếp như trên để được hình vuông C3, ... . 
Tiếp tục quá trình trên, ta nhận được dãy các 

hình vuông C1, C2, C3, ..., Cn, ... . 

Gọi an là độ dài cạnh của hình vuông Cn. Chứng minh dãy số (an) là một 
cấp số nhân. 

 
 

B μ i  ® ä c  t h ª m   

Dãy số trong hình bông tuyết Vôn kốc  
(Hình học Fractal) 

 

Thuật ngữ "Fractal" được Bơ-noa Man-đen-bơ-rô (Benoit Mandelbrot) sử dụng 
vào năm 1975. Nó có gốc La-tinh "Fractus", nghĩa là một bề mặt không đều 
giống như một khối đá nứt gẫy. Theo B. Man-đen-bơ-rô thì : "Hình học Fractal có 
hai vai trò, nó diễn tả hình học của sự hỗn độn và nó cũng có thể diễn tả về hình 
học của núi, mây và các dải ngân hà". 

Các Fractal có hình thù mà ta có thể nhìn thấy trong tự nhiên, đó là cây, lá, khối 
đá, những bông tuyết ... . Song, rút ra được một công thức hình học của chúng 
như thế nào ? Làm thế nào để định hình được hình dạng của những bọt kem 
trong li cà-phê ? Hình học Fractal, lí thuyết về sự hỗn độn và những phép toán 
phức tạp liệu có thể trả lời được các câu hỏi này hay không ? Khoa học đang 
khám phá ra một trật tự không thể ngờ đằng sau những hiện tượng kì lạ có vẻ hết 
sức lộn xộn của vạn vật. 

Hình 44 
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Có thể nói Fractal là cấu trúc hình học được chi tiết hoá 
bằng cách mở rộng ở mọi tỉ lệ. Mỗi phần nhỏ của Fractal 
là sự mô phỏng của toàn bộ Fractal. Mỗi Fractal được tạo 
ra bởi quá trình lặp đi, lặp lại, trong đó sự kết thúc của quá 
trình trước lại là sự bắt đầu của quá trình tiếp theo. Để 
minh hoạ, ta hãy xét bông tuyết vôn Kốc do nhà toán học 
Thuỵ Điển vôn Kốc (von Koch) đưa ra vào năm 1904 (h.45).  

             

H.von  Koch 
     (1879 − 1924) 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Hình 45 

Bông tuyết đầu tiên K1 là một tam giác đều có cạnh bằng 1. Tiếp đó, chia mỗi 
cạnh của tam giác thành ba đoạn bằng nhau và thay mỗi đoạn ở giữa bởi hai 
đoạn bằng nó sao cho chúng tạo với đoạn bỏ đi một tam giác đều về phía ngoài, 

ta được bông tuyết K2. Cứ tiếp tục như vậy theo nguyên tắc : Từ bông tuyết Kn để 

có bông tuyết 1nK + , ta chia mỗi cạnh của Kn thành ba đoạn bằng nhau và thay 

mỗi đoạn ở giữa bởi hai đoạn bằng nó, sao cho chúng tạo với mỗi đoạn bỏ đi một 
tam giác đều về phía ngoài. 

Quá trình trên lặp đi, lặp lại cho ta một dãy các bông tuyết K1, 2K , K3, ..., Kn, ... 

Kí hiệu Cn, an, pn và Sn lần lượt là số cạnh, độ dài cạnh, chu vi và diện tích của 

bông tuyết Kn, ta có các dãy số (Cn), (an), (pn), (Sn). 
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1. Dãy số (Cn) được cho bởi công thức truy hồi 

1

1

3

4. 1.n n

C

C C n+

=⎧⎪
⎨ = ≥⎪⎩ với

 

Dãy số (Cn) là một cấp số nhân với C1 = 3, q = 4 và Cn = 3 . 4n−1
. 

2. Dãy số (an) là một cấp số nhân với a1 = 1, q = 
1

3
 và an = 

1

1

3n−
. 

3. Dãy số (pn) có pn = Cn.an = 
1

4
3

3

n−
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 nên (pn) là một cấp số nhân với p1 = 3, q = 
4

.
3

 

Vì pn > 0 và 1
1

4
3.

43 1
34

3.
3

n

n
n

n

p

p
+

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= = >

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 nên 1np +  > pn. Vậy (pn) là dãy số tăng và 

pn có thể lớn bao nhiêu tuỳ ý (điều này sẽ thấy rõ hơn ở chương sau). 

4. Dãy số (Sn) có 

2 1
1 1

3.. 3.4
4

n
n n n n nS S C a S −

+ += + = +
2

1 3. .
43 n

 

hay  1
3 3 4.
16 9

n

n nS S+
⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Từ đây có thể suy ra 

2 1
3 3 3 4 4 4

1 ...
16 16 9 9 9

n

nS
−⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥= + + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

4
1

3 3 3 2 39. .
416 16 51
9

n⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥− ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦= + <
−

 

Dãy số (Sn) bị chặn trên. 

Điều thú vị của dãy vôn Kốc là ở chỗ chu vi pn có thể lớn tuỳ ý với n đủ lớn, trong 

khi diện tích Sn lại bị chặn (!) 

Các nhà toán học đã cố gắng mô tả hình dạng của các Fractal từ hơn một trăm 
năm qua. Với khả năng của các máy tính hiện đại, Fractal đã trở thành một đề tài 
được quan tâm đặc biệt, bởi chúng có thể được diễn tả bằng kĩ thuật số và được 
khám phá qua mọi vẻ đẹp hấp dẫn của chúng. Fractal đang được sử dụng như 
một phương tiện hỗ trợ cho Toán học và nó cũng thể hiện được những nét đẹp 
văn hoá trong và ngoài hành tinh thông qua nền công nghiệp điện ảnh. 



 

 107 

Ôn tập chương III 

1.  Khi nào thì cấp số cộng là dãy số tăng, dãy số giảm ? 

2.  Cho cấp số nhân có u1 < 0 và công bội q. Hỏi các số hạng khác sẽ mang 
dấu gì trong các trường hợp sau : 

a) q > 0 ?        b) q < 0 ? 

3.  Cho hai cấp số cộng có cùng số các số hạng. Tổng các số hạng tương ứng 
của chúng có lập thành cấp số cộng không ? Vì sao ? Cho một ví dụ 
minh hoạ. 

4.  Cho hai cấp số nhân có cùng số các số hạng. Tích các số hạng tương ứng của 
chúng có lập thành cấp số nhân không ? Vì sao ? Cho một ví dụ minh hoạ. 

5.  Chứng minh rằng với mọi n ∈ * , ta có : 

a) 13n − 1 chia hết cho 6 ;     b) 3n3 + 15n chia hết cho 9. 

6.  Cho dãy số (un), biết u1 = 2, un+1 = 2un − 1 (với n ≥ 1). 

a) Viết năm số hạng đầu của dãy. 

b) Chứng minh un = 2n−1 + 1 bằng phương pháp quy nạp. 

7.  Xét tính tăng, giảm và bị chặn của các dãy số (un), biết : 

a) un = n +
1

n
 ;        b) un = 1 1

( 1) sinn

n
−−  ; 

c) un = 1n n+ − . 

8.  Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của các cấp số cộng (un), biết : 

a) 1 5

4

5 10 0

14 ;

u u

S

+ =⎧
⎨ =⎩

      b) 
7 15
2 2
4 12

60

1170.

u u

u u

+ =⎧⎪
⎨

+ =⎪⎩
 

9.  Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của các cấp số nhân (un), biết : 

a) 6

7

192

384 ;

u

u

=⎧
⎨ =⎩

        b) 4 2

5 3

72

144 ;

u u

u u

− =⎧
⎨ − =⎩

  

c) 2 5 4

3 6 5

10

20.

u u u

u u u

+ − =⎧
⎨ + − =⎩
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10.  Tứ giác ABCD có số đo (độ) của các góc lập thành một cấp số cộng theo thứ 
tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp năm lần góc A. Tính các góc của tứ giác. 

11.  Biết rằng ba số x, y, z lập thành một cấp số nhân và ba số x, 2y, 3z lập 
thành một cấp số cộng. Tìm công bội của cấp số nhân. 

12.  Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của 
mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích 
bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế 

tháp là 12 288 m2. Tính diện tích mặt trên cùng. 

13.  Chứng minh rằng nếu các số a2, b2, c2
 lập thành một cấp số cộng (abc ≠ 0) 

thì các số 
1

,
b c+

 
1

,
c a+

 
1

a b+
 cũng lập thành một cấp số cộng. 

Bài tập trắc nghiệm 

14.  Cho dãy số (un), biết un = 3n. Hãy chọn phương án đúng : 

a) Số hạng 1nu +  bằng : 

(A) 3n + 1 ;     (B) 3n + 3 ;    (C) 3n.3 ;    (D) 3(n + 1). 

b) Số hạng 2nu  bằng : 

(A) 2.3n ;      (B) 9n ;     (C) 3n + 3 ;   (D) 6n.    

c) Số hạng 1nu −  bằng : 

(A) 3n − 1 ;     (B) 
1

. 3
3

n  ;     (C) 3n − 3 ;   (D) 3n − 1. 

d) Số hạng 2 1nu −  bằng : 

(A) 32.3n − 1 ;    (B) 3n.3n−1 ;   (C) 32n − 1 ;   (D) 2( 1)3 n− . 

15.  Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số 

hạng tổng quát un của nó là : 

(A) 1( 1) . sinn

n
+ π

−  ;      (B) (−1)2n(5n + 1) ;   

(C) 
1

1n n+ +
 ;        (D) 

2
.

1

n

n +
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16.  Cho cấp số cộng −2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : 

(A) x = − 6, y = −2 ;       (B) x = 1, y = 7 ; 

(C) x = 2, y = 8 ;        (D) x = 2, y = 10. 

17.  Cho cấp số nhân −4, x, −9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : 

(A) x = 36 ;          (B) x = −6,5 ; 

(C) x = 6 ;          (D) x = −36. 

18.  Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau : 

(A) 10 20
5 102

u u
u u

+
= +  ;    (B) u90 + u210 = 2u150 ; 

(C) u10 .u30 = u20 ;      (D) 10 30
20

.
.

2

u u
u=  

19.  Trong các dãy số cho bởi các công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là 
cấp số nhân : 

(A) 
1

2
1

2

n n

u

u u+

=⎧⎪
⎨

=⎪⎩
 ;        (B) 1

1

1

3n n

u

u u+

= −⎧
⎨ =⎩

; 

(C) 1

1

3

1n n

u

u u+

= −⎧
⎨ = +⎩

 ;       (D) 7, 77, 777, ..., 
chữ số 7

777...7
n

. 
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n g h ị c h  l Ý  c ủ a  Z ª - n « n g  ( Z Ð n o n )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A-sin (Achille) − một lực sĩ trong thần thoại Hy Lạp, người được mệnh danh là 
"có đôi chân chạy nhanh như gió" đuổi theo một con rùa trên một đường thẳng. 

Nếu lúc xuất phát, rùa ở điểm A1 cách A-sin một khoảng bằng a khác 0, thì mặc 
dù chạy nhanh hơn, A-sin cũng không bao giờ có thể đuổi kịp rùa. 

Thật vậy, để đuổi kịp rùa, trước hết A-sin cần đi đến điểm xuất phát A1 của rùa. 

Nhưng trong khoảng thời gian đó, rùa đã đi đến một điểm A2 khác. Để đuổi tiếp 

A-sin lại phải đến được điểm A2 này. Khi A-sin đi đến điểm 2A  thì rùa lại tiến lên 

điểm A3, ... Cứ như thế, A-sin không bao giờ đuổi kịp rùa. 

Câu chuyện trên là nghịch lí nổi tiếng của Zê-nông (Zénon d'élée 496 − 429 

trước CN) − một triết gia Hy Lạp ở thành phố Edée, phía nam nước ý bây giờ. 
Nghịch lí của ông góp phần thúc đẩy sự xuất hiện khái niệm giới hạn. Nhờ khái 
niệm giới hạn, con người có thể nghiên cứu các vấn đề liên quan tới sự vô hạn 
trong Giải tích. 
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GIỚI  HẠN CỦA DÃY SỐ 

 
 
I  −  Giới hạn hữu hạn của dãy số 

1.  Định nghĩa 

1  

Cho dãy số (un) với 
1

.nu
n

=  

Biểu diễn (un) dưới dạng khai triển : 
1 1 1 1 1

1, , , , , ..., , ...
2 3 4 5 100

 

Biểu diễn (un) trên trục số (h.46) : 

 

 

 

Hình 46 

a) Nhận xét xem khoảng cách từ un tới 0 thay đổi thế nào khi n trở nên rất lớn. 

b) Bắt đầu từ số hạng un nào của dãy số thì khoảng cách từ un đến 0 nhỏ hơn 0,01 ? 
0,001 ? 

(Ta cũng chứng minh được rằng 
1

nu
n

=  có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể 

từ một số hạng nào đó trở đi, nghĩa là nu  có thể nhỏ bao nhiêu cũng được miễn là 

chọn n đủ lớn. Khi đó, ta nói dãy số (un) với 
1

nu
n

=  có giới hạn là 0 khi n dần tới 

dương vô cực). 

Định nghĩa 1 

Ta nói dãy số (un) có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực, 

nếu |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng 
nào đó trở đi.  

Kí hiệu : lim 0n
n

u
→+∞

=  hay un → 0 khi n → +∞. 
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Như vậy, ( )nu  có giới hạn là 0 khi n → +∞ nếu nu  có thể gần 0 bao nhiêu 

cũng được, miễn là n đủ lớn. 

Ví dụ 1. Cho dãy số (un) với 
2

( 1)n

nu
n

−
= .  

Biểu diễn (un) trên trục số (h.47) : 

 

 

 

 

 

Hình 47 

Người ta chứng minh được rằng lim 0n
n

u
→+∞

= , nghĩa là nu có thể nhỏ hơn 

một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi. 

Chẳng hạn :  

2 2

( 1) 1
0,01

n

nu
n n

−
= = <  hay 

2

1 1

100nu
n

= <  

với mọi n thoả mãn 2 100n >  hay n > 10.  

Nói cách khác, nu  < 0,01 kể từ số hạng thứ 11 trở đi. 

Tương tự,  

2

1
0,000 01nu

n
= <  hay 

2

1 1

100000nu
n

= <  

với mọi n thoả mãn 2 100 000n >  hay 100 000 316,2n > ≈ . 

Vậy nu  < 0,000 01 kể từ số hạng thứ 317 trở đi. 

Định nghĩa 2 

Ta nói dãy số (vn) có giới hạn là số a (hay vn dần tới a) khi n → +∞, 
nếu lim ( ) 0n

n
v a

→+∞
− = .  

Kí hiệu : lim n
n

v a
→+∞

=  hay vn→ a khi n → + ∞. 

1 −1

u
1

u
3

u
5

u
4

u
2

u =
10

0

1

9

1

4

1

25

1

100

1

16
− −
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Ví dụ 2. Cho dãy số (vn) với vn =
2 1n

n

+
. Chứng minh rằng lim 2n

n
v

→+∞
= . 

Giải. Ta có 
2 1 1

lim ( 2) lim 2 lim 0.n
n n n

n
v

n n→+∞ →+∞ →+∞

+⎛ ⎞− = − = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Vậy 
2 1

lim lim 2.n
n n

n
v

n→+∞ →+∞

+
= =   

2.  Một vài giới hạn đặc biệt 

Từ định nghĩa suy ra các kết quả sau : 

a) 
1

lim 0
n n→+∞

=  ; 
1

lim 0
kn n→+∞

=  với k nguyên dương ; 

b) lim 0n

n
q

→+∞
=  nếu |q| < 1 ; 

c) Nếu un = c (c là hằng số) thì lim limn
n n

u c c
→+∞ →+∞

= = .  

chú ý 

Từ nay về sau thay cho lim ,n
n

u a
→+∞

=  ta viết tắt là lim .nu a=  

II −  định lí về giới hạn hữu hạn 

Việc tìm giới hạn bằng định nghĩa khá phức tạp nên người ta thường áp dụng 
các công thức giới hạn đặc biệt nêu trên và định lí sau đây mà ta thừa nhận. 

Định lí 1 

a) Nếu lim nu a=  và lim nv b=  thì  

 ( )lim n nu v a b+ = +      ( )lim n nu v a b− = −  

 lim( . ) .n nu v a b=        lim n

n

u a

v b
=  (nÕu b ≠ 0).  

b) Nếu un ≥ 0 với mọi n và lim nu a=  thì  

a ≥ 0 và lim nu a= . 
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Ví dụ 3. Tìm 
2

2

3
lim .

1

n n

n

−

+
 

Giải. Chia tử số và mẫu số cho n2, ta được 
2

2

1
33

.
1 11 . 1

n n n
n

n n

−−
=

+ +
 

Vì 
1 1

lim 3 lim 3 lim 3 0 3
n n

⎛ ⎞− = − = − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

và 
1 1 1 1

lim . 1 lim . lim lim1 0.0 1 1
n n n n

⎛ ⎞+ = + = + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

nên 
2

2

11 lim 333 3
lim lim 3.

1 1 1 1 11 . 1 lim . 1

n n nn
n

n n n n

⎛ ⎞−− ⎜ ⎟− ⎝ ⎠= = = =
⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

Ví dụ 4. Tìm 
21 4

lim .
1 2

n

n

+
−

 

Giải. Ta có 

2
2 2

1
4

1 4
lim lim

1 2 1 2

n
n n
n n

⎛ ⎞
+⎜ ⎟+ ⎝ ⎠=

− −
 

   
2 2

1 1
4 4

2
lim lim 1.

11 222

n
n n

n
nn

+ +
= = = = −

−⎛ ⎞ −−⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

III −  Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 

 Cấp số nhân vô hạn (un) có công bội q, với q  < 1 được gọi là cấp số 

nhân lùi vô hạn. 

Chẳng hạn, hai dãy số sau là những cấp số nhân lùi vô hạn : 

− Dãy số 1 1 1 1
, , , ..., , ...

2 4 8 2n
 với công bội 

1

2
q =  ; 
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− Dãy số 
11 1 1 1 1

1, , , , , ..., , ...
3 9 27 81 3

n−
⎛ ⎞− − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 với công bội 
1

3
q = − . 

 Cho cấp số nhân lùi vô hạn (un) có công bội q. Khi đó,  

Sn = u1 + u2 + u3 +...+ un = 1 1 1(1 )
.

1 1 1

n
nu q u u

q
q q q

− ⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟− − −⎝ ⎠

. 

Vì q  < 1 nên lim 0.nq =  Từ đó ta có  

1 1 1lim lim
1 1 1

n
n

u u u
S q

q q q

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − =⎢ ⎥⎜ ⎟− − −⎝ ⎠⎣ ⎦

. 

Giới hạn này được gọi là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn (un) và được kí 

hiệu là S = u1 + u2 + u3 +...+ un +...  

Như vậy 

1 ( 1).
1

u
S q

q
= <

−
 

Ví dụ 5  

a) Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn (un), với un = 
1

.
3n

 

 b) Tính tổng 
1

1 1 1 1
1 ... ...

2 4 8 2

n−
⎛ ⎞− + − + + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Giải   

a) Vì un = 
1

3n
 nên u1 = 

1

3
, 

1

3
q = . Do đó 

1

1
1 1 1 1 13... ...

13 9 27 1 23 1
3

n

u
S

q
= + + + + + = = =

− −
. 

b) Các số hạng của tổng lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = 1, 
1

2
q = − . 



 117 

Vậy   
−

⎛ ⎞= − + − + + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

11 1 1 1
1 ... ...

2 4 8 2

n

S  

 1 1 2
.

11 3
1

2

u

q
= = =

− ⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

IV −  giới hạn vô cực 

1.  Định nghĩa 

2  
Có nhiều tờ giấy giống nhau, mỗi tờ có bề dày là 
0,1mm. Ta xếp chồng liên tiếp tờ này lên tờ 
khác (h.48). Giả sử có thể thực hiện việc xếp 
giấy như vậy một cách vô hạn. 

Gọi u1 là bề dày của một tờ giấy, u2 là bề dày 

của một xếp giấy gồm hai tờ, u3 là bề dày của 

một xếp giấy gồm ba tờ, ..., un là bề dày của 

một chồng giấy gồm n tờ. Tiếp tục như vậy, ta 

có được dãy số vô hạn (un).  
Bảng sau đây cho biết bề dày (tính theo mm) 
của một số chồng giấy. 

u1 ... u1000 ... u1000 000 ... u1000 000 000 ... un ... 

0,1 ... 100 ... 100 000 ... 100 000 000 ... 
10

n
 ... 

a) Quan sát bảng trên và nhận xét về giá trị của un khi n tăng lên vô hạn. 

b) Với n như thế nào thì ta đạt được những chồng giấy có bề dày lớn hơn khoảng 
cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng ? (Cho biết khoảng cách này ở một thời điểm xác 

định là 384 000 km hay 384.109 
mm). 

(Ta cũng chứng minh được rằng 
10n
n

u =  có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ 

một số hạng nào đó trở đi. Khi đó, dãy số (un) nói trên được gọi là dần tới dương vô 

cực, khi n → +∞). 

Hình 48 
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Định nghĩa 

 Ta nói dãy số (un) có giới hạn +∞ khi n → +∞, nếu un có thể 
lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.  

Kí hiệu : lim nu = +∞  hay un → +∞ khi n → +∞. 

 Dãy số (un) được gọi là có giới hạn −∞ khi n → +∞ nếu 
lim( )nu− = +∞ . 

Kí hiệu : lim nu = −∞  hay un → −∞ khi n → +∞. 

nhận xét 

lim  lim( )  n nu u= + ∞ ⇔ − = − ∞ . 

Ví dụ 6. Cho dãy số (un) với un = n2. 

Hình 49 cho một biểu diễn các số hạng của (un) trên trục số. 

 

 

 

Hình 49 

Biểu diễn hình học này cho thấy, khi n tăng lên vô hạn thì un trở nên 

rất lớn. Hơn nữa, người ta chứng minh được rằng lim ,nu = +∞  nghĩa là un 

có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi. 

Chẳng hạn, un > 10 000, hay n2 > 10 000 khi n > 100.  

Vậy un > 10 000 kể từ số hạng thứ 101 trở đi. 

Tương tự, un > 1020 hay n2 > 1020 khi n > 1010.  

Vậy un > 1020 kể từ số hạng thứ 1010 + 1. 

2.  Một vài giới hạn đặc biệt 

Ta thừa nhận các kết quả sau : 

     a) lim kn = +∞  với k nguyên dương ; 

     b) lim nq = +∞  nếu q > 1. 
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3.  Định lí 

Ta thừa nhận định lí dưới đây. 

Định lí 2 

a) Nếu lim nu a=  và lim nv = ±∞  thì lim 0n

n

u

v
= .  

b) Nếu lim nu a= > 0, lim 0nv =  và vn > 0 với mọi n thì 

lim n

n

u

v
= +∞ . 

c) Nếu lim nu = +∞  và lim 0nv a= >  thì lim n nu v = +∞ . 

Ví dụ 7. Tìm 
2 5

lim .
. 3n

n

n

+
 

Giải. Chia tử và mẫu cho n, ta được 

5
22 5

.
.3 3n n

n n
n

++
=  

Vì 
5

lim 2 2
n

⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 và lim 3n = +∞  nên  

5
22 5

lim lim 0.
.3 3n n

n n
n

++
= =   

Ví dụ 8. Tìm 2lim ( 2 1).n n− −   

Giải. Ta có 2 2
2

2 1
2 1 = 1 .n n n

n n

⎛ ⎞− − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Vì 2lim n = +∞  và 
2

2 1
lim 1  

n n

⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1 > 0 nên  

2
2

2 1
lim 1  = + n

n n

⎛ ⎞− − ∞⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Vậy 2lim ( 2 1) .n n− − = +∞   
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B μ i  ® ä c  t h ª m  

q u a y  v Ò  n g h Þ c h  l Ý  z ª - n « n g   

 

Sau khi đã học về giới hạn của dãy số, ta có thể giải thích như thế nào về nghịch 
lí "A-sin không đuổi kịp rùa" ? 

Để đơn giản, ở đây ta chỉ xét một trường hợp cụ thể (trường hợp tổng quát được 
giải quyết tương tự). 

Giả sử tốc độ chạy của A-sin là 100 km/h, còn tốc độ chạy của rùa là 1 km/h. Lúc 

xuất phát, rùa ở điểm A1 cách A-sin 100 km (h.50).  

 

 

 

 

 

Hình 50 

Ta tính thời gian A-sin đuổi rùa, bằng cách tính tổng thời gian A-sin chạy hết các 

quãng đường OA1, A1A2, A2A3, ..., An−1An, ... Nếu tổng này vô hạn thì A-sin 
không thể đuổi kịp được rùa, còn nếu nó hữu hạn thì đó chính là thời gian mà A-sin 
đuổi kịp rùa. 

Để chạy hết quãng đường OA1 = 100(km), A-sin phải mất thời gian t1 = 
100

100
 = 1(h). 

Với thời gian t1 này, rùa đã chạy được quãng đường A1A2 = 1(km). 

Để chạy hết quãng đường A1A2 = 1(km), A-sin phải mất thời gian t2 = 
1

100
(h). Với thời 

gian t2 rùa đã chạy thêm được quãng đường A2A3 = 
1

100
 (km). 

Tiếp tục như vậy, để chạy hết quãng đường An−1An = 
2

1

100n−
(km), A-sin phải mất 

thời gian tn = 
1

1

100n−
(h). 

Vậy tổng thời gian A-sin chạy hết các quãng đường OA1, A1A2, A2A3, ..., An−1An, ... là 

2 3

1 1 1 1
1 ... ...

100 100 100 100n
T = + + + + + +  (h) 
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Đó là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = 1, công bội 
1

,
100

q =  nên ta có  

1 100 1
1

1 99 991
100

T = = =
−

(h). 

Như vậy, A-sin đuổi kịp rùa sau 
1

1
99

 giờ. 

Kết quả trên (đạt được nhờ áp dụng khái niệm giới hạn) cho phép giải thích 
nghịch lí của Zê-nông. 

Bài tập 

1.  Có 1 kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng, cứ sau một khoảng thời gian  
T = 24 000 năm thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất 
khác không độc hại đối với sức khoẻ của con người (T được gọi là chu kì 
bán rã).  

Gọi un là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau chu kì thứ n.  

a) Tìm số hạng tổng quát un của dãy số (un). 

b) Chứng minh rằng (un) có giới hạn là 0. 

c) Từ kết quả câu b), chứng tỏ rằng sau một số năm nào đó khối lượng chất 
phóng xạ đã cho ban đầu không còn độc hại đối với con người, cho biết 
chất phóng xạ này sẽ không độc hại nữa nếu khối lượng chất phóng xạ còn 

lại bé hơn 10
−6g. 

2.  Biết dãy số (un) thoả mãn 
3

1
1nu

n
− <  với mọi n. Chứng minh rằng 

lim 1.nu =  

3.  Tìm các giới hạn sau : 

a) 
6 1

lim
3 2

n

n

−
+

 ;         b) 
2

2

3 5
lim

2 1

n n

n

+ −

+
 ;  

c) 
3 5.4

lim
4 2

n n

n n

+

+
 ;        d) 

29 1
lim

4 2

n n

n

− +
−

. 
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4.  Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu 
một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Nó tô màu xám các hình vuông 
nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, ..., n, ..., trong đó cạnh của hình vuông 
kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (h.51).  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Hình 51 

Giả sử quy trình tô màu của Mickey có thể tiến ra vô hạn.  

a) Gọi un là diện tích của hình vuông màu xám thứ n. Tính u1 , u2 , u3 và un. 

b) Tính lim nS  với Sn = u1 + u2 + u3 +…+ un. 

5.  Tính tổng 
2 1

1 1 ( 1)
1 ... ...

10 10 10

n

n
S

−
−

= − + − + + +  

6.  Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1,020 202... (chu kì là 02). Hãy viết 
a dưới dạng một phân số. 

7.  Tính các giới hạn sau : 

a) 3 2lim ( 2 1)n n n+ − +  ;       b) 2lim ( 5 2)n n− + −  ;  

c) 2lim n n n⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ;       d) 2lim( ).n n n− +     

8.  Cho hai dãy số ( )nu  và ( )nv . Biết lim 3nu = , lim nv = +∞ .  

Tính các giới hạn :  

a) 
3 1

lim
1

n

n

u

u

−
+

 ;          b) 
2

2
lim

1
n

n

v

v

+

−
. 

3

2

1
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GIỚI  HẠN CỦA HÀM  S Ố  

  

 

 

 

 
 
 

 

I −  Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm 

1.  Định nghĩa 

1  

Xét hàm số 
22 2

( )
1

x x
f x

x

−
=

−
.   

1. Cho biến x những giá trị khác 1 lập thành dãy số (xn), xn → 1 như trong bảng sau : 

x x1 = 2 2
3

2
x = 3

4

3
x = 4

5

4
x = ... 

1
n

n
x

n

+
=

 

... 
              1 

f(x) f(x1) f(x2) f(x3) f(x4) ... f(xn) ...               ? 

Khi đó, các giá trị tương ứng của hàm số  

1 2( ), ( ), ..., ( ), ...nf x f x f x  

cũng lập thành một dãy số mà ta kí hiệu là ( ( )).nf x  

a) Chứng minh rằng 
2 2

( ) 2n n
n

f x x
n

+
= = . 

b) Tìm giới hạn của dãy số (f(xn)). 

2. Chứng minh rằng với dãy số bất kì (xn), 1nx ≠  và xn → 1, ta luôn có ( ) 2.nf x →  

(Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm số 
22 2

( )
1

x x
f x

x

−
=

−
 có giới hạn là 2 

khi x dần tới 1). 
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Dưới đây, thay cho các khoảng (a ; b), (−∞ ; b), (a ; +∞) hoặc (−∞ ; +∞), 
ta viết chung là khoảng K. 

 
Định nghĩa 1 

Cho khoảng K chứa điểm x0 và hàm số y = f(x) xác định trên 

K hoặc trên K \ {x0}.  

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới x0 nếu với 

dãy số (xn) bất kì, xn∈ K \ {x0} và xn → x0, ta có f(xn) → L.  

Kí hiệu : 
0

lim ( )
x x

f x L
→

=  hay f(x) → L khi x → x0. 

Ví dụ 1. Cho hàm số 
2 4

( ) .
2

x
f x

x

−
=

+
 Chứng minh rằng

2
lim ( ) 4

x
f x

→−
= − . 

Giải. Hàm số đã cho xác định trên  \ {−2}.  

Giả sử (xn) là một dãy số bất kì, thoả mãn xn ≠ −2 và xn → −2 khi n → +∞. 

Ta có  

2 4 ( 2)( 2)
lim ( ) lim lim lim( 2) 4.

2 ( 2)
n n n

n n
n n

x x x
f x x

x x

− + −
= = = − = −

+ +
 

Do đó 
2

lim ( ) 4.
x

f x
→−

= −   

(Lưu ý rằng, mặc dù f(x) không xác định tại x = −2, nhưng hàm số lại có 

giới hạn là −4 khi x → −2). 

Nhận xét 

0
0lim

x x
x x

→
=  ; 

0

lim ,
x x

c c
→

=  với c là hằng số.  

 

2.  Định lí về giới hạn hữu hạn 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 
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Định lí 1 

a) Giả sử 
0

lim ( )
x x

f x L
→

=  và 
0

lim ( ) .
x x

g x M
→

=  Khi đó  

 [ ]
0

lim ( ) ( )
x x

f x g x L M
→

+ = + ; 

 [ ]
0

lim ( ) ( )
x x

f x g x L M
→

− = − ; 

 [ ]
0

lim ( ). ( ) .
x x

f x g x L M
→

=  ; 

 
0

( )
lim

( )x x

f x L

g x M→
=  (nÕu M ≠ 0). 

 b) Nếu f(x) ≥ 0 và
0

lim ( )
x x

f x L
→

= , thì 

L ≥ 0 và 
0

lim ( )
x x

f x L
→

= . 

(Dấu của f(x) được xét trên khoảng đang tìm giới hạn, với 
x ≠ 0x ). 

Ví dụ 2. Cho hàm số f(x) = 
2 1

.
2

x

x

+
 Tìm

3
lim ( )
x

f x
→

. 

Giải. Theo Định lí 1 ta có 

2
2

3

3 3
3

lim ( 1)
1

lim ( ) lim
2 lim 2

x

x x
x

x
x

f x
x x

→
→ →

→

++
= =  

  

2

3 3 3 3 3

3 3 3 3

lim lim 1 lim . lim lim 1
3 . 3 1 5

.
lim 2. lim lim 2. lim 2 3 3

x x x x x

x x x x

x x x

x x
→ → → → →

→ → → →

+ + +
= = = =   

VÝ dô 3. TÝnh 
2

1

2
lim .

1x

x x

x→

+ −
−

 

Giải. Vì (x − 1) → 0 khi x → 1, nên ta chưa thể áp dụng Định lí 1 nêu trên. 

Nhưng với x ≠ 1 ta có 
2 2 ( 1)( 2)

2
1 1

x x x x
x

x x

+ − − +
= = +

− −
. 
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Do đó,  

2

1 1 1

2 ( 1)( 2)
lim lim lim ( 2) 3

1 1x x x

x x x x
x

x x→ → →

+ − − +
= = + =

− −
.  

3.  Giới hạn một bên 

Trong Định nghĩa 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số khi x → x0, ta xét dãy 

số (xn) bất kì, xn ∈ (a ; b)\{x0} và xn → x0. Giá trị xn có thể lớn hơn hay 

nhỏ hơn x0.  

Nếu ta chỉ xét các dãy (xn) mà xn luôn lớn hơn x0 (hay luôn nhỏ hơn x0), 
thì ta có định nghĩa giới hạn một bên như dưới đây. 

Định nghĩa 2 

 Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (x0 ; b).  

Số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y = f(x) khi 

x → x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, x0 < xn < b và xn → x0, ta 

có f(xn) → L.  

Kí hiệu : 
0

lim ( )
x x

f x L
+→

= . 

 Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; x0). 

Số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y = f(x) khi 

x → x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, a < xn < x0 và xn → x0, ta 

có f(xn) → L.  

Kí hiệu : 
0

lim ( )
x x

f x L
−→

= . 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 

Định lí 2 

0

lim ( )
x x

f x L
→

=  khi và chỉ khi 
0 0

lim ( ) lim ( ) .
x x x x

f x f x L
− +→ →

= =  
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Ví dụ 4. Cho hàm số    
2

5 2  nếu 1
( )

3 nếu 1.

+ ≥⎧⎪= ⎨
− <⎪⎩

x x
f x

x x
      

(1)

(2)
 

Tìm 
1

lim ( )
x

f x
−→

, 
1

lim ( )
x

f x
+→

 và 
1

lim ( )
x

f x
→

 (nếu có). 

Giải. Ta có, 2 2

1 1
lim ( ) lim ( 3) 1 3 2

x x
f x x

− −→ →
= − = − = −  ;  

1 1
lim ( ) lim (5 2) 5.1 2 7.

x x
f x x

+ +→ →
= + = + =  

Như vậy, khi x dần tới 1 hàm số y = f(x) có giới hạn bên trái là −2 và giới hạn 
bên phải là 7. Tuy nhiên, 

1
lim ( )
x

f x
→

 không tồn tại vì 
1

lim ( )
x

f x
−→

 ≠ 
1

lim ( )
x

f x
+→

.  

2  

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay số 2 bằng số nào 

để hàm số có giới hạn là −2 khi x → 1 ? 

II −  Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực 

3  

Cho hàm số 
1

( )
2

f x
x

=
−

 có đồ thị như ở Hình 52 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Hình 52 
Quan sát đồ thị và cho biết : 

− Khi biến x dần tới dương vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào. 

− Khi biến x dần tới âm vô cực, thì f(x) dần tới giá trị nào. 
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Định nghĩa 3 

a) Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; +∞).  

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là số L khi x → +∞ nếu với 

dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta có f(xn) → L.  

Kí hiệu : lim ( )
x

f x L
→+∞

=  hay f(x) → L khi x → +∞. 

b) Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (−∞ ; a). 

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là số L khi x → −∞ nếu với 

dãy số (xn) bất kì, xn < a và xn → −∞, ta có f(xn) → L.  

Kí hiệu : lim ( )
x

f x L
→−∞

=  hay f(x) → L khi x → −∞.  

Ví dụ 5. Cho hàm số f(x) = 
2 3

.
1

x

x

+
−

 Tìm lim ( )
x

f x
→−∞

 và lim ( )
x

f x
→+∞

. 

Giải. Hàm số đã cho xác định trên (−∞ ; 1) và trên (1; +∞). 

 Giả sử (xn) là một dãy số bất kì, thoả mãn xn < 1 và xn → −∞.  

Ta có 

3
2

2 3
lim ( ) lim lim 2.

11 1

n n
n

n

n

x x
f x

x
x

+
+

= = =
− −

 

Vậy 
2 3

lim ( ) lim 2.
1x x

x
f x

x→−∞ →−∞

+
= =

−
 

 Giả sử (xn) là một dãy số bất kì, thoả mãn xn > 1 và xn → +∞.  

Ta có 

3
2

2 3
lim ( ) lim lim 2.

11 1

n n
n

n

n

x x
f x

x
x

+
+

= = =
− −

 

Vậy 
2 3

lim ( ) lim 2.
1x x

x
f x

x→+∞ →+∞

+
= =

−
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chú ý  

a) Với c, k là các hằng số và k nguyên dương, ta luôn có : 

lim
x

c c
→+∞

=  ; lim
x

c c
→−∞

=  ; lim 0
kx

c

x→+∞
=  ; lim 0.

kx

c

x→−∞
=  

b) Định lí 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số khi x → x0 vẫn còn 
đúng khi x → +∞ hoặc x → −∞. 

Ví dụ 6. Tìm 
2

2

3 2
lim .

1x

x x

x→+∞

−

+
 

Giải. Chia cả tử và mẫu cho x2, ta có  

2

2

2

2
33 2

lim lim
11 1x x

x x x

x
x

→+∞ →+∞

−−
=

+ +
22

2 2lim 3 lim 3 lim

11 lim 1 limlim 1

x x x

x xx

x x

xx

→+∞ →+∞ →+∞

→+∞ →+∞→+∞

⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠= =
⎛ ⎞ ++⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

3 0
3.

1 0

−
= =

+
  

III −  Giới hạn vô cực của hàm số 

1.  Giới hạn vô cực 

Các định nghĩa về giới hạn +∞ (hoặc −∞) của hàm số được phát biểu tương 
tự các định nghĩa 1, 2 hay 3 ở trên. 

Chẳng hạn, giới hạn −∞ của hàm số y = f(x) khi x dần tới dương vô cực 
được định nghĩa như dưới đây. 

Định nghĩa 4  

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; +∞).  

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là −∞ khi x → +∞ nếu với 

dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta có f(xn) → −∞. 

Kí hiệu : lim ( )
x

f x
→+∞

= − ∞  hay f(x) → −∞ khi x → +∞. 
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Nhận xét  

lim ( ) lim ( ( )) .
x x

f x f x
→+∞ →+∞

= + ∞ ⇔ − = − ∞  

2.  Một vài giới hạn đặc biệt 

a) lim k

x
x

→+∞
= +∞  với k nguyên dương.  

b) lim  k

x
x

→−∞
= − ∞  nếu k là số lẻ. 

c) lim  k

x
x

→−∞
= + ∞  nếu k là số chẵn. 

3.  Một vài quy tắc về giới hạn vô cực 

Định lí về giới hạn của tích và thương hai hàm số chỉ áp dụng được khi tất 
cả các hàm số được xét có giới hạn hữu hạn. 

Sau đây là một vài quy tắc tính giới hạn của tích và thương hai hàm số khi 
một trong hai hàm số đó có giới hạn vô cực. 

a) Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x) 

Nếu 
0

lim ( ) 0
x x

f x L
→

= ≠  và  
0

lim ( )
x x

g x
→

= +∞ (hoặc −∞)  thì 
0

lim ( ) ( )
x x

f x g x
→

 

được tính theo quy tắc cho trong bảng sau : 

0

lim ( )
x x

f x
→

 
0

lim ( )
x x

g x
→

 
0

lim ( ) ( )
x x

f x g x
→

 

+∞ +∞ 
L > 0 

−∞ −∞ 

+∞ −∞ 
L < 0 

−∞ +∞ 
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b) Quy tắc tìm giới hạn của thương 
( )

( )

f x

g x
 

0

lim ( )
x x

f x
→

 
0

lim ( )
x x

g x
→

 Dấu của g(x) 
0

( )
lim

( )x x

f x

g x→
 

L ±∞ Tuỳ ý 0 

+ +∞ 
L > 0 

− −∞ 

+ −∞ 
L < 0 

0 

− +∞ 

(Dấu của g(x) xét trên một khoảng K nào đó đang tính giới hạn, với x ≠ x0). 

Chú ý  
Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp 0 ,x x+→  0 ,x x−→  

x → +∞  và x → −∞ . 

Ví dụ 7. Tìm 3lim ( 2 )
x

x x
→−∞

− . 

Giải. Ta có 3 3
2

2
( 2 ) =  1 .x x x

x

⎛ ⎞
− −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Vì 3lim
x

x
→−∞

= − ∞ và 
2

2
lim 1 1 0

x x→−∞

⎛ ⎞
− = >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 nên 3

2

2
lim 1

x
x

x→−∞

⎛ ⎞
− = − ∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Vậy 3 3
2

2
lim ( 2 ) lim 1

x x
x x x

x→−∞ →−∞

⎛ ⎞
− = − = − ∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
.  

Ví dụ 8. Tính các giới hạn sau : 

a) 
1

2 3
lim

1x

x

x−→

−
−

 ;           b) 
1

2 3
lim

1x

x

x+→

−
−

. 

Giải  

a) Ta có 
1

lim ( 1) 0
x

x
−→

− = , x – 1 < 0 với mọi x < 1 và 

1
lim (2 3) 2.1 3 1 0.

x
x

−→
− = − = − <  
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Do đó, 
1

2 3
lim .

1x

x

x−→

−
= +∞

−
 

b) Ta có 
1

lim ( 1) 0
x

x
+→

− = , x – 1 > 0 với mọi x > 1 và 

1
lim (2 3) 2.1 3 1 0.

x
x

+→
− = − = − <  

Do đó, 
1

2 3
lim

1x

x

x+→

−
= −∞

−
.  

Bài tập 

1.  Dùng định nghĩa, tìm các giới hạn sau : 

a)
4

1
lim

3 2x

x

x→

+
−

 ;          b)
2

2

2 5
lim

3x

x

x→+∞

−

+
. 

2.  Cho hàm số  

f(x) = 
1 nếu 0

2 nếu < 0

x x

x x

⎧ + ≥⎪
⎨
⎪⎩

 

và các dãy số (un) với 
1

nu
n

= , (vn) với 
1

nv
n

= − . 

Tính lim , lim , lim ( )n n nu v f u  và lim ( ).nf v  

Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0 ? 

3.  Tính các giới hạn sau : 

a) 
2

3

1
lim

1x

x

x→−

−
+

 ;     b) 
2

2

4
lim

2x

x

x→−

−
+

 ;   c) 
6

3 3
lim

6x

x

x→

+ −
−

 ; 

d) 
2 6

lim
4x

x

x→+∞

−
−

 ;   e) 
2

17
lim

1x x→+∞ +
;   f) 

22 1
lim .

3x

x x

x→+∞

− + −
+

  

4.  Tìm các giới hạn sau : 

a) 
22

3 5
lim

( 2)x

x

x→

−

−
 ;    b) 

1

2 7
lim

1x

x

x−→

−
−

;     c) 
1

2 7
lim .

1x

x

x+→

−
−
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5.  Cho hàm số 
2

2
( )

9

x
f x

x

+
=

−
 có đồ thị như trên Hình 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 53 

a) Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số đã cho khi x → −∞ , 

3x −→  và 3x +→ − . 

b) Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau : 

• lim ( )
x

f x
→−∞

 với f(x) được xét trên khoảng (−∞ ; −3),  

• 
3

lim ( )
x

f x
−→

 với f(x) được xét trên khoảng (−3 ; 3), 

• 
3

lim ( )
x

f x
+→−

 với f(x) được xét trên khoảng (−3 ; 3). 

6.  Tính :  

a) 4 2

+
lim ( 1)

x
x x x

→ ∞
− + −  ;      b) 3 2lim ( 2 3 5)

x
x x

→−∞
− + −  ; 

c) 2lim 2 5
x

x x
→−∞

− +  ;       d) 
2 1

lim
5 2x

x x

x→+∞

+ +
−

. 

7.  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d' lần lượt là khoảng cách từ 
một vật thật AB và từ ảnh A'B' của nó tới quang tâm O của thấu kính 

(h.54). Công thức thấu kính là 
1 1 1

'd d f
+ = . 
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Hình 54 

a) Tìm biểu thức xác định hàm số d '  = ϕ(d). 

b) Tìm lim ( ),
d f

dϕ
+→

 lim ( )
d f

dϕ
−→

 và lim ( ).
d

dϕ
→+∞

 Giải thích ý nghĩa của các 

kết quả tìm được. 

 

B ạ n  c ó  b i ế t  ?  

 

 

Nhà bác học Anh Niu-tơn (Newton, 1642 − 1727) là người đầu tiên đề xuất thuật 
ngữ "giới hạn", dịch từ chữ La-tinh "Limes" có nghĩa là "bờ", "mép" hay "biên giới". 
Tuy nhiên, chính Giu-rin (Jurin, 1684 − 1750), sau đó Rô-bin (Robins, 1697 − 1751), 
Cô-si (Cauchy, 1789 − 1857) ... mới đưa ra các định nghĩa về khái niệm này. 

Nhà toán học Đức Vai-ơ-xtrát (Weierstrass) đã trình bày 
một định nghĩa hiện đại về khái niệm giới hạn, gần giống 
với định nghĩa sau đây mà ngày nay vẫn thường được dùng 
trong toán học. 

"Số b được gọi là giới hạn của hàm số y = f(x) khi x → a, nếu 

với mỗi ε > 0, tồn tại δ > 0 sao cho với x ≠ a và |x − a| < δ 

thì bất đẳng thức |f(x) − b| < ε được thực hiện." (Từ điển 
toán học NXB KH&KT 1993).   

Kí hiệu "lim" mà ta dùng ngày nay là do nhà toán học Thuỵ Sĩ 
Luy-lơ (L’Huiller, 1750 − 1840) đưa ra vào năm 1786.  

Như vậy, khái niệm Giới hạn chỉ mới ra đời ở thế kỉ XVII. 
Tuy nhiên, tư tưởng "giới hạn" đã xuất hiện rất sớm ở 
nhiều nhà bác học thời cổ đại. 

Weierstrass 
(1815 − 1897) 

A

B

d

F O F'

d'

B'

A'

ff
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HÀM  S è  L I £ N  T ô C   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cầu Đvor-so-v−i  ở Xanh Pê-téc-bua (Nga) đang mở ra cho tàu qua lại. 

I −  Hàm số liên tục tại một điểm 

1  

Cho hai hàm số f(x) = x2 và 

⎧− + ≤ −
⎪⎪= − < <⎨
⎪

− + ≥⎪⎩

2

2

2 nÕu 1

( ) 2 nÕu 1 1

2 nÕu 1

x x

g x x

x x

 
        

 

 có đồ thị như Hình 55. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Đồ thị hàm số y = f(x)      Đồ thị hàm số y = g(x) 

 Hình 55 
a) Tính giá trị của mỗi hàm số tại x = 1 và so sánh với giới hạn (nếu có) của hàm 
số đó khi x → 1 ; 
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b) Nêu nhận xét về đồ thị của mỗi hàm số tại điểm có hoành độ x = 1. 

(Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x = 1 và hàm số y = g(x) không liên tục tại 
điểm này). 

Định nghĩa 1  

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x0 ∈ K.  

Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu 
0

0lim ( ) ( )
x x

f x f x
→

= . 

Hàm số y = f(x) không liên tục tại x0 được gọi là gián đoạn tại điểm đó. 

Ví dụ 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) = 
2

x

x −
 tại x0 = 3. 

Giải. Hàm số y = f(x) xác định trên  \ {2}, do đó xác định trên khoảng 

(2 ; +∞) chứa x0 = 3.  

3 3
lim ( ) lim 3

2x x

x
f x

x→ →
= =

−
 = f(3). 

Vậy hàm số y = f(x) liên tục tại x0 = 3.  

II −  Hàm số liên tục trên một khoảng 

Định nghĩa 2  

Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó 
liên tục tại mọi điểm của khoảng đó.  

Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a ; b] nếu nó 
liên tục trên khoảng (a ; b) và  

lim ( ) ( )
x a

f x f a
+→

= , lim ( ) ( )
x b

f x f b
−→

= . 

Khái niệm hàm số liên tục trên nửa khoảng, như (a ; b], [a ; +∞), ... được 
định nghĩa một cách tương tự.  

Nhận xét 

Đồ thị của hàm số liên 
tục trên một khoảng là 
một "đường liền" trên 
khoảng đó (h.56). Hình 56 

y

xba O
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Hình 57 cho ví dụ về đồ thị 
của một hàm số không liên 
tục trên khoảng (a ; b). 

 

 

Hình 57 

III −  Một số định lí cơ bản 

Ta thừa nhận các định lí sau đây. 

Định lí 1 

a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực . 

b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các 
hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác 
định của chúng.  

Định lí 2 

Giả sử y = f(x) và y = g(x) là hai hàm số liên tục tại điểm 

0x . Khi đó : 

a) Các hàm số y = f(x) + g(x), y = f(x) − g(x) và y = f(x).g(x) 
liên tục tại 0x  ;  

b) Hàm số 
( )

( )

f x
y

g x
=  liên tục  tại 0x  nếu 0( )g x  ≠ 0. 

Ví dụ 2. Cho hàm số 

22 2
nếu 1( ) 1

5 nếu 1.

x x
xh x x
x

⎧ −⎪ ≠= ⎨ −
⎪ =⎩

 

Xét tính liên tục của hàm số trên tập xác định của nó. 

Giải. Tập xác định của hàm số là . 

 Nếu x ≠ 1, thì 
22 2

( )
1

x x
h x

x

−
=

−
.  

Đây là hàm phân thức hữu tỉ có tập xác định là (−∞ ; 1) ∪ (1 ; +∞). 

Vậy nó liên tục trên mỗi khoảng (−∞ ; 1) và (1 ; +∞). 
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 Nếu x = 1, ta có h(1) = 5 và  

2

1 1 1 1

2 2 2 ( 1)
lim ( ) lim lim lim 2 2.

1 1x x x x

x x x x
h x x

x x→ → → →

− −
= = = =

− −
 

Vì 
1

lim ( ) (1),
x

h x h
→

≠  nên hàm số đã cho không liên tục tại x = 1. 

Kết luận : Hàm số đã cho liên tục trên các khoảng (−∞ ; 1) , (1 ; +∞) và 

gián đoạn tại x = 1.  

2  
Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần thay số 5 bởi số nào để được một 
hàm số mới liên tục trên tập số thực  ? 

3  

Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b] với f(a) và f(b) trái dấu nhau. Hỏi 
đồ thị của hàm số có cắt trục hoành tại điểm thuộc khoảng (a ; b) không ? 

 Bạn Hưng trả lời rằng : ‘’Đồ thị của 
hàm số y = f(x) phải cắt trục hoành Ox 
tại một điểm duy nhất nằm trong 
khoảng (a ; b) ".  

 Bạn Lan khẳng định : "Đồ thị của hàm 
số y = f(x) phải cắt trục hoành Ox ít nhất 
tại một điểm nằm trong khoảng (a ; b) ".  

 Bạn Tuấn thì cho rằng : "Đồ thị của 
hàm số y = f(x) có thể không cắt trục 
hoành trong khoảng (a ; b), chẳng hạn 
như đường parabol ở hình (h.58). 

Câu trả lời của bạn nào đúng, vì sao ? 

Định lí 3 

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b] và f(a)f(b) < 0, thì 
tồn tại ít nhất một điểm c ∈ (a ; b) sao cho f(c) = 0. 

Minh hoạ bằng đồ thị (h.59). 

 

 
 

Hình 59 

Hình 58 

y

xb

c

a

f(a)

O

f(b)
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Định lí 3 thường được áp dụng để chứng minh sự tồn tại nghiệm của 
phương trình trên một khoảng. 

Có thể phát biểu Định lí 3 dưới một dạng khác như sau :  

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b] và f(a)f(b) < 0, thì 
phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong 
khoảng (a ; b). 

Ví dụ 3. Chứng minh rằng phương trình x3 + 2x − 5 = 0 có ít nhất một nghiệm. 

Giải. Xét hàm số f(x) = x3 + 2x − 5. 

Ta có f(0) = −5 và f(2) = 7. Do đó, f(0)f(2) < 0.         

y = f(x) là hàm số đa thức nên liên tục trên . Do đó, nó liên tục trên đoạn 

[0 ; 2]. Từ đó suy ra phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x0 ∈ (0 ; 2).  

Chú ý 

Nếu nhận xét thêm rằng f(1)f(2) = −14 < 0 thì ta có thể kết luận 
phương trình có ít nhất một nghiệm trong khoảng (1 ; 2) ⊂ (0 ; 2). 

4  

Hãy tìm hai số a và b thoả mãn 1 < a < b < 2, sao cho phương trình trong Ví dụ 3 ở 
trên có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a ; b). 

 

B μ i  ® ä c  t h ª m  

Tính gần đúng nghiệm của phương trình. 
Phương pháp chia đôi   

 Trong Ví dụ 3 ở phần III, §3, ta đã chứng minh được rằng phương trình 

x3 + 2x − 5 = 0 có nghiệm x0 thuộc khoảng (0 ; 2). Giả sử rằng đó là nghiệm duy 
nhất của phương trình trên khoảng này. 

Bằng cách áp dụng liên tiếp Định lí 3, ta có thể tìm được các giá trị gần đúng của 

nghiệm x0. Ta làm như sau : 

− Bước 1 : Lấy số 
0 2

1 .
2

+
=  Ta có, f(1) = −2. So sánh dấu của f(1) và dấu của 

giá trị hàm số tại hai đầu mút là f(0) và f(2), ta thấy : f(1).f(2) = −2.7 < 0. Do đó, 

phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc (1 ; 2). Như vậy, x0 ∈ (1 ; 2). 



 140 

− Bước 2 : Lấy số 
+

=
1 2

1,5
2

. Ta có, f(1,5) = 1,375 và f(1).f(1,5) = −2.1,375 < 0. 

Do đó, f(x) = 0 có nghiệm thuộc (1 ; 1,5). Như vậy, x0 ∈ (1 ; 1,5). 

− Bước 3 : Lấy số 
1 1,5

1,25 .
2

+
=  Ta có, f(1,25) = −0,546 875 và f(1,25).f(1,5) < 0. 

Do đó, f(x) = 0 có nghiệm thuộc (1,25 ; 1,5). Như vậy, x0 ∈ (1,25 ; 1,5). 

Bảng sau đây trình bày kết quả tính lần lượt của các bước 4, 5, 6, 7. 

a b 
2

a b+
f(a) f(b) 

2

a b
f

+⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Nghiệm x0 

1,25 1,5 1,375 − 0,546 875 1,375 0,349609375 1,25 < x0 < 1,375 

1,25 1,375 1,3125 − 0,546 875 0,349609375 − 0,114013671875 1,3125 < x0 < 1,375 

1,3125 1,375 1,34375 −0,114013671875 0,349609375 0,113861083984375 1,3125 < x0 < 1,34375 

1,3125 1,34375 1,328125 −0,114013671875 0,113861083984375 −0,001049041748046875 1,328125 < x0 < 1,34375 

Nếu dừng ở bước 4, ta có 1,25 < x0 < 1,375. Như vậy, có thể có được các giá trị 

gần đúng của nghiệm x0. Chẳng hạn 
1,25 1,375

2

+
 là một giá trị gần đúng của x0 

với sai số tuyệt đối Δ < ⎪1,375 − 1,25⎪ = 0,125. 

Khi dừng ở bước 7, ta có 1,328125 < x0 < 1,343 75. Có thể lấy x0 ≈ 1,335 937 5 với sai 

số tuyệt đối Δ < ⎪1,343 75 − 1,328 125⎪ = 0,015 625. 

Nếu tiếp tục quy trình trên, ta tìm được những giá trị gần đúng của x0 với sai số 
càng ngày càng bé. 

Chú ý. Trong quá trình tính toán, nếu có số 
2

a b+
 nào đó mà 0

2

a b
f

+⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, thì kết 

luận nghiệm 0 2

a b
x

+
= . 

• Việc tìm giá trị gần đúng của nghiệm như trên sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng máy 
tính bỏ túi. Đặc biệt, máy tính bỏ túi có chức năng lập trình hay máy vi tính có thể 
cho phép tính một cách tự động và nhanh chóng giá trị gần đúng của nghiệm với 
sai số Δ rất bé. 

Bài tập 

1.  Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x − 1 tại x0 = 3.  
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2.  a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) 0tại 2,x =  biết 

3 8
nếu 2( ) 2

5 nếu  = 2.

⎧ −⎪ ≠= ⎨ −
⎪
⎩

x
xg x x
x

  

b) Trong biểu thức xác định g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào để hàm số 

liên tục tại x0 = 2. 

3.  Cho hàm số 
2

3 2  nếu 1
( )

1 nếu 1.

x x
f x

x x

+ < −⎧⎪= ⎨
− ≥ −⎪⎩

  

 a) Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x). Từ đó nêu nhận xét về tính liên tục của 
hàm số trên tập xác định của nó. 

 b) Khẳng định nhận xét trên bằng một chứng minh.  

4.  Cho các hàm số f(x) = 
2

1

6

x

x x

+

+ −
 và g(x) = tan x + sin x.  

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục. 

5.  ý kiến sau đúng hay sai ? 

"Nếu hàm số y = f(x) liên tục tại điểm 0x  còn hàm số y = g(x) không liên 

tục tại 0x , thì y = f(x) + g(x) là một hàm số không liên tục tại 0x ." 

6.  Chứng minh rằng phương trình : 

a) 2x3 − 6x + 1 = 0 có ít nhất hai nghiệm ; 

b) cosx = x có nghiệm. 

ôn tập chương IV 

1.  Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc 
biệt của hàm số. 

2. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết 2n nu v− ≤  với mọi n và lim 0.nv =  Có 

kết luận gì về giới hạn của dãy số (un) ? 

3.  Tên của một học sinh được mã hoá bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong 
số này là giá trị của một trong các biểu thức A, H, N, O với : 

A = 
3 1

lim
2

n

n

−
+

 ;       H = 2lim 2n n n⎛ ⎞+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 
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N = 
2

lim
3 7

n

n

−
+

 ;       O = 
3 5.4

lim
1 4

n n

n

−

−
.    

Hãy cho biết tên của học sinh này, bằng cách thay các chữ số trên bởi các 
chữ kí hiệu biểu thức tương ứng. 

4.  a) Có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn ?  

b) Cho ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp số 
nhân lùi vô hạn có công bội là số dương và tính tổng của mỗi cấp số nhân đó. 

5.  Tìm các giới hạn sau : 

a) 
22

3
lim

4x

x

x x→

+

+ +
 ;      b) 

2

23

5 6
lim

3x

x x

x x→−

+ +

+
 ;  

c) 
4

2 5
lim

4x

x

x−→

−
−

 ;       d) 3 2lim ( 2 1)
x

x x x
→+∞

− + − +  ;   

e) 
3

lim
3 1x

x

x→−∞

+
−

 ;       f) 
2 2 4

lim
3 1x

x x x

x→−∞

− + −
−

. 

6.  Cho hai hàm số 
2

2

1
( )

x
f x

x

−
=  và 

3 2

2

1
( )

x x
g x

x

+ +
= . 

a) Tính 
0

lim ( )
x

f x
→

 ;
0

lim ( )
x

g x
→

; lim ( )
x

f x
→+∞

 và lim ( )
x

g x
→+∞

. 

b) Hai đường cong sau đây (h. 60) là đồ thị của hai hàm số đã cho. Từ kết 
quả câu a), hãy xác định xem đường cong nào là đồ thị của mỗi hàm số đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   a)        b)    

 Hình 60 
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7.  Xét tính liên tục trên  của hàm số  

2 2
nếu 2( ) 2

5 nếu 2.

x x
xg x x

x x

⎧ − −⎪ >= ⎨ −
⎪ − ≤⎩

    

              
 

8.  Chứng minh rằng phương trình x5 − 3x4 + 5x − 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm 
nằm trong khoảng (−2 ; 5). 

 
Bài tập trắc nghiệm 

9.  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? 

(A) Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm. 

(B) Nếu (un) là dãy số tăng thì lim nu = +∞ . 

(C) Nếu lim nu = +∞  và lim nv = +∞  thì lim( ) 0n nu v− = . 

(D) Nếu n
nu a=  và −1 < a < 0 thì lim 0nu = . 

10.  Cho dãy số (un) với un = 
2

1 2 3 ...
.

1

n

n

+ + + +

+
 

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?  

(A) lim nu =  0 ;  (B) lim nu =
1

2
 ;   (C) lim 1nu =  ;  

(D) Dãy (un) không có giới hạn khi n → +∞.  

11.  Cho dãy số (un) với un = 22 ( 2) ... ( 2) .n+ + +  

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) 2 2
lim 2 ( 2) ... ( 2) ...

1 2
n

nu = + + + + =
−

 ; 

(B) lim nu = − ∞  ;    

(C) lim nu = +∞  ; 

(D) Dãy số ( )nu  không có giới hạn khi n → +∞. 
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Chọn phương án đúng : 

12. 
1

3 1
lim

1x

x

x−→

− −
−

 bằng : 

(A) −1 ;    (B) −∞ ;   (C) −3 ;    (D) +∞. 

13.  Cho hàm số 
21

( )
x

f x
x

−
= . 

lim ( )
x

f x
→−∞

 bằng : 

(A) +∞ ;    (B) 1 ;    (C) −∞ ;   (D) −1. 

14.  Cho hàm số  

3
 nếu   3

( )  1 2
               nếu   3. 

x
x

f x x
m x

−⎧ ≠⎪= + −⎨
⎪ =⎩

 

Hàm số đã cho liên tục tại x = 3 khi m bằng : 

(A) 4 ;     (B) −1 ;    (C) 1 ;    (D) − 4. 

15. Cho phương trình  

34 4 1 0.x x− + − =             (1)  

Mệnh đề sai là : 

(A) Hàm số 3( ) 4 4 1f x x x= − + −  liên tục trên  ; 

(B) Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng (−∞ ; 1) ; 

(C) Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (−2 ; 0) ; 

(D) Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng 
1

3 ;
2

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 
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Định nghĩa và  ý  n g h ĩ a  
của đạo hàm 

 
 
I  −  đạo hàm tại một điểm 

1.  Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm 

1  

Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường s (mét) đi 

được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t (phút). ở những phút đầu tiên, 

hàm số đó là s = t2. 

Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t ; t0] với t0 = 3 và t = 2 ; 

t = 2,5 ; t = 2,9 ; t = 2,99. 

Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần t0 = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Bài toán tìm vận tốc tức thời 

Một chất điểm M chuyển động trên trục s'Os (h. 61). 

 

 

 

 
Hình 61 

s' O s(t) ss(t  )0
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Quãng đường s của chuyển động là một hàm số của thời gian t 

s = s(t). 

Hãy tìm một đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động 

tại thời điểm t0. 

Giải. Trong khoảng thời gian từ t0 đến t, chất điểm đi được quãng đường là 

s − s0 = s(t) − s(t0). 

Nếu chất điểm chuyển động đều thì tỉ số 

0 0

0 0

( ) ( )s s s t s t

t t t t

− −
=

− −
  

là một hằng số với mọi t. 

Đó chính là vận tốc của chuyển động tại mọi thời điểm. 

Nếu chất điểm chuyển động không đều thì tỉ số trên là vận tốc trung bình 

của chuyển động trong khoảng thời gian 0t tư . 

Khi t càng gần t0, tức là 0t tư  càng nhỏ thì vận tốc trung bình càng thể 

hiện được chính xác hơn mức độ nhanh chậm của chuyển động tại thời 

điểm t0. 

Từ nhận xét trên, người ta đưa ra định nghĩa sau đây. 

Giới hạn hữu hạn (nếu có) 

0

0

0

( ) ( )
lim
→

−
−t t

s t s t

t t
 

được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t0. 

Đó là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động tại thời 

điểm t0. 

b) Bài toán tìm cường độ tức thời 

Điện lượng Q truyền trong dây dẫn là một hàm số của thời gian t :  

Q = Q(t). 
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Cường độ trung bình của dòng điện trong khoảng thời gian 0t tư  là  

0

0

( ) ( )
tb

Q t Q t
I

t t

−
=

−
. 

Nếu 0t tư  càng nhỏ thì tỉ số này càng biểu thị chính xác hơn cường độ 

dòng điện tại thời điểm t0. Người ta đưa ra định nghĩa sau đây. 

Giới hạn hữu hạn (nếu có)  

0

0

0

( ) ( )
lim

t t

Q t Q t

t t→

−
−

 

được gọi là cường độ tức thời của dòng điện tại thời điểm t0.  

Nhận xét 

Nhiều bài toán trong Vật lí, Hoá học, ... đưa đến việc tìm giới 

hạn dạng 
0

0

0

( ) ( )
lim

x x

f x f x

x x→

−
−

, trong đó y = f(x) là một hàm số 

đã cho. Giới hạn trên dẫn tới một khái niệm quan trọng trong 
Toán học, đó là khái niệm đạo hàm. 

2.  Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 

định nghĩa 

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; b) và x0 ∈ (a ; b). 

Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) 

0

0

0

( ) ( )
lim

x x

f x f x

x x→

−
−

 

thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số y = f(x) tại 

điểm x0 và kí hiệu là f '(x0) (hoặc y'(x0)), tức là 

0

0
0

0

( ) ( )
'( ) lim .

x x

f x f x
f x

x x→

−
=

−
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Chú ý 

Đại lượng Δx = x − x0 được gọi là số gia của đối số tại x0. 

Đại lượng Δy = f(x) − f(x0) = f(x0 + Δx) − f(x0) được gọi là số 
gia tương ứng của hàm số. Như vậy 

0
0

'( ) lim
x

y
y x

xΔ →

Δ
=

Δ
. 

3.  Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa 

2  

Cho hàm số y = x2. Hãy tính 0'( )y x  bằng định nghĩa.  

Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 bằng định nghĩa, ta có quy 
tắc sau đây. 

Quy tắc 

Bước 1. Giả sử Δx là số gia của đối số tại x0, tính  

Δy = f(x0 + Δx) − f(x0). 

Bước 2. Lập tỉ số 
y

x

Δ
Δ

. 

Bước 3. Tìm 
0

lim
x

y

xΔ →

Δ
Δ

. 

Ví dụ 1. Tính đạo hàm của hàm số 
1

( )f x
x

=  tại điểm x0 = 2. 

Giải. Giả sử Δx là số gia của đối số tại x0 = 2. Ta có  

1 1
(2 ) (2)

2 2 2(2 )

x
y f x f

x x

Δ
Δ = + Δ − = − = −

+ Δ + Δ
 ; 

1

2(2 )

y

x x

Δ
= −

Δ + Δ
 ; 

0
lim
x

y

xΔ →

Δ
=

Δ 0

1 1
lim .

2(2 ) 4x xΔ →

−
= −

+ Δ
 

Vậy 
1

'(2)
4

f = − .  
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4.  Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 

Định lí 1 

Nếu hàm số ( )y f x=  có đạo hàm tại 0x  thì nó liên tục tại 

điểm đó. 

Chú ý 
a) Định lí trên tương đương với khẳng định : 
Nếu hàm số ( )y f x=  gián đoạn tại 0x  thì nó không có đạo 

hàm tại điểm đó. 
b) Mệnh đề đảo của Định lí 1 không đúng. 
Một hàm số liên tục tại một điểm có thể không có đạo hàm tại 
điểm đó. 

Chẳng hạn, hàm số  
2 nếu 0

( )
nếu 0

x x
f x

x x

⎧⎪− ≥= ⎨
<⎪⎩

 

liên tục tại x = 0 nhưng không có đạo hàm tại đó. 
Ta nhận xét rằng đồ thị của hàm số 
này là một đường liền, nhưng bị 
"gãy" tại điểm O(0 ; 0) (h. 62). 

5.  ý nghĩa hình học của đạo hàm 
3  

a) Vẽ đồ thị của hàm số 
2

( )
2

x
f x = . 

b) Tính f '(1).  

c) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 
1

2
) 

và có hệ số góc bằng f '(1). Nêu nhận 
xét về vị trí tương đối của đường thẳng 
này và đồ thị hàm số đã cho.  

a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng 

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường 
cong (C). Giả sử (C) là đồ thị của hàm 
số y = f(x) và 0 0 0( ; ( )) ( ).M x f x C∈  KÝ 

hiệu M(x ; f(x)) là một điểm di chuyển 
trên (C). Đường thẳng 0M M  là một cát 

tuyến của (C) (h.63). Hình 63 

Hình 62 
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Nhận xét rằng khi 0x x→  thì M(x ; f(x)) di chuyển trên (C) tới điểm 

0 0 0( ; ( ))M x f x  và ngược lại. Giả sử cát tuyến 0M M  có vị trí giới hạn, kí hiệu 

là 0M T  thì 0M T  được gọi là tiếp tuyến của (C) tại 0M . Điểm 0M  được 

gọi là tiếp điểm.  

Sau đây, ta không xét trường hợp tiếp tuyến song song hoặc trùng với Oy. 

b) ý nghĩa hình học của đạo hàm 

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; b) và có đạo hàm tại  

x0 ∈ (a ; b). Gọi (C) là đồ thị của hàm số đó. 

Định lí 2 

Đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 là hệ số góc của 

tiếp tuyến M0T của (C) tại điểm M0 (x0 ; f(x0)).     
   

Chứng minh. Giả sử M(x0 + Δx ; f(x0 + Δx)) là điểm di chuyển trên (C). Ta 
có (h.64) 

0 ,M H x= Δ .HM y= Δ  

Hệ số góc của cát tuyến M0M là tanϕ, trong đó ϕ là góc tạo bởi trục Ox và 

vectơ 0M M  như trên Hình 64a hoặc 64b. Ta có 

0
tan

HM y

xM H
ϕ Δ

= =
Δ

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 64 
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Khi M dần tới M0 (M → M0) thì Δx → 0 và ngược lại. 

Theo giả thiết, f(x) có đạo hàm tại x0 nên tồn tại giới hạn 

0
0

0
'( ) lim lim tan

x M M

y
f x

x
ϕ

Δ → →

Δ
= =

Δ
. 

Vậy khi M → M0 thì cát tuyến M0M dần tới vị trí giới hạn là đường thẳng 

M0T, có hệ số góc bằng
0

0lim tan '( )
M M

f xϕ
→

= . 

Đường thẳng M0T là tiếp tuyến tại M0 của (C). 

Vậy f  ' (x0) là hệ số góc của tiếp tuyến tại M0 của đồ thị (C).  

c) Phương trình tiếp tuyến 

4  

Viết phương trình đường thẳng đi qua M0(x0 ; y0) và có hệ số góc k.  

Từ ý nghĩa hình học của đạo hàm ta có định lí sau đây. 

Định lí 3 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số y = f(x) 

tại điểm M0(x0 ; f(x0)) là  

0 0 0'( )( ),y y f x x x− = −  

trong đó y0 = f(x0). 
 

5  

Cho hàm số = − + −2 3 2.y x x  Tính y'(2) bằng định nghĩa. 

VÝ dô 2. Cho parabol y = −x2 + 3x − 2.      

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ 0 2.x =  

Giải. Bằng định nghĩa ta tính được y'(2) = −1. Do đó, hệ số góc của tiếp 
tuyến là −1. Ngoài ra ta có y(2) = 0. 

Vậy phương trình tiếp tuyến của parabol tại điểm M0(2 ; 0) là 

y − 0 = (−1).(x − 2) hay y = −x + 2.  
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6.  ý nghĩa vật lí của đạo hàm 

a) Vận tốc tức thời 

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = s(t), với s = s(t) là 
một hàm số có đạo hàm. Như đã thấy trong bài toán mở đầu, vận tốc tức thời 

của chuyển động tại thời điểm t0 là đạo hàm của hàm số s = s(t) tại t0 : 

v(t0) = s'(t0). 

b) Cường độ tức thời 

Nếu điện lượng Q truyền trong dây dẫn là một hàm số của thời gian : Q = Q(t) 
(Q = Q(t) là một hàm số có đạo hàm) thì cường độ tức thời của dòng điện 

tại thời điểm t0 là đạo hàm của hàm số Q = Q(t) tại t0 : 

I(t0) = Q'(t0). 

II −  đạo hàm trên một khoảng 

6  
Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số :  

a) f(x) = x2 tại điểm x bất kì ;      b) 
1

( ) =g x
x

 tại điểm bất kì 0.x ≠  

Định nghĩa  

Hàm số y = f(x) được gọi là có đạo hàm trên khoảng (a ; b) 
nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm x trên khoảng đó.  

Khi đó, ta gọi hàm số f ' : (a ; b) →  

 '( )x f x  

là đạo hàm của hàm số y = f(x) trên khoảng (a ; b), kí hiệu là 
y' hay f '(x). 

Ví dụ 3. Hàm số y = x2 có đạo hàm y' = 2x trên khoảng (−∞ ; +∞). 

Hàm số 
1

y
x

=  có đạo hàm 
2

1
'y

x
= −  trên các khoảng (−∞ ; 0) và (0 ; +∞). 

 



 154 

B μ i  ® ä c  t h ª m  

® ¹ o  h µ m  m é t  b ª n   

Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên khoảng ( ; )a b  và 0 ( ; )x a b∈ . Có thể không 

tồn tại giới hạn (hữu hạn) 

0

0

0

( ) ( )
lim

x x

f x f x

x x→

−

−
 

nhưng tồn tại các giới hạn một bên 

0

0

0

( ) ( )
lim ,

x x

f x f x

x x+→

−

−
 

0

0

0

( ) ( )
lim .

x x

f x f x

x x−→

−

−
 

Khi đó, ta nói hàm số có đạo hàm một bên. 

Định nghĩa 1 

Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) bên phải 

0

0

0

( ) ( )
lim ,

x x

f x f x

x x+→

−

−
 

ta sẽ gọi giới hạn đó là đạo hàm bên phải của hàm số ( )y f x=  tại 

0x x=  và kí hiệu là 0'( )f x+ .  

Tương tự, giới hạn (hữu hạn) bên trái (nếu tồn tại) 

0

0

0

( ) ( )
lim

x x

f x f x

x x−→

−

−
 

được gọi là đạo hàm bên trái của hàm số ( )y f x=  tại 0x x=  và kí hiệu 

là 0'( ).f x−  

Các đạo hàm bên phải và bên trái được gọi chung là đạo hàm một bên. 

Từ các tính chất của giới hạn một bên suy ra ngay định lí sau đây. 

Định lí 

Hàm số ( )y f x=  có đạo hàm tại 0x  khi và chỉ khi 0'( ),f x+  

0'( )f x−  tồn tại và bằng nhau. Khi đó, ta có  

0 0 0'( ) '( ) '( ).f x f x f x+ −= =  
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Ví dụ 1.  Chứng minh rằng hàm số 

2x  nếu x ≥ 0 

−x nÕu x < 0 

có các đạo hàm một bên, nhưng không có đạo hàm tại 0 0.x =  

Giải. Ta có :  

2

0 0

( ) (0)
'(0 ) lim lim 0

0x x

f x f x
f

x x+

+

→ →

−
= = =

− +
 ; 

       
0 0

( ) (0)
'(0 ) lim lim 1.

0x x

f x f x
f

x x− −

−

→ →

− −
= = = −

−
 

Vậy tại 0 0,x =  hàm số này có đạo hàm bên phải bằng 0, đạo hàm bên trái bằng −1. 

Vì các đạo hàm bên phải và bên trái khác nhau nên hàm số không có đạo hàm 
tại 0 0.x =   

Ví dụ 2. Xét sự tồn tại đạo hàm và các đạo hàm một bên của hàm số 

5 4 nếu 0( )
2 nếu 0

x xf x
x x

⎧⎪− ≥= ⎨
<⎪⎩

 

tại điểm 0.x =  

Giải. Vì   

5 4

0 0

( ) (0) 0
lim lim

0 0x x

f x f x

x x+ +→ →

− − −
= =

− − 50

1
lim

x x+→
− = −∞  

nên hàm số không có đạo hàm bên phải tại x = 0. 

Vì      

0 0

( ) (0) 2
lim lim 2

0x x

f x f x

x x− −→ →

−
= =

−
 

nên hàm số có đạo hàm bên trái tại x = 0 và '(0 ) 2.f − =  

Từ định lí suy ra rằng hàm số đã cho không có đạo hàm tại 0.x =   

Định nghĩa 2 

Hàm số ( )y f x=  được gọi là có đạo hàm trên đoạn [a ; b] nếu thoả mãn 

các điều kiện sau :  

Có đạo hàm tại mọi ( ; )x a b∈  ; 

Có đạo hàm bên phải tại x = a ; 

Có đạo hàm bên trái tại x = b. 

( )f x
⎧

= ⎨
⎩
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Bài tập 

1.  Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng : 

a) x0 = 1 ; Δx = 1 ;        

b) x0 = 1 ; Δx = − 0,1. 

2.  Tính Δy và 
y

x

Δ
Δ

 của các hàm số sau theo x và Δx : 

a) y = 2x − 5 ;        b) y = x2 − 1 ; 

c) y = 2x3 ;         d) 
1

y
x

= . 

3.  Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra : 

a) y = x2 + x  tại x0 = 1 ; 

b) 
1

y
x

=    tại x0 = 2 ; 

c) 
1

1

x
y

x

+
=

−
  tại x0 = 0. 

4.  Chứng minh rằng hàm số  
2

2

( 1) nếu 0
( )

nếu 0

x x
f x

x x

⎧ − ≥⎪= ⎨
− <⎪⎩

 

không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2. 

5.  Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong 3y x=  : 

a) Tại điểm (−1 ; −1) ; 

b) Tại điểm có hoành độ bằng 2 ; 

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3. 

6.  Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol 
1

y
x

=  : 

a) Tại điểm 
1

; 2
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ; 

b) Tại điểm có hoành độ bằng −1 ; 

c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng 
1

4
− . 
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7.  Một vật rơi tự do theo phương trình 21
,

2
s gt=  trong đó g ≈ 9,8 m/s2 là gia 

tốc trọng trường. 

a) Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t 
(t = 5 s) đến t + Δt, trong các trường hợp Δt = 0,1 s ; Δt = 0,05 s ; Δt = 0,001 s. 

b) Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5 s. 

 

 

 

q u y  t ¾ c  t Ý n h  ® ¹ o  hàm  

 
I  −  Đạo hàm của một số hàm số thường gặp 

1  

Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số y = x3 
tại điểm x tuỳ ý. 

Dự đoán đạo hàm của hàm số y = x100 tại điểm x. 

Việc tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa nói chung phức tạp. Đối 
với một số hàm số thường gặp, ta có những công thức cho phép tính một 
cách nhanh chóng đạo hàm của chúng tại một điểm. 

Định lí 1 

Hàm số y = xn (n ∈ , n > 1) có đạo hàm tại mọi x ∈  và  

1( ) 'n nx nx −= . 

 

Chứng minh.  Giả sử Δx là số gia của x, ta có : 

Δy  = (x + Δx)n − xn 

= (x + Δx − x) [(x + Δx)n −1 + (x + Δx)n−2 x + ... + (x + Δx)xn−2 + xn−1] 

= Δx[(x + Δx)n−1 + (x + Δx)n−2 x + ... + (x + Δx)xn−2 + xn−1] ; 
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y

x

Δ
Δ

 = (x + Δx)n−1 + (x + Δx)n−2x + ... + (x + Δx)xn−2 + xn−1 ; 

1 1 1 1

0 số hạng
lim ...n n n n

x n

y
x x x nx

x
− − − −

Δ →

Δ
= + + + =

Δ
. 

VËy 1( ) ' .n nx nx −=  

Nhận xét 

a) Đạo hàm của hàm hằng bằng 0 :   ( ) ' 0c = . 

b) Đạo hàm của hàm số y = x bằng 1 :  (x)' = 1. 

2  
Chứng minh các khẳng định trong nhận xét trên. 

Định lí 2 

Hàm số y x=  có đạo hàm tại mọi x dương và  

1
( ) '

2
x

x
= .  

Chứng minh. Giả sử Δx là số gia của x dương sao cho x + Δx > 0. Ta có 

y x x xΔ = + Δ −  ; 

( )( )

( )

y x x x x x x x x x

x x x x x x

Δ + Δ − + Δ − + Δ +
= =

Δ Δ Δ + Δ +
 

     
1

( )

x x x

x x x x x x x

+ Δ −
= =

Δ + Δ + + Δ +
 ; 

0 0

1 1
lim lim

2x x

y

x x x x xΔ → Δ →

Δ
= =

Δ + Δ +
. 

Vậy đạo hàm của hàm số y x=  là 
1

' .
2

y
x

=   

3  

Có thể trả lời ngay được không, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số ( )f x x=  

tại x = −3 ; x  = 4 ? 
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ii −  Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương 

1.  Định lí 

Định lí 3 

Giả sử u = u(x), v = v(x) là các hàm số có đạo hàm tại điểm 
x thuộc khoảng xác định. Ta có : 

(u + v)' = u' + v'            (1) 

(u − v)' = u' − v'            (2) 

(uv)' = u'v + uv'            (3) 

'u

v
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠ 2

' 'u v uv

v

−
 (v = v(x) ≠ 0).       (4) 

Chứng minh. Ta chứng minh các công thức (1) và (2). 

Xét hàm y = u + v. Giả sử Δx là số gia của x. Ta có số gia tương ứng của u 

là Δu, của v là Δv và của y = u + v là 

Δy = [(u + Δu) + (v + Δv)] − (u + v) = Δu + Δv. 

Từ đó  
y u v

x x

Δ Δ + Δ
=

Δ Δ
 ; 

0 0 0
lim lim lim ' ' .
x x x

y u v
u v

x x xΔ → Δ → Δ →

Δ Δ Δ
= + = +

Δ Δ Δ
 

Vậy (u + v)' = u' + v'.  

Chứng minh tương tự, ta có (u − v)' = u' − v'.  

Bằng quy nạp toán học, ta chứng minh được 

(u1 ± u2 ± ... ± un)' = 1 2' ' ... 'nu u u± ± ± . 

Các công thức khác được chứng minh tương tự. 

4  
áp dụng các công thức trong Định lí 3, hãy tính đạo hàm của các hàm số 

3 55 2= −y x x  ; 3 .y x x= −  
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Ví dụ 1. Tìm đạo hàm của hàm số 2 4y x x x= − + . 

Giải. 2 4 3 1
( ) ' 2 4 .

2
x x x x x

x
− + = − +   

Ví dụ 2. Tìm đạo hàm của hàm số 3 5( )y x x x= − . 

Giải. Ta có  

3 5 3 5 3 5[ ( )]' ( ) '( ) ( ) 'x x x x x x x x x− = − + −  

   2 5 3 41
3 ( ) 5

2
x x x x x

x

⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

     2 3 41
3 8 .

2
x x x x

x

⎛ ⎞= + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

2.  Hệ quả 

Hệ quả 1 

Nếu k là một hằng số thì  ( ) ' '.ku ku=  

Hệ quả 2  

'

2

1 'v

v v

⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (v = v(x) ≠ 0). 

 

5  
Hãy chứng minh các hệ quả trên và lấy ví dụ minh hoạ. 

Ví dụ 3. Tìm đạo hàm của hàm số 
1 2

3

x
y

x

−
=

+
. 

Giải. Ta có  

'1 2

3

x

x

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ + ⎠ 2

(1 2 ) '( 3) (1 2 )( 3) '

( 3)

x x x x

x

− + − − +
=

+
 

2

2( 3) (1 2 )

( 3)

x x

x

− + − −
=

+ 2

7

( 3)x

−
=

+
.  
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iii −  Đạo hàm của hàm hợp 

1.  Hàm hợp 

 
 
 
 

 

 

Hình 65 

Giả sử u = g(x) là hàm số của x, xác định trên khoảng (a ; b) và lấy giá trị trên 

khoảng (c ; d) ; y = f(u) là hàm số của u, xác định trên (c ; d) và lấy giá trị trên 
. Khi đó, ta lập một hàm số xác định trên (a ; b) và lấy giá trị trên  theo 

quy tắc sau (h.65) : 

x  f(g(x)). 

Ta gọi hàm y = f(g(x)) là hàm hợp của hàm y = f(u) với u = g(x).  

Ví dụ 4. Hàm số y = (1 − x3)10 là hàm hợp của hàm số y = u10 với u = 1 − x3.   

Ví dụ 5. Hàm số y = sin(ωt + γ) là hàm hợp của hàm số siny u=  với 

u = ωt + γ ; ω, γ là những hằng số.  

6  

Hàm số 2 1y x x= + +  là hàm hợp của các hàm số nào ? 

2.  Đạo hàm của hàm hợp 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 

Định lí 4 

Nếu hàm số u = g(x) có đạo hàm tại x là 'xu  và hàm số y = f(u) 

có đạo hàm tại u là 'uy  thì hàm hợp y = f(g(x)) có đạo hàm tại 

x là  

' ' . 'x u xy y u= . 

u = g(x)

fg

y = f(u)a b c d

y =  f(g(x)).

x
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Ví dụ 6. Tìm đạo hàm của hàm số y = (1 − 2x)3. 

Giải. Đặt u = 1 − 2x thì y = u3, 2' 3 ,uy u=  ' 2.xu = −  

Theo công thức tính đạo hàm của hàm hợp, ta có  

2 2' ' . ' 3 .( 2) 6 .x u xy y u u u= = − = −  

Vậy  2' 6(1 2 ) .xy x= − −   

Ví dụ 7. Tìm đạo hàm của hàm số 
5

3 4
y

x
=

−
. 

Giải. Đặt u = 3x − 4 thì 
5

.y
u

=   

Theo công thức tính đạo hàm của hàm hợp, ta có  

2 2

5 15
' ' . ' .3

(3 4)
x u xy y u

u x

−
= = − =

−
.  

Bảng tóm tắt 

(u + v − w)' = u' + v' − w' 

(ku)'   = ku'   (k là hằng số) 

(uv)'   = u'v + uv' 

'u

v
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   = 
2

' 'u v uv

v

−
 

'1

v
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   = 
2

'v

v

−
 

y'x    = y'u . u'x 

 
Bài tập 

1.  Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = 7 + x − x2 tại x0 = 1 ;    

b) y = x3 − 2x + 1 tại x0 = 2. 
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2.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = x5 − 4x3 + 2x − 3 ;     b) 
1 1

4 3
y x= −  + x2 − 0,5x4 ; 

c) 
4 3 22 4

1
2 3 5

x x x
y = − + − ;    d) y = 3x 5(8 − 3x2). 

3.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = (x7 − 5x2)3 ;        b) y = (x2 + 1) (5 − 3x2) ; 

c) 
2

2

1

x
y

x
=

−
  ;        d) 

2

3 5

1

x
y

x x

−
=

− +
 ; 

e) 
3

2

n
y m

x

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (m, n là các hằng số). 

4.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = x2 − x x  + 1 ;      b) 22 5y x x= − − ; 

c) 
3

2 2

x
y

a x
=

−
 (a là hằng số) ;  d) 

1
.

1

x
y

x

+
=

−
 

5.  Cho y = x3 − 3x 2 + 2. Tìm x để : 

a) y' > 0 ;           b) y' < 3. 

 

đạo hàm  c ủ a  hàm  s ố  
lượng giác 

 
 

1.  Giới hạn của 
sin x

x
 

1  

Tính 
sin0,01 sin0,001

,
0,01 0,001

 bằng máy tính bỏ túi. 

Ta thừa nhận định lí sau đây. 
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Định lí 1   

0

sin
lim 1.
x

x

x→
=  

 

Ví dụ 1. Tính
0

tan
lim
x

x

x→
. 

Giải. Ta có 

0 0 0 0

tan sin 1 sin 1
lim lim . lim . lim 1.

cos cosx x x x

x x x

x x x x x→ → → →

⎛ ⎞= = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

VÝ dô 2. TÝnh 
0

sin 2
lim
x

x

x→
. 

Giải. 
0 0 0

sin 2 sin 2 sin 2
lim lim 2 2 lim 2.1 2.

2 2x x x

x x x

x x x→ → →

⎛ ⎞= = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

2.  Đạo hàm của hàm số y = sin x 

Định lí 2 

Hàm số y = sin x có đạo hàm tại mọi x ∈  và (sin ) ' cosx x= . 

Chứng minh. Giả sử Δx là số gia của x. Ta có : 

Δy = sin(x + Δx) − sin x = 2sin .cos
2 2

x x
x

Δ Δ⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ; 

sinsin
222cos cos

2 2
2

xx
y x x

x x
xx x

ΔΔ
Δ Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ΔΔ ⎝ ⎠ Δ ⎝ ⎠

 ; 

0 0 0

sin
2lim lim cos . lim .

2
2

x x x

x
y x

x
xxΔ → Δ → Δ →

Δ
Δ Δ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ΔΔ ⎝ ⎠
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Vì 
0

lim cos cos
2x

x
x x

Δ →

Δ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (do tính liên tục của hàm số y = cos x) 

và 
0

sin
2lim 1

2
x

x

xΔ →

Δ

=
Δ

 nên 
0

lim
x

y

xΔ →

Δ
Δ

 = 1. cos x = cos x. 

Vậy y' = (sin x)' = cos x.  

Chú ý 

Nếu y = sin u và u = u(x) thì 

(sin ) ' ' . cos .u u u=  

Ví dụ 3. Tìm đạo hàm của hàm số sin 3
5

y x
π⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Giải. Đặt 3
5

u x
π

= +  thì u' = 3 và y = sin u. 

Ta có y' = u'cos u = 3cos 3
5

x
π⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
.  

3.  Đạo hàm của hàm số y = cos x 

2 

Tìm đạo hàm của hàm số sin
2

y x
π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Định lí 3  

Hàm số y = cos x có đạo hàm tại mọi x ∈  và (cos ) ' sin .x x= −  

Từ nhận xét cos sin
2

x x
π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 suy ra ngay điều phải chứng minh. 

Chú ý.  

Nếu y = cos u và u = u(x) thì 

(cos ) ' '.sin .u u u= −  
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Ví dụ 4. Tìm đạo hàm của hàm số y = cos(x3 − 1). 

Giải. Đặt u = x3 − 1 thì u' = 3x2 và y = cos u. 

Ta có 

y' = −u'sin u = −3x2sin(x3 − 1).  

4.  Đạo hàm của hàm số y = tan x 

3 

Tìm đạo hàm của hàm số  
sin

( )
cos

x
f x

x
=  , .

2
x k k

π⎛ ⎞≠ + π ∈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Định lí 4 

Hàm số y = tan x có đạo hàm tại mọi x ≠ 
2

π
 + kπ, k ∈  và  

2

1
(tan ) '

cos
x

x
= ⋅  

áp dụng quy tắc tính đạo hàm của một thương đối với hàm số 
sin ,tan
cos

x
x

x
=  

suy ra điều phải chứng minh. 

Chú ý  

Nếu y = tan u và u = u(x) thì ta có 

2

'
(tan ) ' .

cos

u
u

u
=  

 

Ví dụ 5. Tìm đạo hàm của hàm số y = tan(3x2 + 5). 

Giải. Đặt u = 3x2 + 5 thì u' = 6x và y = tan u. 

Ta có  

     
2

'
'

cos

u
y

u
= =

2 2

6
.

cos (3 5)

x

x +
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5.  Đạo hàm của hàm số y = cot x 

4 

Tìm đạo hàm của hàm số 

tan
2

y x
π⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 víi ,x k k≠ π ∈ .  

Định lí 5 

Hàm số y = cot x có đạo hàm tại mọi x ≠ kπ, k ∈  và  

2

1
(cot ) '

sin
x

x
= − ⋅  

Chú ý  

Nếu y = cot u và u = u(x), ta có 

2

'
(cot ) ' .

sin

u
u

u
= −  

Ví dụ 6. Tìm đạo hàm của hàm số  

y = cot3(3x − 1). 

Giải. Đặt  u = cot(3x − 1) thì 3.y u=  

Theo công thức đạo hàm của hàm hợp, ta có  

2' ' . ' 3 . 'x u x xy y u u u= =  

23cot (3 1)[cot(3 1)]'x x= − −  

2
2

(3 1) '
3cot (3 1).

sin (3 1)

x
x

x

− −
= −

−
 

2
2

3
3cot (3 1).

sin (3 1)
x

x

−
= −

−
 

2

4

9cos (3 1)
.

sin (3 1)

x

x

−
= −

−
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Bảng đạo hàm 

(xn)' = nxn−1 

2

'1 1

x x

⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1
( ) '

2
x

x
=  

 (un)' = nun−1.u' 

2

'1 'u

u u

⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

'
( ) '

2

u
u

u
=  

(sin x)' = cos x 

(cos x)' = −sin x 

2

1
(tan ) '

cos
x

x
=  

2

1
(cot ) '

sin
x

x
= −  

 (sin u)' = u'.cos u 

(cos u)' = −u'.sin u 

2

'
(tan ) '

cos

u
u

u
=  

2

'
(cot ) '

sin

u
u

u
= −  

 

Bài tập 

1.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) 
1

5 2

x
y

x

−
=

−
 ;         b) 

2 3

7 3

x
y

x

+
=

−
 ; 

c) 
2 2 3

3 4

x x
y

x

+ +
=

−
 ;       d)

2

2

7 3

3

x x
y

x x

+ +
=

−
. 

2.  Giải các bất phương trình sau : 

a) y' < 0 với 
2 2

1

x x
y

x

+ +
=

−
 ;    

b) y' ≥ 0 với 
2 3

1

x
y

x

+
=

+
 ; 

c) y' > 0 với 
2

2 1

4

x
y

x x

−
=

+ +
. 
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3.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = 5sin x − 3cos x ;       b) 
sin cos

sin cos

x x
y

x x

+
=

−
 ; 

c) y = x cot x ;          d) 
sin

sin

x x
y

x x
= +  ; 

e) 1 2 tany x= + ;        f) 2sin 1 .y x= +  

4.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) y = (9 − 2x)(2x3 − 9x2 + 1) ;   b) 
2

1
6 (7 3)y x x

x

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 ; 

c) 2( 2) 1y x x= − + ;      d) y = tan2x − cot x2 ; 

e) cos
1

x
y

x
=

+
 . 

5.  TÝnh 
'(1)

'(1)

f

ϕ
, biết rằng f(x) = x2 và ( ) 4 sin .

2

x
x xϕ π

= +  

6.  Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x : 

a) y = sin6x + cos6x + 3sin2x.cos2x ; 

b) 2 2 2 2
cos cos cos

3 3 3
y x x x

π π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + + + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

                  2 22
cos 2sin .

3
x x

π⎛ ⎞+ + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

7.  Giải phương trình f '(x) = 0, biết rằng : 

a) f(x) = 3cos x + 4sin x + 5x ;   

b) f(x) = 1 − sin(π + x) + 
2

2 cos .
2

xπ +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

8.  Giải bất phương trình '( )f x  > g'(x), biết rằng : 

a) 3( ) 2f x x x= + − , 2( ) 3 2g x x x= + +  ; 

b) 3 2( ) 2 3f x x x= − + , 
2

3( ) 3.
2

x
g x x= + −  
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V i  ph© n  

 

1. Định nghĩa 

  

Cho hàm số ( )f x x= , x0 = 4 và Δx = 0,01. Tính f '(x0) Δx. 

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a ; b) và có đạo hàm tại x ∈ (a ; b). 
Giả sử Δx là số gia của x. 

Ta gọi tích f '(x)Δx là vi phân của hàm số y = f(x) tại x ứng với 
số gia Δx, kí hiệu là df(x) hoặc dy, tức là 

d d ( ) '( ) .y f x f x x= = Δ  

Chó ý 

áp dụng định nghĩa trên vào hàm số y = x, ta có 

dx = d(x) = (x)'Δx = 1.Δx = Δx. 

Do đó, với hàm số ( )y f x=  ta có   

d d ( ) '( )d .y f x f x x= =  

Ví dụ 1. Tìm vi phân của các hàm số sau : 

a) y = x3 − 5x + 1 ;     

b) y = sin3x. 

Giải  

a) y = x3 − 5x + 1, y' = 3x2 − 5. 

VËy dy = d(x3 − 5x + 1) = y'dx = (3x2 − 5)dx. 

b) y = sin3x, y' = 3sin2x cosx. 

VËy dy = d(sin3x) = y'dx = 3sin2x cos xdx.  
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2. ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng 

Theo định nghĩa của đạo hàm, ta có  

0
0

'( ) lim .
x

y
f x

xΔ →

Δ
=

Δ
 

Do đó với xΔ  đủ nhỏ thì 

0'( )
y

f x
x

Δ
≈

Δ
 hay 0'( ) .y f x xΔ ≈ Δ  

Từ đó, ta có 0 0 0( ) ( ) '( )f x x f x f x x+ Δ − ≈ Δ  

hay 0 0 0( ) ( ) '( ) .f x x f x f x x+ Δ ≈ + Δ  

Đó là công thức tính gần đúng đơn giản nhất. 

Ví dụ 2. Tính giá trị gần đúng của 3,99.  

Giải. Đặt ( )f x x= , ta có 
1

'( )
2

f x
x

= . 

Theo công thức tính gần đúng, với 0 4,x =  0,01xΔ = −  ta có  

(3,99) (4 0,01) (4) '(4)( 0,01),f f f f= − ≈ + −  

tức là 
1

3,99 4 0,01 4 .( 0,01) 1,9975.
2 4

= − ≈ + − =   

Bài tập 

1.  Tìm vi phân của các hàm số sau : 

a) 
x

y
a b

=
+

 (a, b là các hằng số) ;   

b) 2 2( 4 1)( ).y x x x x= + + −  

2.  Tìm dy, biết : 

a) y = tan2x ;          

b) 
2

cos

1

x
y

x
=

−
. 
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Đạo hàm  c Ê p  h a i  

 

 
I  -  Định nghĩa 

1  

Tính y' và đạo hàm của y', biết : 

a) y = x3 − 5x2 + 4x ;         

b) y = sin3x. 

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm tại mỗi điểm x ∈ (a ; b). 

Khi đó, hệ thức y' = f '(x) xác định một hàm số mới trên khoảng 

(a ; b). Nếu hàm số y' = f '(x) lại có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo 

hàm của y' là đạo hàm cấp hai của hàm số y = f(x) tại x và kí 
hiệu là y" hoặc f "(x). 

chú ý 

 Đạo hàm cấp 3 của hàm số ( )y f x=  được định nghĩa tương tự 

và kí hiệu là '''y  hoặc '''( )f x  hoặc (3)( ).f x  

 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp n − 1, kí hiệu là ( 1)( )nf x−  

(n ∈ , n ≥ 4). Nếu ( 1)( )nf x−  có đạo hàm thì đạo hàm của nó 

được gọi là đạo hàm cấp n của f(x), kí hiệu là y(n) hoặc ( )( )nf x .  

( ) ( 1)( ) ( ( )) ' .n nf x f x−=  

 

Ví dụ. Với y = x5 thì 

   y' = 5x4, y" = 20x3, y"' = 60x2, 

   y(4) = 120x, y(5) = 120 và y(n) = 0 với n > 5. 
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ii −  ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai 

2  

Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có phương trình 21

2
s gt=  (trong đó 

g ≈ 9,8 m/s2). Hãy tính vận tốc tức thời v(t) tại các thời điểm t0 = 4 s ; t1 = 4,1 s. 

Tính tỉ số 
v

t

Δ
Δ

 trong khoảng Δt = t1 − t0. 

Xét chuyển động xác định bởi phương trình s = f(t), trong đó s = f(t) là một 
hàm số có đạo hàm đến cấp hai. Vận tốc tức thời tại t của chuyển động là 
v(t) = f '(t). 

Lấy số gia Δt tại t thì v(t) có số gia tương ứng là Δv. 

Tỉ số 
v

t

Δ
Δ

 được gọi là gia tốc trung bình của chuyển động trong khoảng 

thời gian Δt. Nếu tồn tại 

0
'( ) lim ( )

t

v
v t t

t
γ

Δ →

Δ
= =

Δ
, 

ta gọi v'(t) = γ(t) là gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t. 

Vì v(t) = f '(t) nên 

( ) "( ).t f tγ =  

1.   ý nghĩa cơ học 

Đạo hàm cấp hai f "(t) là gia tốc tức thời của chuyển động s = f(t) tại thời 
điểm t. 

3  

Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do 21

2
s gt= . 

2.  Ví dụ 

Xét chuyển động có phương trình 

s(t) = Asin(ωt + ϕ)   (A, ω, ϕ là những hằng số). 

Tìm gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động. 
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Giải. Gọi v(t) là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t, ta có 

v(t) = s'(t) = [Asin(ωt + ϕ)]' = Aω cos(ωt + ϕ). 

Vậy gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t là 

γ(t) = s"(t) = v'(t) = −Aω2sin(ωt + ϕ).  

 

Bài tập 

1.  a) Cho f(x) = (x + 10)6. Tính f "(2). 

b) Cho f(x) = sin 3x. Tính " , "(0), " .
2 18

f f f
π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

2.  Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau : 

a) 
1

1
y

x
=

−
 ;          b) 

1

1
y

x
=

−
 ; 

c) y = tan x ;          d) y = cos2x. 

 

B ạ n  c ó  b i ế t  

L a i - b ¬ - n Ý t  ( L e i b n i z )   

Đồng thời và độc lập với Niu-tơn, nhà bác học người 
Đức Lai-bơ-nít là người phát minh ra phép tính vi phân 

và tích phân. Nhiều kí hiệu như 
d

, ( )d
d

y
f x x

x ∫ , ... và 

thuật ngữ như "vi phân", "tích phân" ... do Lai-bơ-nít 
đưa ra vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. 

Công thức tính đạo hàm cấp n của tích hai hàm u.v (u và 
v có đạo hàm đến cấp n) sau đây là của Lai-bơ-nít 

    ( ) ( ) 1 ( 1) 2 ( 2)( ) C ' C '' ...n n n n
n nuv u v u v u v− −= + + +  

          ( ) ( ) 1 ( 1) ( )C ... C 'p n p p n n n
n nu v u v uv− − −+ + + + .     (*) 

 

 

 

 

 

 

 

Leibniz 
(1646 − 1716) 
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Có thể chứng minh công thức trên bằng phương pháp quy nạp. 

Lai-bơ-nít sinh ngày 1-7-1646 tại Lai-xích (Leipzig). Cha ông là Giáo sư luân lí đã 
mất khi ông mới 6 tuổi nhưng ông đã kịp thừa hưởng ở người cha lòng ham mê 
môn Lịch sử. Ngoài những buổi học ở trường, Lai-bơ-nít tự trang bị kiến thức nhờ 
thường xuyên đọc sách trong thư viện của cha. Ông học tiếng La-tinh lúc 8 tuổi, 
đến 10 tuổi, ông đã làm thơ bằng tiếng La-tinh. Sau đó, ông học tiếng Hy Lạp và 
rất giỏi thứ tiếng này nhờ sự cố gắng rất lớn. Năm 15 tuổi, Lai-bơ-nít là sinh viên 
luật của Trường Đại học Tổng hợp Lai-xích. Trong hai năm đầu, ngoài việc theo 
học Luật, ông đọc rất nhiều sách về Triết học, năm 17 tuổi (1663), nhờ bản luận 
văn xuất sắc về một trong những học thuyết lớn về Triết học, Lai-bơ-nít được 
nhận Bằng Cử nhân. 

Mùa hè 1663, Lai-bơ-nít chuyển sang học các giáo trình toán của Erhard Weigel 
ở Trường Đại học Tổng hợp Iéna. 

Năm 20 tuổi (1666), ông trở lại học Luật ở Lai-xích và chuẩn bị thi lấy Bằng Tiến 
sĩ. Vì ghen tị, người ta từ chối cấp Bằng Tiến sĩ cho Lai-bơ-nít. Họ nêu lí do là ông 
còn quá trẻ. Song thật ra vì ông hiểu biết về luật nhiều hơn tất cả các giáo sư ở 
Lai-xích cộng lại. 

Chán ngấy thái độ hẹp hòi bao trùm Trường Đại học Lai-xích, ông rời thành phố 

quê hương đến Nuy-răm-be (Nuremberg). ở đây, ông được phong học vị Tiến sĩ 
vào ngày 4-11-1666 nhờ công trình về phương pháp giảng dạy mới về luật. 
Hơn nữa, người ta còn mời ông giữ chức vụ Giáo sư luật, nhưng ông từ chối. 
Lai-bơ-nít đã soạn công trình về giảng dạy Luật và đề xuất kế hoạch cải tiến của 
mình trên đường đi từ Lai-xích đến Nuy-răm-be. Một trong những đặc trưng của 
cuộc đời Lai-bơ-nít là ông có thể làm việc trong bất kì điều kiện nào, ở bất kì đâu, 
và trong mọi thời điểm. Ông đọc, viết, nghiền ngẫm không ngừng. Ông đã viết 
phần lớn các công trình toán học của mình (không kể những công trình đặc sắc 
về rất nhiều lĩnh vực khác nhau) trong các chuyến xe ngựa trên những con đường 
nhỏ ở châu Âu hồi thế kỉ XVII khi ông phải đi đây, đi đó theo yêu cầu của khách 
hàng. Hoạt động không mệt mỏi này của ông đã để lại cho chúng ta một khối 
lượng giấy viết đủ loại, đủ cỡ và phải lớn như một đống cỏ khô, chưa kịp phân 
loại, và mới chỉ được công bố một phần. Ngày nay, phần lớn số giấy này còn 
đang được đóng gói trong một góc của thư viện Hoàng gia ở Ha-nô-vơ (Hanover). 

Thật khó tin được rằng chỉ một cái đầu lại có thể sản sinh ra được toàn bộ tư 
tưởng (đã hoặc chưa in ra) mà Lai-bơ-nít đã để lại trên những trang giấy kia. Điều 
làm các nhà giải phẫu ngạc nhiên là sau khi đo và quan sát hộp sọ của Lai-bơ-nít 
người ta nhận thấy rằng nó nhỏ hơn nhiều so với hộp sọ của một người bình 
thường (Không hiểu lời đồn ấy có thật hay không !). 

Ông là nhà bác học lớn trong rất nhiều lĩnh vực (Luật, Tôn giáo, Chính trị, Lịch 
sử, Văn học, Logic, Triết học, Toán học, Siêu hình). Chỉ cần có một trong những 
cống hiến trên đây của ông cũng đủ lưu danh hậu thế. Người ta bảo Lai-bơ-nít là 
một ví dụ chứng tỏ câu phương ngôn "Biết nhiều nghề, chẳng giỏi nghề nào" 
không đúng. 

Ông là người sáng lập Viện Hàn lâm Khoa học Đức mà ông là vị Chủ tịch đầu 
tiên. Ông mất vào ngày 14-11-1716 ở Ha-nô-vơ trong cô đơn. 
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Ôn tập chương V 

1.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) 
3 2

5
3 2

x x
y x= − + −  ;      b) 

2 3 4

2 4 5 6

7
y

x x x x
= − + − ; 

c) 
23 6 7

4

x x
y

x

− +
=  ;       d) ( )2

3 1y x x
x

⎛ ⎞= + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

e) 
1

1

x
y

x

+
=

−
 ;         f) 

2

2

7 5
.

3

x x
y

x x

− + +
=

−
 

2.  Tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) 
cos

2 sin
x

y x x
x

= −  ;      b) 
3cos

2 1

x
y

x
=

+
 ; 

c) 
2 2 cos

sin

t t
y

t

+
=  ;        d) 

2cos sin

3sin cos
y

ϕ ϕ
ϕ ϕ

−
=

+
; 

e) 
tan

sin 2

x
y

x
=

+
 ;        f)

cot

2 1

x
y

x
=

−
. 

3.  Cho hàm số ( ) 1 .f x x= +  Tính f(3) + (x − 3)f '(3). 

4.  Cho hai hàm số f(x) = tan x và g(x) = 
1

.
1 x−

 Tính 
'(0)

.
'(0)

f

g
 

5.  Giải phương trình f '(x) = 0, biết rằng 

3

60 64
( ) 3 5.f x x

x x
= + − +  

6.  Cho 1
cos

( )
x

f x
x

= , f2(x) = xsin x. TÝnh 1

2

' (1)
.

' (1)

f

f
 

7.  Viết phương trình tiếp tuyến : 

a) Của hypebol 
1

1

x
y

x

+
=

−
 tại điểm A(2 ; 3) ; 

b) Của đường cong y = x3 + 4x 2 − 1 tại điểm có hoành độ x0 = −1 ; 

c) Của parabol y = x2 − 4x + 4 tại điểm có tung độ y0 = 1. 
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8.  Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 − 3t2 − 9t, trong 

đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. 

a) Tính vận tốc của chuyển động khi t = 2 s. 

b) Tính gia tốc của chuyển động khi t = 3 s. 

c) Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu. 

d) Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu. 

9.  Cho hai hàm số 

      
1

2
y

x
=  và 

2
.

2

x
y =  

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao 
điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên. 

 
Bài tập trắc nghiệm 

Chọn phương án đúng : 

10.  Với 
2 2 5

( )
1

x x
g x

x

− +
=

−
 ; g'(2) bằng : 

(A) 1 ;     (B) −3 ;      (C) −5 ;      (D) 0. 

11.  Nếu f(x) = sin3x + x2 thì ''
2

f
π⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠
 bằng : 

(A) 0 ;     (B) 1 ;      (C) −2 ;      (D) 5. 

12.  Giả sử h(x) = 5(x + 1)3 + 4(x + 1). 

Tập nghiệm của phương trình h''(x) = 0 là : 

(A) [−1 ; 2] ;   (B) (− ∞ ; 0] ;   (C) {−1} ;     (D) ∅. 

13.  Cho 
3 2

( )
3 2

x x
f x x= + + . 

Tập nghiệm của bất phương trình f '(x) ≤ 0 là :  

(A) ∅ ;     (B) (0 ; +∞) ;    (C) [−2 ; 2] ;    (D) (−∞ ; +∞). 
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Ôn tập cuối năm 

I −  Câu hỏi 

1.  Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và tập giá trị 
của từng hàm số đó. 

2. Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x. 

3.  Nêu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình 
dạng asin x + bcos x = c. 

4.  Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ. 
5.  Viết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử, công thức tính số tổ 

hợp chập k của n phần tử. Cho ví dụ. 
6.  Viết công thức nhị thức Niu-tơn. 
7.   Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố. 
8.  Nêu rõ các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học và cho 

ví dụ. 
9.  Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên 

của một cấp số cộng. 
10.  Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên 

của một cấp số nhân. 
11.  Dãy số ( )nu  thoả mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn 0 khi n dần 

tới dương vô cực ? 
12.  Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn. 

13.  Định nghĩa hàm số có giới hạn +∞ khi x → −∞. 

14. Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số. 
15.  Nêu định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng. Nêu nhận 

xét về đồ thị của một hàm số liên tục trên một khoảng. 

16.  Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y = f(x) tại x = x0. 

17. Viết tất cả các quy tắc tính đạo hàm đã học. 

18. Giả sử y = f(x) là hàm số có đạo hàm tại x0. Hãy viết phương trình tiếp 

tuyến của đồ thị hàm số đó tại điểm M0(x0 ; f(x0)). 

II −  Bài tập 

1.  Cho hàm số cos2 .y x=  

a) Chứng minh rằng cos2( ) cos2x k x+ π =  với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ 
đồ thị (C) của hàm số cos2 .y x=  
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b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ .
3

x
π

=  

c) Tìm tập xác định của hàm số 
2

1 cos2

1 cos 2

x
z

x

−
=

+
. 

2.  Cho hàm số 
5

.
6 7sin 2

y
x

=
+

 

a) Tính 
5

6 7sin 2
A

a
=

+
, biết rằng tan 0,2.a =   

b) Tính đạo hàm của hàm số đã cho. 
c) Xác định các khoảng trên đó y' không dương. 

3.  Giải các phương trình : 

a) 2 2 2 22sin cos 2sin sin cos sin
2 2

x x
x x x x− = −  ; 

b) 3cos x + 4sin x = 5 ; 

c) sin x + cos x = 1 + cos x sin x ; 

d) 1 cos sinx x− =  (x ∈ [π ; 3π]) ; 

e) cos 3sin sin 1 sin 3cos cos 0.
4 4

x x
x x x x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

4.  Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân 
công ca mổ, nếu mỗi ca gồm : 
a) Một bác sĩ mổ và một bác sĩ phụ ? 
b) Một bác sĩ mổ và bốn bác sĩ phụ ? 

5.  Tìm số hạng không chứa a trong khai triển của nhị thức 
10

2
3

1
a

a

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

6.  Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm có sáu nam và bốn nữ. 
Tính xác suất sao cho : 
a) Cả ba học sinh đều là nam ;   b) Có ít nhất một nam. 

7.  Một tiểu đội có 10 người được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc, trong đó có 
anh A và anh B. Tính xác suất sao cho : 

a) A và B đứng liền nhau ; 

b) Trong hai người đó có một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở 
vị trí cuối cùng. 
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8.  Tìm cấp số cộng tăng, biết rằng tổng ba số hạng đầu của nó bằng 27 và 
tổng các bình phương của chúng bằng 275. 

9.  Cho biết trong một cấp số nhân, hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ hai 
bằng 12 và nếu thêm 10 vào số hạng thứ nhất, thêm 8 vào số hạng thứ hai 
còn giữ nguyên số hạng thứ ba thì ba số mới lập thành một cấp số cộng. 
Hãy tính tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân đã cho. 

10.  Tính các giới hạn sau : 

a) 
2

3

( 1)(3 2 )
lim

1

n n

n

+ −

+
 ;  

b) 
2 2 2 2

1 2 3 1
lim ...

1 1 1 1

n

n n n n

−⎛ ⎞+ + + +⎜ ⎟
⎝ + + + + ⎠

 ;  

c) 
24 1

lim
2 1

n n

n

+ +
+

 ;  

d) lim ( 1 )n n n− − . 

11.  Cho hai dãy số ( ),nu  ( )nv  với 
2 1

n
n

u
n

=
+

 và 
2

cos

1
n

n
nv

n

π

=
+

. 

a) Tính lim .nu  

b) Chứng minh rằng lim 0.nv =  

12.  Chứng minh rằng hàm số cosy x=  không có giới hạn khi x → +∞. 

13.  Tính các giới hạn sau : 

a) 
22

6 3
lim

2 1x

x

x→−

−

+
 ;       b) 

22

3 2
lim

4x

x x

x→

− −

−
 ;  

c) 
2

2

3 1
lim

2x

x x

x+→

− +
−

 ;     d) 2

1
lim ...

1
n

x

n
x x x

x−→

⎛ ⎞+ + + −⎜ ⎟
⎝ − ⎠

 ;  

e) 
2 1

lim
3x

x

x→+∞

−
+

 ;        f) 
24 1

lim
2 3x

x x

x→−∞

+ −
−

 ; 

g) 3 2lim ( 2 3 1).
x

x x x
→−∞

− + − +  
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14.  Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm : 

sin 1.x x= −  

15.  Phương trình sau có nghiệm hay không trong khoảng (−1 ; 3) : 

4 33 1 0 ?x x x− + − =  

16.  Giải các phương trình : 

a) f '(x) = g(x) với f(x) = sin32x và g(x) = 4cos 2x − 5sin 4x ; 

b) f '(x) = 0 víi f(x) = 20cos 3x + 12cos 5x − 15cos 4x. 

17.  Tính đạo hàm của các hàm số sau : 

a) 
2

1

cos 3
y

x
= ;        b) 

2

2

cos 1

1

x
y

x

+
=

+
; 

c) y = (2 − x2) cos x + 2x sin x ;    d) 
sin cos .
cos sin

x x x
y

x x x

−
=

+
 

18.  Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau : 

a) 
1

1
y

x
=

+
 ;         b) 

1

(1 )
y

x x
=

−
; 

c) y = sin ax (a là hằng số) ;    d) y = sin2x. 

19.  Cho hàm số 

f(x) = x3 + bx2 + cx + d.      (C) 

Hãy xác định các số b, c, d, biết rằng đồ thị (C) của hàm số y = f(x) đi qua 

các điểm (−1 ; −3), (1 ; −1) và 
1

'
3

f
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 0. 

20. Cho các hàm số 

3 2( )f x x bx cx d= + + + ,      (C) 

2( ) 3 1.g x x x= − +  

Với các số b, c, d tìm được ở bài 19, hãy : 

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = −1 ; 

b) Giải phương trình f '(sin x) = 0 ; 

c) Tìm 
0

"(sin 5 ) 1
lim

'(sin3 ) 3x

f x

g x→

+
+

. 
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Đáp số −  hướng dẫn 

Chương I 
§1.  

1.  a) tan x = 0 tại x ∈ {−π, 0, π} ;  

b) tan x = 1 tại x ∈ { }3 5
, ,

4 4 4

π π π
−  ;  

c) tan x > 0 khi  

     x ∈ 
3

; 0; ;
2 2 2

π π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞−π − ∪ ∪ π⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 ;  

d) tan x < 0 khi  

x ∈ ;0 ;
2 2

π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ∪ π⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.  

2.  a) D =  \ {kπ, k ∈ } ;  

b) D =  \ {k2π, k ∈ } ;  

c) D =  \ { }5

6
k k

π
+ π, ∈Z  ;  

d) D =  \ { }6
k k

π
− + π, ∈Z .  

3.  Lấy đối xứng qua trục Ox các phần đồ thị 
hàm số  y = sin x trên các đoạn [π + k2π ; 
2π + k2π], giữ nguyên các phần đồ thị 
còn lại (k ∈ ).  

4.  y = sin 2x là hàm số tuần hoàn với chu kì 
π và là hàm số lẻ. Từ đó suy ra đồ thị của 
hàm số này.  

5.  Cắt đồ thị hàm số y = cos x bởi đường thẳng 
1

,
2

y =  xác định hoành độ giao điểm.  

6.  x ∈ (k2π ; π + k2π), k ∈ . 

7.  x ∈
3

2 ; 2
2 2

π π⎛ ⎞+ π + π⎜ ⎟
⎝ ⎠

k k , k ∈ .  

8.  a) 0 cos 1,x≤ ≤  3,y ≤  ymax = 3  

⇔ x  = k2π,  k ∈ . 
b) 3 2sin 5,x− ≤  y max = 5  

⇔ x = 2 ,
2

π
− + πk  k ∈ . 

§2.  

1. a) x = arcsin
1

3
 − 2 + k2π,  

x = π − arcsin
1

3
 − 2 + k2π, k ∈  ;  

b) x = 
2

6 3

π π
+ k , k ∈  ;  

c) x = 
3

2 2

π π
+ k , k ∈  ;  

d) x = − 40o + k180o,  

x = 110o + k180o, k ∈ .  

2.  x = kπ, x =
4 2

π π
+ k , k ∈ .  

3.  a) x = 1 ± arccos
2

3
 + k2π, k ∈  ;  

b) x = ± 4o + k.120o, k ∈  ;  

c) 
11 4 5 4

, ,
18 3 18 3

π π π π
= + = − +x k x k k∈  ;  

d) x =
6

π
± + πk , 

3

π
= ± + πx k , k ∈ Z.  

4.  x = 
4

π
− + πk , k ∈ .  

5.  a) x = 45o + k180o, k ∈ Z ;  

b) x = 
1 5

3 18 3

π π
+ + k , k ∈  ; 

c) x = 
4 2

π π
+ k , x = kπ, k ∈ .  

d) x  =
3

k
π

, x = 
2

π
 + kπ, k ∈ Z.  

6.  x = 
12 3

π π
+ k , k ∈ .  

7.  a) x = 
16 4

π π
+ k , x = 

4

π
−  + kπ, k ∈ . 

b) 
8 4

x k
π π

= + , k ∈ .  
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§3.  

1.  x = kπ, x = 
2

π
 + k2π, k ∈ .  

2.  a) x = k2π, x = 
3

π
±  + k2π, k ∈  ;  

b) x =
2

π
k , x = 

3

8

π
± + kπ, k ∈ .  

3.  a) x = k4π, k ∈  ; b) x = 
6

π
 + k2π,  

x = 
5

6

π
 + k2π, x = arcsin

1

4
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + k2π,  

x = π − arcsin
1

4
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + k2π, k ∈  ;  

c) 
4

k
π

− + π , 
1

arctan
2

x k
⎛ ⎞= − + π,⎜ ⎟
⎝ ⎠

k ∈  ;  

d)  x k
π

= + π
4

 

x = arctan(−2) + kπ, k ∈ .  

4.  a)  x = 
4

π
 + kπ,  

x = arctan
3

2
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 + kπ, k ∈  ;  

b) x = 
4

π
 + kπ, x = arctan3 + kπ, k ∈  ;  

c) x = 
4

π
 + kπ, x = arctan(−5) + kπ, k ∈  ;  

d) x = 
2

π
 + kπ, x = 

6

π
 + kπ, k ∈ .  

5.  a) x = 
12

π
−  + k2π, x = 

7

12

π
−  + k2π, k ∈  ; 

b) 
3 6

x
α π

= + +
2

3

π
k , k ∈   

 (víi 
3

cos
5

α =  ; 
4

sin
5

α = ). 

c) x = 
7

12

π
 + k2π, x = 

12

π
−  + k2π, k ∈  ;  

d) 
4 2

x k
απ

= − + π ,  k ∈  ; 

(víi 
5

sin
13

α =  ; 
12

cos
13

α = ). 

6. a) 
10 5

π π
= +x k , k ∈ . 

b) ,x k= π  arctan3 ,x k= + π  k ∈ .  
Ôn tập chương I 
1.  a) có ; b) không. 

2.  a) { }3
,

2 2
x

π π
∈ −  ; b) x ∈ ( ;0) ( , 2 )−π ∪ π π . 

3.  a) 1 cos 2x+ ≤  ⇒ 3,y ≤  max 3y =   

⇔ 2 ,= πx k  k ∈  ;  

b) 1,y ≤  max 1y =   

⇔ x = 2
2 ,

3

π
+ πk  k ∈ . 

4.  a) 
2

1 arcsin 2 ,
3

= − + + πx k  k ∈  ;  

2
1 arcsin 2 ,

3
= π − − + πx k  k ∈ . 

b) ,
8

π
= ± + πx k  

3

8

π
= ± + πx k , k ∈ ;  

c) 
2

2
3

π
= ± + πx k , k ∈ ;  

d) 
5

,
144 12

− π π
= +x k  k ∈  

5.  a) 2 ,= πx k  2
3

π
= ± + πx k ,  k ∈ ;   

b) ,
2

π
= + πx k  

8
arctan

15
= + πx k ,  k ∈ ;    

c) 2 ,= πx k  k ∈  ; x = π − 2α + k2π, k ∈  

 (víi 
2

cos
5

=α  ; 
1

sin
5

α = ). 

d) Điều kiện sin x ≠ 0, 
2

2 .
3

π
= ± + πx k  

Chương II 
§1.  

1.  a) 4 ; b) 42  = 16 ; c) 4 . 3 = 12 ;  
2. 42.   3. a) 24 ; b) 576.  4. 12. 
§2.  
1.  a) 6! ; b) 3 × 5! ; c) 414.   
2. 10! ;   3. 210.  4 . 360.  

5.  a) 60 ; b) 10.   6. 20. 7. 60. 
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§3. 

2. 12. 3.  n = 5  4.  28.  5. −1. 

6. a), b) Gợi ý. Khai triển 1110 = (10 + 1)10, 

101100 = (100 + 1)100. 
§4.  

1.  a) Ω = {SSS, SSN, NSS, SNS, NNS, NSN, 
          SNN, NNN}. 

b)  A = {SSS, SSN, SNS, SNN} ;  
B = {SNN, NSN, NNS} ;  
C = {SSN, NSS, SNS, NNS, NSN, SNN, NNN}. 

2. a) Ω = {(i, j) ; 1 ≤ i, j ≤ 6}.  

3. a) Ω = {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, 
          {3, 4}}. 

b)  A = {{1, 3}, {2, 4}} ;  
B = {{1, 2}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}}. 

4.  a) 1 2A A A= ∩  ; 1 2B A A= ∩  ; 

2 11 2( ) ( )C A A A A= ∩ ∪ ∩  ; 1 2.D A A= ∪  

b) HD. D  là biến cố "Cả hai người đều bắn 
trượt" 
5.  a) Ω = {1, 2, ..., 10} ;  

b)  A = {1, 2, 3, 4, 5} ; B = {7, 8, 9, 10} ; 
C = {2, 4, 6, 8, 10}. 

6.  a) Ω = {S, NS, NNS, NNNS, NNNN} ; 
b) A = {S, NS, NNS} ; B = {NNNS, NNNN} 

7. a) Ω gồm các chỉnh hợp chập 2 của 5 chữ 
số 1, 2, 3, 4, 5 ; 
b) A = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), 
(2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)} ; 
B = {(2, 1), (4, 2)} ; C = ∅. 

§5.  

1. c) 
6

P( ) ,
36

A =
11

P( )
36

B = .  

2. b) A = {1, 3, 4} ; B = {{1, 2, 3}, {2, 3, 4}} ; 

c) 
1

P( ) ,
4

A =
1

P( )
2

B = .  

3.  
1

7
.  4.  a) 

2

3
, b) 1

3
, c) 

1
.

6
  

5.  a) ≈ 0,000 003 7 ; b) ≈ 0,28123;  
c) ≈ 0,000 133.  

6.  a) 
2

,
3

 b) 
1

.
3

 

7. a) Độc lập ; b) 
12

25
 ; c) 

13

25
. 

Ôn tập chương II 

4.  a) 1176 ; b) 420.  5.  a) = 0,1 ; b) 0,2.  

6.  a) 
8

,
105

 b)
209

210
.   7.  ≈ 0,4213.  

8.  a) 
2

5
; b) 3

5
; c) 

1
.

5
  9.  a) 

1

4
 ; b) 

1

4
. 

 

Chương III 
§1.  

4.  a) 1 2 3
1 2 3

, , .
2 3 4

S S S= = =  

§2.  

3.  b) un = 8n +  với n ∈ N*  

4.  a) Dãy số giảm ;   b) Dãy số tăng ;  
c) Dãy số không tăng cũng không giảm ;  
d) Dãy số giảm.  

5.  a) Dãy số bị chặn dưới vì un ≥ 1 ;  

b) Dãy số bị chặn vì 0 < un ≤
1

3
;  

c) 0 < un ≤ 1 ;   d) 2 2nu− < < . 

§3.  

1.  a) u1 = 3, d = −2 ;  b) u1 =
1

2
− , d =

1

2
;  

c) Dãy số không phải là cấp số cộng ;  

d) u1 = 2, d =
3

2
− .  

2.  a) u1 = 16, d = −3 ;  

b) u1 = 3, d = 2 ; u1 = −17, d = 2.  

3. Đáp số được để trong ngoặc đơn của bảng. 

u1 d un n Sn 

−2 (3) 55 20 (530) 

(36) −4 (−20) 15 120 

3 4/27 7 (28) (140) 

(−5) (2) 17 12 72 

2 −5 (−43) (10) −205 
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4.  a) hn = 0,5 + 0,18n ; b) h21 = 4,28 (m).  
5. 78. 
§4.  

2.  a) q = 3 ; b) u1 = 
9

7
 ; c) n = 7.  

3.  a) • q = 3 : 
1

3
, 1, 3, 9, 27 ;  

    • q = −3 : 
1

,
3

 −1, 3, −9, 27 ;  

b) 
200

,
3

−  
100

,
3

−  
50

,
3

−  
25

,
3

−  
25

.
6

−  

4. 1, 2, 4, 8, 16, 32.  
5.  Sau 5 năm : 1,9≈  triệu người ; Sau 10 năm : 

2,1≈ triệu người.  

6.  Biểu diễn 1
10

. với 1
4n na a n+ = ≥ .  

Do đó dãy số (an) là cấp số nhân với công 

bội q =
10

4
. 

Ôn tập chương III 
1.  Cấp số cộng là dãy số tăng nếu d > 0 và 

giảm nếu d < 0.  

2.  a) un < 0 với mọi n ;  
b) Các số hạng đan dấu.  

5.  Dùng phương pháp quy nạp toán học.  
6.  a) 2, 3, 5, 9, 17.  
7.  a) Dãy số tăng, bị chặn dưới.  

b) Dãy số bị chặn, không tăng cũng không 
giảm 
c) Dãy số giảm và bị chặn vì  

0 < un ≤
1

2 1+
. 

8.  a) u1 = 8, d = −3 ;  

b) u1 = 0, d = 3 ; u1 = −12, d =
21

5
.  

9.  a) u1 = 6, q = 2 ; b) u1 = 12, q = 2 ;  

c) u1 = 1, q = 2.  

10. A = 22o30', B = 67o30', C = 112o30',  

D = 157o30'. 11. q1 = 1 hoÆc q2 =
1

3
. 12. 6 m2. 

Chương IV 
§1.  

1.  a) un = 
1

2n
(kg) ;  

c) Chú ý :  10
−6g =10

−6.10
−3 kg = 

9

1

10
kg.  

3.   a) 2 ; b)
3

2
; c) 5 ;  d)

3

4
.  

4.  a) 
1

4
n n

u = ; b) 
1

3
.   5. 

10

11
S = − .    

6.  
101

99
⋅  7.  a) +∞ ; b) −∞ ;  c) 

1

2
−  ; d) +∞. 

8.  a) 2 ;  b) 0. 

§2.  

1. a)
1

2
; b) −5.  

2. Hàm số y = f(x) không có giới hạn khi x → 0. 

3. a) −4 ; b) 4. ; c)
1

6
. d) – 2. e) 0 ; f) −∞ .  

4. a) +∞ ; b) +∞ ; c) −∞ .     
5.  b)  

3
lim ( ) 0, lim ( ) ,

x x
f x f x

−→−∞ →
= = −∞  

3
lim ( ) .

x
f x

+→−
= +∞  

6.  a) +∞ ; b) +∞ ; c) +∞ ; d) −1. 

7.  a) d' = ϕ(d) =
df

d f−
;  

b) lim ( )
d f

dϕ
+→

= +∞ , lim ( )
d f

dϕ
−→

= −∞ , 

   lim ( )
d

d fϕ
→+∞

= . 

§3.  
1.  y = f(x) liên tục tại x0 = 3.  
2.  a) y = g(x) không liên tục tại x0 = 2 ; b) 12.  
3.  a) ( )=y f x  liên tục trên (−∞ ; −1) và 

(−1; +∞).  
4. a) y = f(x) liên tục trên (−∞ ; −3), (−3 ; 2) 

và trên (2 ; +∞) ; b) y = g(x) liên tục trên 

các khoảng ;
2 2

k k
−π π⎛ ⎞+ π + π⎜ ⎟

⎝ ⎠
 víi k ∈ Z.  

5. ý kiến đúng.  
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6. b) HD. Xét hàm số ( ) cosf x x x= −  trên  

 và hai số 0, 1. 

Ôn tập chương IV 

2.  lim un = 2.   3. HOAN.  

5.  a) 
1

2
; b)

1

3
; c) −∞ ; d) −∞ ; e)

1

3
; f) 

2

3
− .  

6.  a)  
0

lim ( )
x

f x
→

= +∞ ; 
0

lim ( )
x

g x
→

= +∞ ; 

+
lim ( ) 1

x
f x

→ ∞
= − ; lim ( )

x
g x

→+∞
= +∞ ;  

b) Hình 60a) là đồ thị của y = g(x), Hình 
60b) là đồ thị của y =  f(x).  
7. y = g(x) liên tục trên R .  
8. HD. Xét dấu (0), (1), (2)f f f và (3)f . 

 
Chương V 
§1.  

1.  a) f(2) − f(1) = 7 ;  
b) f(0, 9) − f(1) = −0,271.  

2.  a) Δy = 2Δx, 
y

x

Δ
Δ

= 2 ;  

b) Δy = Δx(2x + Δx) ; 
y

x

Δ
Δ

= 2x + Δx ;  

c) Δy = 2Δx[3x2 + 3xΔx + (Δx)2] ;  

y

x

Δ
Δ

= 6x2 + 6x Δx + 2(Δx)2 ;  

d) 
( )

x
y

x x x

Δ
Δ = −

+ Δ
;

1

( )

y

x x x x

Δ
= −

Δ + Δ
.  

3. a) 3 ; b) 
1

4
− ; c) −2.  

4.  HD. Chứng minh f gián đoạn tại x = 0. 
Từ đó suy ra f không có đạo hàm tại 
điểm đó.  

5.  a)  y = 3x + 2 ;   b)  y = 12x − 16 ;  
c)  y = 3x + 2 và  y = 3x − 2.  

6.  a)  y = −4(x − 1) ; b)  y = −(x + 2) ;  

c)  y = 
4

x
−  + 1 và  y = 

4

x
−  − 1.  

7.  a) 49,49 m/s ; 49,245 m/s ; 49,005 m/s ;  
b) 49 m/s. 

§2. 
1.  a) −1 ; b) 10.  

2.  a) 5x4 − 12x2 + 2 ; b) −2x3 + 2x − 
1

3
 ;  

c) 2x3 − 2x2 + 
8

5
x  ;  d) −63x6 + 120x4.  

3.  a) 3x5(x5 − 5)2 (7x5 − 10) ;  

b) −4x (3x2 − 1) ; c) 
2

2 2

2( 1)

( 1)

x

x

− +

−
;  

d) 
2

2 2

5 6 2

( 1)

x x

x x

− −

− +
; e)

2

3 2

6n n
m

x x

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

4.  a) 2x − 
3

2
x  ; b)

2

2 5

2 2 5

x

x x

− −

− −
;  

c) 
2 2 2

2 2 3

(3 2 )

( )

x a x

a x

−

−
; d)

3

3

2 (1 )

x

x

−

−
.  

5. a) x < 0 hoÆc x > 2 ; b) 1 − 2  < x < 1 + 2 . 

§3. 

1. a) 
2

3

(5 2)x −
; b) 

2

23

(7 3 )x−
;  

c) 
2

2

2(2 3 9)

(3 4 )

x x

x

− − −

−
; d)

2

2 2

10 6 9

( 3)

x x

x x

− − +

−
.  

2.  a) (−1 ; 1) ∪ (1 ; 3) ; b) (−∞ ; −3] ∪ [1 ; +∞) ; 

c)
1 19 1 19

;
2 2

⎛ ⎞− +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

3.  a) 5cos x + 3sin x ; b) 
2

2

(sin cos )x x
−

−
;      

c) 
2

cot
sin

x
x

x
− ;  

d) (x cos x − sin x) 
2 2

1 1

sinx x

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

;  

e) 
2

1

cos 1 2 tanx x+
; f)

2

2

cos 1

1

x x

x

+

+
.  

4.  a) −2(2x3 − 9x2 + 1) + (6x2 − 18x) (9 − 2x) ;  

b) 
3

3 2

x x

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7x − 3) + 7
2

1
6 x

x

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ;  
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c) 2

2

( 2)
1

1

x x
x

x

−
+ +

+
 ;  

d) 
2 2 2

2 tan 2

cos sin

x x

x x
+  ; e) 

2

1
sin

1(1 )

x

xx
−

++
.            

5. 
1

2
.  

7.  a) x = ϕ + 
2

π
 + k2π, (k ∈ Z) víi cosϕ =

3

5
 ;  

b) 
4

3 3

= π + π⎡
⎢ π 4π⎢ = − +
⎢⎣

x k

x k
 (k ∈ Z). 

8.  a) (−∞ ; 0) ∪ (2 ; +∞) ;  b) (−∞ ; 0) ∪ (1 ; +∞). 

§4. 

1. a) 
1

2( )a b x+
dx ; 

b) 2 2 1
(2 4)( ) ( 4 1) 2 d ;

2
x x x x x x x

x

⎡ ⎤⎛ ⎞+ − + + + × −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

  

2.  a) 
2

2 tan
d

cos

x
x

x
; b) 

2

2 2

( 1)sin 2 cos
d .

(1 )

x x x x
x

x

− +

−
  

§5. 

1.  a) 622 080 ;   

b)  "
2

f
π⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠
= −9 ;   f "(0) = 0 ;  

9
"

18 2
f

π⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

;  

2.  a) 
3

2
"

(1 )
y

x
=

−
; b) 

5

3
"

4 (1 )
y

x
=

−
;   

c) 
3

2sin
"

cos

x
y

x
= ;  d)  y" = − 2cos 2x. 

Ôn tập chương V 

1.  a)  y' = x2 − x + 1 ;  

b)  y' = 
2 3 4 5

2 8 15 24

7x x x x
− + − +  ;  

c)  y' = 
2

2

3 7

4

x

x

−
 ;  

d)  
2 2

2

9 6 2 4
'

2

x x x x
y

x

− − +
=   ;  

e)  y' = 
2

1

(1 )x x−
 ; 

f) 
2

2 2

4 10 15
'

( 3 )

x x
y

x x

− − +
=

−
.  

2.  a)  y '  = 
2

2

( 1) sin (2 1)cosx x x x x x

x

+ + +
 ; 

b)  y' = 
2

3(2 1)sin 6cos

(2 1)

x x x

x

− + −

+
 ;  

c)  y' = 
2

2

2 sin cos 2

sin

t t t t

t

− −
 ;  

d) y' = 
2

7

(3sin cos )ϕ ϕ
−

+
 ;  

e)  y' = 
3

2 2

2 sin

cos (sin 2)

x

x x

+

+
 ;  

f) y' =
2

2

1 2 cot

sin
1)

x x

xx
(2 x

−
−

−
.  

3. 2 +
3

4

x −
.      4. 1.      

5. {±2 ; ± 4}.     6. −1.  

7.  a) y = −2x + 7 ;    

b) y = −5x − 3 ;  

c) y = −2x + 3 = 0, y = 2x − 5. 

8.  a) −9m/s ;  b) 12m/s2 ;  

c) 12m/s2 ;  d) −12m/s.  

9.  a)  y = 
1

2
2

x− + , y = 
2

2
2

x −  ;  

b) 90o. 

 
Ôn tập cuối năm 

1. b) 
3 1

3
3 2

y x
π

= − + −  ; c) .  



 188 

2.  a) 
65

113
 ;  

b) 
2

70cos2
'

(6 7sin 2 )

x
y

x

−
=

+
 ; 

c) ;
4 4

k k
π π⎡ ⎤− + π + π⎢ ⎥⎣ ⎦

, k ∈ . 

3.  a) { }; ( 1) 2 , ,
4 2 3

kn k n k
π π π

+ − + π ∈Z ;  

b) { }2 ,
2

k kαπ
− + π ∈Z  víi 

4
cos

5
α =  ; 

         
3

sin .
5

α =   

c) { }2 ; 2 , ,
2

π
+ π π ∈k l k l Z ; d) { }5

2 ,
2

π
π ;  

e) Vô nghiệm. 

4.  a) 2
40A   = 1560 ; b) 4

3940C .    

5. 210.  6. a) 
3
6
3
10

C

C
 ; b) 

3
4
3
10

C
1

C
− .   

7.  a) 
2.9!

10!
 ; b) 

2.8!
.

10!
   

8. u1 = 5, d = 4.   

9. 186.   

10. a) 4 ; b) 
1

2
; c) 

3

2
 ; d) 

1
.

2
−   

11. a) 0.  

13. a) 4 ; b) 
1

16
 ; c) −∞ ; d) −∞ ;  

e) 2 ; f) 
1

3
 ; g) +∞. 

15. HD. Xét hàm số 4 3( ) 3 1= − + −f x x x x  và  

hai sè −1 ; 0. 

16. a) { ;
4 2

k
π π

+
1 1

arcsin
2 3

 + nπ ;  

2

π
 − 

1

2
arcsin

1

3
 + mπ, k, n, m ∈    ; 

b)  { }; 2 , ,
4 3

k l k l
π π

± + π ∈Z .  

17.  a)  
3

6sin3

cos 3

x

x
;  

b) 
2 2 2

2 3

( 1sin 1 cos 1)

( 1)

x x x x

x

− + + + +

+
; 

c) x2sin x ; d)
2

2(cos sin )

x

x x x+
.  

18. a)  y" = 
3

2

(1 )x+
 ; b) 

3 3

2 2
''

(1 )
y

x x
= +

−
 ; 

c) 2'' siny a ax= −  ; d) '' 2 cos2 .y x=  

19. b =
1

2
− , c = 0, d = 

3
.

2
−  

 

20. a) y = 4x + 1 ; 

b) 
1

arcsin 2 ( , , )
3

1
arcsin 2

3

x k

x n m n k

x m

= π⎡
⎢
⎢ = + π ∈
⎢
⎢
⎢ = π − + π
⎢⎣

Z  ;  

c) 5. 

 
 

⎫
⎬
⎭
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Bảng tra cứu thuật ngữ 

thuật ngữ trang 
Bất phương trình lượng giác 37 
Biến cố 61 
Biến cố chắc chắn 61 
Biến cố đối 62 
Biến số không 61 
Biến cố xung khắc 62 
Biến cố độc lập 72 
Cấp số cộng 93 
Cấp số nhân 98 
Chỉnh hợp 49 
Công bội 98 
Công sai 93 
Công thức cộng xác suất 69 
Công thức nhân xác suất 72 
Công thức nhị thức Niu-tơn 55 
Cường độ tức thời của dòng điện 153 
Dãy số 85 
Dãy số bị chặn 90 
Dãy số có giới hạn hữu hạn 113 
Dãy số có giới hạn 0 112 
Dãy số có giới hạn vô cực 117 
Dãy số giảm 89 
Dãy số hữu hạn 85 
Dãy số không đổi 93 
Dãy số Phi-bô-na-xi 91 
Dãy số tăng 89 
Đạo hàm 145 
Đạo hàm bên phải 154 
Đạo hàm bên trái 154 
Đạo hàm cấp hai 171 
Đạo hàm cấp n 171 
Đạo hàm của hàm hợp 161 
Đạo hàm một bên 154 
Đạo hàm tại một điểm 146 
Đạo hàm trên một đoạn 155 
Đạo hàm trên một khoảng 153 
Đường hình sin 10 
Gia tốc tức thời của chuyển động 172 
Giao của hai biến cố 62 
Giả thiết quy nạp 80 
Giới hạn bên phải của hàm số 126 
Giới hạn bên trái của hàm số 126 
Giới hạn hữu hạn của dãy số 112 
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thuật ngữ trang 
Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm 123 
Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực 127 

Giới hạn 
0

sin
lim
x

x

x→
 163 

Giới hạn một bên 126 
Giới hạn vô cực (của dãy số) 117 
Giới hạn vô cực của hàm số 129 
Hàm số gián đoạn 136 
Hàm số hợp 161 
Hàm số liên tục tại một điểm 135 
Hàm số liên tục trên một đoạn 136 
Hàm số liên tục trên một khoảng 136 
Hàm số lượng giác 4 
Hàm số tuần hoàn  14 
Hệ thức truy hồi 87 
Hình học Fractal 104 
Hoán vị 46 
Hợp của hai biến cố 62 
Kết quả thuận lợi cho biến cố 61 
Không gian mẫu  60 
Phép thử  59 
Phép thử ngẫu nhiên 59 
Phương pháp quy nạp toán học 80 
Phương pháp truy hồi 87 
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 31 
Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác 29 
Phương trình bậc nhất đối với sin x  và cos x  35 
Phương trình lượng giác cơ bản 18 
Phương trình tiếp tuyến 152 
Quy tắc cộng (trong tổ hợp) 43 
Quy tắc nhân (trong tổ hợp) 44 
Số hạng tổng quát của dãy số 85 
Tam giác Pa-xcan 57 
Tần suất 75 
Tiếp điểm 151 
Tiếp tuyến 151 
Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 116 
Tổ hợp 51 
Vận tốc tức thời của chuyển động 147 
Vi phân 170 
Xác suất của biến cố 65 
ý nghĩa hình học của đạo hàm 150 

ý nghĩa vật lí của đạo hàm 153 
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Mục lục 
                              Trang 

Chương I. Hàm số lượng giác và 
          Phương trình lượng giác  
§1. Hàm số lượng giác     4 
§2. Phương trình lượng giác cơ bản   18 
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp   29 
Ôn tập chương I   40 

Chương II. Tổ hợp - xác suất  
§1. Quy tắc đếm   43 
§2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp   46 
§3. Nhị thức Niu-tơn    55 
§4. Phép thử và biến cố   59 
§5. Xác suất của biến cố   65 
Ôn tập chương II   76 

Chương III. Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân   
§1. Phương pháp quy nạp toán học   80 
§2. Dãy số  85 
§3. Cấp số cộng  93 
§4. Cấp số nhân   98 
Ôn tập chương III 107 

Chương IV. Giới hạn  

§1. Giới hạn của dãy số 112 
§2. Giới hạn của hàm số 123 
§3. Hàm số liên tục 135 
Ôn tập chương IV 141 

Chương V. Đạo hàm  

§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 146 
§2. Quy tắc tính đạo hàm 157 
§3. Đạo hàm của hàm số lượng giác 163 
§4. Vi phân 170 
§5. Đạo hàm cấp hai 172 
Ôn tập chương V 176 
Ôn tập cuối năm 178 
 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc ngô trần ái 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập vũ văn hùng 

Biên tập lần đầu : phạm bảo khuê _ nguyễn xuân bình 

Biên tập tái bản : Nguyễn ngọc tú 

Biên tập kĩ thuật và trình bày : trần thuý hạnh — trần thanh hằng 

Trình bày bìa : bùi quang tuấn 

Sửa bản in : Nguyễn ngọc tú 

Chế bản : công ty cp dịch vụ xuất bản giáo dục hà nội 
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